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LỜI NÓI ĐẦU 

Trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá của đất nước, ngành xây dựng cơ bản 

đóng một vai trò hết sức quan trọng. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của mọi lĩnh vực khoa 

học và công nghệ, ngành xây dựng cơ bản đã và đang có những bước tiến đáng kể. Để đáp 

ứng được các yêu cầu ngày càng cao của xã hội, chúng ta cần một nguồn nhân lực trẻ là các 

kỹ sư xây dựng có đủ phẩm chất và năng lực, tinh thần cống hiến để tiếp bước các thế hệ đi 

trước, xây dựng đất nước ngày càng văn minh và hiện đại hơn. 

 Sau 5 năm học tập và rèn luyện tại trường Đại Học Dân Lạp Hải Phòng, đồ án tốt 

nghiệp này là một dấu ấn quan trọng đánh dấu việc một sinh viên đã hoàn thành nhiệm vụ 

của mình trên ghế giảng đường Đại Học. Trong phạm  vi đồ án tốt nghiệp của mình, em đã 

cố gắng để trình bày toàn bộ các phần việc thiết kế và thi công công trình: “ Nhà Trang Bị –

Học Viện Kĩ Thuật Quân Sự – Hà Nội ”. Nội dung của đồ án gồm 3 phần: 

- Phần 1: Kiến trúc công trình. 

- Phần 2: Kết cấu công trình. 

- Phần 3: Công nghệ và tổ chức xây dựng. 

 Em xin chân thành cảm ơn các thầy, cô trường Đại học Dân Lập Hải Phòng đã tận 

tình giảng dạy, truyền đạt những kiến thức quý giá của mình cho em cũng như các bạn sinh 

viên khác trong suốt những năm học qua. Đặc biệt, đồ án tốt nghiệp này cũng không thể 

hoàn thành nếu không có sự tận tình hướng dẫn của thầy  

Ths. Nguyễn Thị Nhung 

Ths. Lê Hải Hưng 

Ths. Nguyễn Tiến Thành 

Xin cám ơn gia đình, bạn bè đã hỗ trợ và động viên trong suốt thời gian qua để em có 

thể hoàn thành đồ án ngày hôm nay.  

 Thông qua đồ án tốt nghiệp, em mong muốn có thể hệ thống hoá lại toàn bộ kiến 

thức đã học cũng như học hỏi thêm các lý thuyết tính toán kết cấu và công nghệ thi công 

đang được ứng dụng cho các công trình nhà cao tầng của nước ta hiện nay. Do khả năng và 

thời gian hạn chế, đồ án tốt nghiệp này không thể tránh khỏi những sai sót. Em rất mong 

nhận được sự chỉ dạy và góp ý của các thầy cô cũng như của các bạn sinh viên khác để có 

thể thiết kế được các công trình hoàn thiện hơn sau này. 
  

      

                    

Sinh vien 

  

                     Ngo Van Hanh 
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Chương 1 :  

Giới thiệu công trình 

 
Tên công trình : NHÀ TRANG Bị  HỌC VIỆN Kĩ THUẬT QUÂN Sự 

1.1- Sự cần thiết đầu tư xây dựng. 

Hiện nay Việt Nam đang trong quá trình phát triển kinh tế, cùng với nó ngày càng 

nhiều nhu cầu của cuộc sống được đáp ứng ngày một tốt hơn.Vấn đề giáo dục thế hệ trẻ 

ngày càng được quan tâm,cụ thê là việc học tập và nghiên cứu khoa học đang được nhà nước 

và các trường đại học quan tâm và đầu tư lớn ,thoả mãn nhu cầu học tập vủa giới trẻ chúng 

ta. 

Học đi đôi với hành , để đáp ứng đIều đó việc thiết kế và xây dựng các phòng thí 

nghiệm ,các nhà trang bị nói  chung và nhà trang bị -Học Viện Kĩ Thuật Quân Sự nói riêng  

là việc làm rất thiết thực. 

1.2- Vị trí địa lý. 

 Công trình nhà trang bị -Học Viện Kĩ Thuật Quân Sự nằm trong khuôn viên của 

trường  Học Viện Kĩ Thuật Quân Sự ở phường Nghĩa Đô ,Quận Cầu Giấy thành phố Hà Nội, 

thuận tiện cho giao thông liên lạc. Tổng diện tích xây dựng là: 2492(m2) 

1.3- Điều kiện địa hình, địa chất, thuỷ văn. 

Công trình được xây dựng trên khu vực đã được san lấp mặt bằng, mạch nước ngầm 

tương đối sâu so với cốt thiên nhiên,  địa chất công trình thuộc loại đất tương đối tốt. 

1.4. Quy mô và đặc điểm công trình: 

Công trình cao 7 tầng:  bố trí 1 thang máy, 3thang bộ. Chiều cao các tầng : tâng 1là 

3,9m,Các tầng khác cao 3 ,6m 

1.5. Các giải pháp thiết kế kiến trúc của công trình: 

1.5.1. Giải pháp mặt bằng: 

 Thiết kế tổng mặt bằng tuân thủ các quy định về số tầng, chỉ giới xây dựng và chỉ giới 

đường đỏ, diện tích xây dựng do cơ quan có chức năng lập. 

Chức năng của các tầng như sau : 

- Tầng 1: gồm phòng pin nhiệt học,pin động cơ ,pin xe máy công binh ,pin chẩn đoán xe và 

động lực học ..., kho chứa rác, gara để xe ô tô và xe máy. 
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- Tầng 2 -7:  là các phòng học ,thí nghiệm vật lý và kĩ thuật ,phòng xử lý số liệu  

,phòng điều hành trung tâm  và phòng họp. Trong đó các phòng bố trí như trong bản 

vẽ. 

1.5.2. Giải pháp cấu tạo và mặt cắt: 

  Các tầng cao 3,6m. Các tầng đều có hệ thống cửa sổ và cửa đi đều lưu thông và nhận 

gió, ánh sáng. Có ba thang bộ và một thang máy phục vụ thuận lợi cho việc di chuyển theo 

phương đứng trong toà nhà.Giao thông theo chiều ngang của khối nhà bằng hành lang rộng. 

  Toàn bộ tường nhà xây gạch đặc 75# với vữa XM 50#, trát trong và ngoài bằng vữa 

XM 50#. Nền nhà lát đá Granit vữa XM 50# dày 15; tường bếp và khu vệ sinh ốp gạch men 

kính cao 1800 kể từ mặt sàn. Cửa có khung bằng nhôm Đài Loan Tungkuang sơn tĩnh điện 

màu ghi sáng, kính cửa là kính phản quang dày 8 mm có hai màu trắng và mờ. Sàn BTCT 

250# đổ tại chỗ dày 10 cm, trát trần vữa XM 50# dày 15. Xung quanh nhà bố trí hệ thống 

rãnh thoát nước, lòng rãnh đánh dốc về phía ga thu nước. 

1.6. Các hệ thống kỹ thuật chính trong công trình: 

1.6.1. Hệ thống chiếu sáng: 

Các phòng học thực hành và thí nghiệm , phòng làm việc, các hệ thống giao thông 

chính trên các tầng đều được tận dụng hết khả năng chiếu sáng tự nhiên thông qua các cửa 

kính bố trí bên ngoài. Ngoài ra, chiếu sáng nhân tạo cũng được bố trí sao cho có thể phủ hết 

được những điểm cần chiếu sáng. 

1.6.2. Hệ thống điện: 

Tuyến điện trung thế 15 KV qua ống dẫn đặt ngầm dưới đất đi vào trạm biến thế của 

công trình. Ngoài ra còn có điện dự phòng cho công trình gồm 1 máy phát điện chạy bằng 

Diesel cung cấp, máy phát điện này đặt tại phòng kỹ thuật điện ở tầng một của công trình. 

Khi nguồn điện chính của công trình bị mất vì bất kỳ một lý do gì, máy phát điện sẽ cung 

cấp điện cho những trường hợp sau: 

- Các hệ thống phòng cháy, chữa cháy. 

- Hệ thống chiếu sáng và bảo vệ. 

- Các phòng làm việc ở các tầng.  

- Hệ thống máy tính trong toà nhà công trình. 

- Biến áp điện và hệ thống cáp. 

1.6.3. Hệ thống điện lạnh và thông gió: 
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Sử dụng hệ thống điều hoà không khí trung tâm được sử lý và làm lạnh theo hệ thống 

đường ống chạy theo cầu thang theo phương thẳng đứng, và chạy trong trần theo phương 

ngang phân bố đến các vị trí tiêu thụ. 

1.6.4. Hệ thống cấp thoát nước: 

a. Hệ thống cấp nước sinh hoạt: 

- Nước từ hệ thống cấp nước chính của thành phố được nhận vào bể chứa nước sinh hoạt  và 

bể nước cứu hoả đặt cách công trình 7 m. 

b. Hệ thống thoát nước và sử lý nước thải công trình: 

- Nước mưa trên mái công trình, trên ban công, logia, nước thải của sinh hoạt được thu vào 

sênô và đưa về bể sử lý nước thải, sau khi sử lý nước thoát và đưa ra ống thoát chung của 

thành phố. 

1.6.5. Hệ thống phòng cháy, chữa cháy: 

a. Hệ thống báo cháy: 

- Thiết bị phát hiện báo cháy được bố trí ở mỗi tầng và mỗi phòng, ở nơi công cộng của mỗi 

tầng. Mạng lưới báo cháy có gắn đồng hồ và đèn báo cháy, khi phát hiện được cháy, phòng 

quản lý nhận tín hiệu thì phụ trách kiểm soát và khống chế hoả hoạn cho công trình. 

b. Hệ thống cứu hoả: 

- Nước: Được lấy từ bể nước xuống, sử dụng máy bơm xăng lưu động. Các đầu phun nước 

được lắp đặt ở các tầng theo khoảng cách thường là 3m và được nối với các hệ thống cứu 

cháy khác như bình cứu cháy khô tại các tầng, đèn báo các cửa thoát hiểm, đèn báo khẩn 

cấp tại tất cả các tầng. 

1.7. các giải pháp kết cấu: 

Trong điều kiện kỹ thuật và kinh tế của nước ta hiện nay, việc xây dựng các nhà cao 

tầng và siêu cao tầng đã có thể thực hiện được ở trong một mức độ nào đó. Việc ứng dụng 

các giải pháp kết cấu mới trên thế giới để xây dựng các toà nhà cao tầng đã được thực hiện ở 

nhiều công trình khác nhau trên khắp đất nước. Tuy vậy việc áp dụng các công nghệ cao vào 

xây dựng còn chưa được rộng khắp do giá thành thiết bị chuyên dụng là rất đắt tiền. 

Việc phân loại hệ kết cấu chịu lực của nhà cao tầng theo vật liệu xây dựng được phân 

làm 3 loại sau : 

- Nhà nhiều tầng bằng khung bê tông cốt thép. 

- Nhà nhiều tầng bằng thép. 

- Nhà nhiều tầng có kết hợp bê tông cốt thép. 
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Nhà nhiều tầng có kết cấu chịu lực bằng thép có ưu điểm là tiết diện thanh nhỏ, có nhịp lớn, 

thích hợp với nhà cần có diện tích rộng. Nhưng nhược điểm của kết cấu thép là có độ mảnh 

nhỏ nên khó gia công và thi công cũng như việc tính toán là rất phức tạp. 

Giải pháp kết cấu khung bê tông cốt thép hay được sử dụng hơn cả vì : 

- Với tải trọng không quá lớn, khung bê tông cốt thép có khả năng chịu được tốt. 

- Với nhịp < 9 m thì việc sử dụng hệ kết cấu bê tông cốt thép có giá thành hạ hơn cả, việc thi 

công lại đơn giản, không đòi hòi nhiều đến các thiết bị máy móc. Chính vì vậy ta chọn giải 

pháp kết cấu khung bê tông cốt thép là hợp lý hơn cả vì hệ kết cấu của công trình có nhịp 

không lớn, quy mô công trình ở mức trung bình. 
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phần 2 

kết cấu 

45%  

 

 

Nhiệm vụ : 

 Tính khung trục C 

 Tính toán sàn  tầng3 . 

 Tính toán thang bộ tầng điển hình . 

 Tính móng khung trục C15 

 

 

 

     Giáo viên hướng dẫn        :   lê hảI hưng 

     sinh viên thực hiện           :   PHẠM QUANG THANH 

             Lớp                                :   xd1102 
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Chương 2 : 

Lựa chọn giảI pháp kết cấu 

 

2.1. Giới thiệu giải pháp kết cấu 

2.1.1. Phân tích, lựa chọn giải pháp kết cấu cho công trình, nhiệm vụ phần két 

cấu : 

a.Giải pháp kết cấu: 

Công trình là nhà trang bị học viện kĩ thuật quân sự ,mục đích sử dụng là thí  

nghiệm và phòng học cho các học viên trường học viện kỹ thuật quân sự: 

Công trình có 7 tầng cao 27,5m .Chiều cao công trình là không lớn nên ta chọn giải 

pháp kết cấu là nhà khung chịu lực là hợp lý.Các dầm và cột liên kết với nhau bằng 

các nút cứng,cột với móng được liên kết với nhau bằng liên kết ngàm  

b.Nhiệm vụ phần kết cấu 

-Lập mặt bằng kết cấu cấu các tầng 2,3,4,5,6,7 mái 

-Tính toán sàn tầng 3 

-Tính cầu thang bộ trục G-E(13-15) 

-Tính  1 khung điển hình 

2.Lựa chọn vật liệu chính: 

Bê tông  B20,đá 1x2 có cường độ tính toán gốc và mô đun đàn hồi của bê tông: 

Rb=115 daN/cm2 

Thép :Sử dụng thép theo tiêu chuẩn TCVN 1651-1985 

- Cốt thép có đường kính <10mm, dùng loại thép A-I có: 

                     Ra=2300 daN/cm2 : Ra®= 1400daN/cm2 

- Cốt thép có đường kính >=10mm,dùng loại thép A-II có: 

                   Ra=2800 daN/cm2 :Ra® =1800 daN/cm2 

- Cốt thép có đường kính >=18mm, dùng loại thép A-III có: 

                   Ra=3600 daN/cm2 ; Ra® = 2300 daN/cm2 

2.2.Tính toán tải trọng công trình 

Căn cứ theo TCVN2737-1995 
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2.2.1.Các tĩnh tải công trình: 

a. Sơ bộ chọn kích thước tiết diện các cấu kiện: 

- Chiều dày bản sơ bộ chọn theo công thức hb l
m

D  

Trong đó: D=0,8 1,4 là hệ số phụ thuộc tải trọng tác dụng, chọn D=1,0. 

                l=4,2 m  là cạnh của ô bản. 

                m=4,5. 

  Vậy chiều dày bản hb=
* 1*4,2

4,5

D l

m
= 0,933cm chọn hb =10cm. 

Do có nhiều ô bản có kích thước và tải trọng khác nhau dẫn đến chiều dày bản sàn khác 

nhau, nhưng để thuận tiện thi công cũng như tính toán, thống nhất chọn chiều dày bản sàn là 

10cm.  

 

- Chiều dày bản:Chọn sơ bộ hb=10cm 

- Kích thước dầm dọc nhà: 

Vì các dầm dọc có nhịp lớn nhất bằng 4200mm và số dầm dọc cùng nhịp 4200 

nhiều nên ta chon các dầm dọc có cùng kích thước và bằng: 

hdd=
1 1

( )
12 20

nhipl )(2103504200)
20

1

12

1
( mm  

Chọn hdd=350 mm 

bdd=(0,3 0,5) hd=105 175(mm) 

Chọn bdd=220mm 

kích thước dầm phụ Chọn hdp=350 mm nhà: 

Chọn bdp=220mm 

-Kích thước dầm khung 

+Với nhịp lnhÞp=9600(khung K16 K24) 

hdk= nhÞpl)
12

1

8

1
( 12009600)

12

1

8

1
( 800 

Chọn hdk=1000mm ;bdk=300mm 

+Với nhịp lnhịp=6600mm(Chọn cho các dầm khung còn lại) 
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hdk= nhÞpl)
12

1

8

1
( 8256600)

12

1

8

1
( 550 

Chọn hdc=600mm 

bdc=250mm 

+Với nhịp lnhịp=1800mm 

 hdk= nhÞpl)
12

1

8

1
( 2251800)

12

1

8

1
( 150 

Chọn hdc=400mm 

bdc=250mm 

b-Tải trọng sàn: 

Bảng II.1-Tải trọng sàn nhà vệ sinh 

STT Lớp vật liệu (m) 
(daN/m3) 

gtc 

(daN/m2) 
n 

gtt 

(daN/m2) 

1 Gạch lát nền  0.02 1800 36 1.1 39.6 

2 Vữa lót 0.015 1800 27 1.3 35.1 

3 Bê tông chống thấm 0.03 2500 75 1.1 82.5 

4 Vữa trát trần 0.015 1800 27 1.3 35.1 

 Tổng     192.3 

Bảng II.2-Tải trọng sàn tâng 1 -> T-7 

STT Lớp vật liệu  (m) 
 

(daN/m3) 

gtc 

(daN/m2) 
n 

gtt 

(daN/m2) 

1 Gạch lát nền  0.02 2000 40 1.1 44 

2 Vữa lót 0.015 1800 27 1.3 35.1 

3 Vữa trát trần 0.015 1800 27 1.3 35.1 

 Tổng     114.2 

 

d-Tải trọng tường xây 

-Trọng lượng tường 220mm trên các dầm: 

Tầng 1: 

gtc=(0.22+0,03)*(3,9-0,6) *1800 = 1485(daN/m) 

Tầng 2,3,4,5,6,7: 

gtc=(0.22+0,03)*(3,6-0,6) *1800 = 1350(daN/m) 
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-Trọng lượng tường bao mái (110mm) trên các dầm: 

gtc=(0.11+0,03)* 0,7 *1800 = 176,4(daN/m)  

-Trọng lượng tường thu hồi  (110mm) trên các dầm: 

gtc=(0.11+0,03)* 1,8 *1800 = 453,6(daN/m)  

-Trọng lượng tường lan can:  

gtc=(0.11+0,03)* 1,2.1800=302,4(daN/m) 

2.Các hoạt tải công trình 

e-Tải trọng tức thời tiêu chuẩn phân bố đều lên sàn và cầu thang (theo TCVN 2737-

1995): 

„Sảnh,, phòng giải lao ,hành lang thông với các phòng :Ptc=300(daN/m2) 

„Phòng thí nghiêm (phòng học ,phòng thực hành thí nghiêm):P tc=200(daN/m2) 

„Phßng vệ sinh: P tc=200(KG/m2) 

2.2.2. Hoạt tải mái tôn : P tc=30(daN/m2) 

„Hoạt tải gió :Công trình thuộc thành phố Hà Nội nên W0
tc=95(daN/m2) 

Stt Loại phòng Ptc(daN/m2) n Ptt(daN/m2) Các ô tương ứng 

1 

Phòng thí 

nghiÖm,phßng 

học,phòng thực hành 

200 1,2 240 2,15,16,21,24,30,31 

2 Phòng vệ sinh 200 1,2 240 28,29 

3 
Tiền sảnh hành 

lang,cÇu thang 
300 1,2 360 Các ô còn lại 

 

 

 

 

 

Chương 3 

Tính toán sàn đIển hình (Tầng 3) 

3.1.Mặt bằng kết cấu sàn 



Đồ án tốt nghiệp KSXD                                         

 

Sinh Viên: Ngô Văn Hạnh                             Lớp:XD1301D             - 44 - 

a.mặt bằng kết cấu sàn 
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3.2.Phân loại ,lựa chọn sơ đồ tính nội lực : 

3.2.1-Phân loại ô sàn : 
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Bản kê 4 cạnh gồm các ô sau:2,8,10,12,15,16,17,21,24,26,27,28,31 

Bản loại dầm gồm các ô sau:1,3,4,5,6,7,9,11,13,14,18,19,20,22,23,25,29 

3.2.2-Sơ đồ tính nội lực 

 Các ô sàn vệ sinh tính theo sơ đồ đàn hồi  

-Các bản loại dầm tính theo sơ đồ đàn hồi 

-Các bản kê 4 cạnh tính theo sơ đồ khớp dẻo 

-Bản kê 4 cạnh là loại bản có tỉ số 
1

2

l

l
  2 .Vì các ô bản kê liên tục nên tính toán theo công 

thức sau (Sổ Tay Kết Cườu Công Trình “của thầy Vũ Mạnh Hùng) 

+Mômen giữa nhịp theo phương cạnh ngắn: 

M1 = m11 p' + mi1 p'' 

+Mô men giữa nhịp theo phương cạnh dài: 

M2 = m12 p' + mi2 P
’’ 

+Mô men trên gối theo phương cạnh ngắn: 

MI = Ki1 P 

+Mô men trên mép bản theo phương cạnh dài: 

MII = Ki2 P 

21

' ' llqP  

21

'' '' llqP  

Với  q’= 0.5p ; q’’= g + 0.5p 

P = (g + p)l1.l2   

Trong đó: 

g : TẢI trọng tính toán của sàn. 

p : Hoạt tảI tác dụng lên sàn. 

i  : Số thứ tự kí hiệu ô sàn thứ i. 

Các hệ số m11 ; m12 ; mi1 ; mi2 ; Ki1 ; Ki2 tra theo bảnh 1-19 sách “sổ tay kết cấu 

công trình” của thầy Vũ Mạnh Hùng. 
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3.3-Tính toán các ô sàn bản dầm(Tính toán đIển hình cho ¤1) 

3.3.1-Nhịp tính toán ô sàn : 

Vì ô sàn tính theo sơ đồ đàn hồi nên nhịp tính toán bằng khoảng cách tâm gối tựa này 

đến tâm gối tựa khác: 

-Cắt 1 bản dài có bề rộng 1m song song với phương cạnh ngắn,coi như một dầm để tính 

toán. 

-Các ô bản loại này có 1 biên gác lên dầm,còn các biên còn lại được đổ liền khối với các 

bản khác 

1800

4
2
1
0

1
0
0
0

 

 Nhịp tính toán của ô sàn bằng l1=1,8m 

3.3.2-Tải trọng tính toán(lấy từ mục A ở trên) 

  Tỉnh tải: g=389,2 daN/m2 

  Hoạt tải: p=300x1,2=360 daN/m2 

  TẢI trọng tính toán toàn phần 

q = 389,2+ 300x1,2 = 749,2  daN/m2 
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3.3.3-Tính nội lực 

Để thiên về an toàn  ta quan niệm như sau: 

+) Để xác định mô men dương thì coi dải bản là một dầm đơn giản kê lên 2 gối tựa. 

+) Để xác định mômen âm thì coi dải bản là dầm đơn giản được ngàm 2 đầu. 

+) Mô men tại giữa nhịp là: 

                  M1= ql2/8 =(749,2x1,82)/8=303,426daNm 

+) Mô men trên gối là : 

                  M2= ql2/12=(749,2x1,82)/12=202,284 daNm 

*) Tính thép cho ô sàn ¤1 

chọn a=1,5cm  h0=h-a=10-1,5= 8,5 cm 

  Tính cốt thép giữa nhịp : 

+) Tính cho mô men ở giữa nhịp: 

M1=303,426 Kgm =30342,6 daN.cm 

m 2 2

n 0

20228,4
0,025

R 115.100.8,5

M

bh
< 0,3 

=0,5(1+
m1 2 )=0,98 

                 
0. . ..

R
b b

S

s

R b h
A = 1,82 cm2 

                  Dùng thép 8 có 

- Kiểm tra hàm lượng cốt thép: 

                     min = 0,15% ≤  = 
0.

sA

b h
= 0,15≤ 

0

.

.

b bR

b h
= 0,296 

                 Chọn a= 200mm 

 Chọn 8 a200  Trong mỗi mét bề rộng bản có 5 thanh 8  

 

Mmax=q.l1/8 q.l1/24
q.l1/12
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+) Tính cho mô men ở gối: 

M2=202,284 daNm =20228,4daN.cm 

                         m 025,0
5,8.100.110

4,20228

R 22

0nbh

M
<0,3 

                          =0,5(1+ m1 2 )=0,99 

                          
0. . ..

R
b b

S

s

R b h
A =1.2 cm2 

 

                     Dùng thép 8 a200 có SA  =1.2 cm2 

 

 Chọn 8 a200  trong mỗi mét bề rộng bản có 5 thanh 8 

- Kiểm tra hàm lượng cốt thép: 

                     min = 0,15 ≤  = 
0.

sA

b h
= 0,15≤ 

0

.

.

b bR

b h
= 0,296 
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b.Đối với các ô bản khác làm việc theo một phương tính tương tự bằng các lập bảng  

Nội lực các ô bản dầm 

Tên  l1 l2 g p M+ M- 

« sàn (m) (m) (daN/m2) (daN/m2) (daNm) (daNm) 

3 1.8 4.53 389,2 360 303.43 202.28 

4 0.6 2.4 389.2 360 33.71 22.48 

6 2.13 5.1 389.2 360 424.88 283.25 

7 1.8 4.53 389.2 360 303.43 202.28 

9 1.8 4.2 389.2 360 303.43 202.28 

11 1.5 4.2 389.2 360 210.71 140.48 

13 1.5 5.1 389.2 360 210.71 140.48 

14 1.2 3.3 389.2 360 134.86 89.90 

18 1.8 5.1 389.2 360 303.43 202.28 

20 1.8 4.8 389.2 360 303.43 202.28 

22 1.8 4.8 389.2 360 303.43 202.28 

23 1.8 6 389.2 360 303.43 202.28 

25 1.8 6 389.2 360 303.43 202.28 

29 1.8 4.2 467.3 240 286.46 190.97 
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 kết quả tính cốt thép các ô sàn bản loại dầm 

Tên  Mô men ho A لا Fa (cm2)   Chọn  

« sàn (daNm) (cm)       a cốt thép   

3 

M+ 303.43 8.5 0.038 0.981 1.82 27.63 a 0.36 

M- 202.28 8.5 0.025 0.987 1.21 23.48 6a200 0.36 

4 

M+ 33.71 8.5 0.004 0.998 0.20 142.40 6a200 0.36 

M- 22.48 8.5 0.003 0.999 0.13 213.75 6a200 0.36 

6 

M+ 424.88 8.5 0.053 0.973 2.57 19.57 8a200 0.36 

M- 283.25 8.5 0.036 0.982 1.70 29.64 8a200 0.36 

7 

M+ 303.43 8.5 0.038 0.981 1.82 27.63 a 0.36 

M- 202.28 8.5 0.025 0.987 1.21 23.48 6a200 0.36 

9 

M+ 303.43 8.5 0.038 0.981 1.82 27.63 8a200 0.36 

M- 202.28 8.5 0.025 0.987 1.21 23.48 6a200 0.36 

11 

M+ 210.71 8.5 0.027 0.987 1.26 22.53 6a200 0.36 

M- 140.48 8.5 0.018 0.991 0.83 33.94 6a200 0.36 

13 

M+ 210.71 8.5 0.027 0.987 1.26 22.53 6a200 0.36 

M- 140.48 8.5 0.018 0.991 0.83 33.94 6a200 0.36 

14 

M+ 134.86 8.5 0.017 0.991 0.80 35.37 6a200 0.36 

M- 89.90 8.5 0.011 0.994 0.53 53.21 6a200 0.36 

18 

M+ 303.43 8.5 0.038 0.981 1.82 27.63 8a200 0.36 

M- 202.28 8.5 0.025 0.987 1.21 23.48 6a200 0.36 

19 

M+ 303.43 8.5 0.038 0.981 1.82 27.63 8a200 0.36 

M- 202.28 8.5 0.025 0.987 1.21 23.48 6a200 0.36 

20 

M+ 303.43 8.5 0.038 0.981 1.82 27.63 8a200 0.36 

M- 202.28 8.5 0.025 0.987 1.21 23.48 6a200 0.36 

22 

M+ 303.43 8.5 0.038 0.981 1.82 27.63 a 0.36 

M- 202.28 8.5 0.025 0.987 1.21 23.48 6a200 0.36 

23 

M+ 303.43 8.5 0.038 0.981 1.82 27.63 8a200 0.36 

M- 202.28 8.5 0.025 0.987 1.21 23.48 6a200 0.36 

25 

M+ 303.43 8.5 0.038 0.981 1.82 27.63 8a200 0.36 

M- 202.28 8.5 0.025 0.987 1.21 23.48 6a200 0.36 

29 

M+ 286.46 8.5 0.036 0.982 1.72 29.30 a 0.36 

M- 190.97 8.5 0.024 0.988 1.14 24.89 6a200 0.36 
      

3.4. Tính toán các ô sàn bản kê (tính toán đIển hình cho «31) 

3.4.1-Xác định nhịp tính toán ô sàn . 

l1=4,2m 

l2=6,6m 
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4200

6
6

0
0

 

Tỷ số 2

1

1,5
l

l
. Sơ đồ tính là ngàm 4 cạnh. 

-Chọn chiều dày bản sàn =10cm 

3.4.2-Tải trọng tính toán :(Lấy từ mục A ở trên) 

      *Tĩnh tải:  gb = 389,2 daN/m2 

      *Hoạt tải: PTC = 200 daN/m2 

Ptt = 200x1,2=240 daN/m2 

*TẢI trọng tính toán toàn phần: 

qb = gb + Ptt = 389,2 + 240 = 629,2 daN/m 2 

3.4.3.- Tính toán nội lực: 

Sàn tầng của công trình là sàn bê tông cốt thép đổ toàn khối liên tục. Các bản được kê 

lên các dầm (đổ toàn khối cùng sàn ).  

Xét tỷ số kích thước các ô bản, ta có bản kê 4 cạnh (làm việc theo 2 phương). 

Dựa vào mặt bằng kết cấu ta thấy có nhiều ô bản giống nhau nên ta tính cho một số « 

bản rồi suy ra cho các ô bản tương tự. Để tính toán ta xét một ô bản liên tục. 

Gọi mômen âm tác dụng phân bố trên các cạnh ô bản là MI , MII ,  

ở vùng giữa của ô bản có mô men dương theo 2 phương là M1 , M2. 

Dựa vào lập luận về tính toán theo sơ đồ khớp dẻo, lập phương trình chứa các mô 

men. Để tiện cho thi công, cốt thép trong mỗi phương được bố trí đều nhau. Ta dùng 

phương trình:  

1II22I1

12

2

1 )22()2M+2(
12

)3(
lMMlM

lllqb       (phương trình*) 

Trong mỗi phươngtrình trên có 6 mômen. Lấy M1 làm ẩn số chính và quy định các tỷ 

số:  
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 = 
M

M

2

1

  
1

I
iA

M

M
   

1

II
iB

M

M
 

Sẽ đưa phương trình về còn 1 ẩn số M1 và dễ dàng tính ra nó. 

Sau đó dùng các tỷ số đã quy định để tính lại các  mômen khác.  

Mi = Ai.M1 

l
1
=

4
2
0
0

l2=6600

MII MII

MI

MI

M2

M1

 

 

Từ kết quả : 5,1
1

2

l

l
7 

Tra bảng 11.2 trang 204 sách “kết cấu bêtông cốt thép-phần cấu kiện cơ bản” ta có: 

  = 0,45  A1 =1,86         B1 = 1,86  A2 =1,16          B2 =1,16 

Thay vào phương trình (*) ta được: 

2,4)16,1245,02(6,6)86,122(

12

)2,46,63(2,42,629

1111

2

MMMM

 

14428,8 = 51,276.M1  

M1 = 4,281
276,51

8,14428
 kgm 

M2 = 0,45.M1 = 126,63daNm 

MI =1,86x281,4=523,4 daNm 

MII  = 1,16x281,4= 326,4 daNm 
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M2 

M1 

M1  

M2 

6
,6

m

 

4,2m   

 

3.4.3. Tính cốt thép chịu lực. 

- bS = 100cm; hS =10cm. 

- Chọn abv = 1,5cm  h0 = hS - a = 10 -1,5 = 8,5 cm 

 

*Cốt ở nhịp: 

-Theo phương cạnh ngắn:  

                               m 2

0

M

R .b.hn
 =0,035 

                   = 0,5(1+ 
m1 2 ) = 0,5(1+ 035,021 )=0,98 

 
0. . ..

R
b b

S

s

R b h
A = 1,69 cm2  

            Chọn   8 kc 200 có As =1,41 cm2 

  Theo phương cạnh dài  M2 = 126,63 daNm 

                        m 2

0

M

R .b.hn
  = 0,016  

                    = 0,5(1+ 
m1 2  ) =  0,5(1+ 035,021 )=0,98 

 

      
0. . ..

R
b b

S

s

R b h
A = 1,75 cm2  

                   Chọn thép 8 kc200mm  
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  *Tính thép ở gối: 

 -Tính cốt thép ở gối theo phương cạnh ngắn  MI=523,4daNm 

                             m 2

0

M

R .b.hn
 = 0,066 

                     = 0,5(1+ 
m1 2  ) = 0,5(1+ 0066,021 ) = 0,97 

                      
0. . ..

R
b b

S

s

R b h
A = 3,17 cm2. 

                   Chọn thép 8 kc 150mm  

 

-Tính cốt thép ở gối  theo phương cạnh dài  MII = 326,4 daNm 

 

                          m 2

0

M

R .b.hn
=  0.04 

                    = 0,5(1+ 
m1 2  ) =     = 0,5(1+ 40,021 ) = 0,98  

                       
0. . ..

R
b b

S

s

R b h
A = 1.96 cm2. 

                   Chọn thép 8 kc 200mm  

 

Khoảng cách từ đầu cốt thép chịu mômen âm theo phương cạnh ngắn đến trục dầm: 

gb>Pb     v = 0,2  

v.l = 0,2.1,5 = 0,3 m 

 Đoạn dài từ mút cốt thép đến trục dầm  0,3 + 0,11 = 0,41 m 

  

b.Đối với các ô bản khác làm việc theo một phương tính tương tự bằng các lập bảng 

bảng xác định nội lực các ô sàn bản kê 

¤   g p q   M1 M2 MI MII 

sµn l1xl2 (daN/m2) 

(daN/m2

) (daN/m2)   (daNm) (daNm) (daNm) (daNm) 

2 4.2x4,2 389.2 240 629.20   132.13 132.13 330.33 330.33 

8 1,8x1x8 389.2 360 749.2   28.889 28.89 72.22 72.22 
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10 1,5x1,8 389.2 360 749.2   29.172 21.00 61.26 53.09 

12 1,2x1,5 389.2 360 749.20   20.433 13.28 40.87 33.71 

15 3,3x5,1 389.2 240 629.2   209.16 62.75 313.74 167.33 

16 3,3x4,2 389.2 240 629.2   139.91 81.15 265.83 207.07 

17 1,2x1,8 389.2 360 749.2   32.44 9.73 48.66 25.95 

21 4,2x4,8 389.2 240 629.2   165.37 142.22 380.35 357.20 

24 4,2x6 389.2 240 629.2   279.47 122.97 475.10 318.60 

26 2,13x4,2 467.3 360 827.3   167.77 26.84 177.84 60.40 

27 1,8x4,16 389.2 360 749.2   41.453 29.85 87.05 75.44 
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kết quả tính cốt thép các ô sàn bản kê 

Tên  Mô men ho m   SA  (cm2) a Chọn  

« sàn (daNm) (cm)       (cm) cốt thép   

2 

M1=  132.13 8.5 0.017 0.992 0.78 36.11 a 0.20 

M2=  132.13 8.5 0.017 0.992 0.78 36.11 a 0.20 

MI= 330.33 8.5 0.042 0.979 1.99 25.34 a 0.30 

MII= 330.33 8.5 0.042 0.979 1.99 25.34 a 0.30 

8 

M1=  28.89 8.5 0.004 0.998 0.17 166.23 a200 0.20 

M2=  28.89 8.5 0.004 0.998 0.17 166.23 a200 0.20 

MI= 72.22 8.5 0.009 0.995 0.43 66.31 a 0.20 

MII= 72.22 8.5 0.009 0.995 0.43 66.31 a 0.20 

10 

M1=  29.172 8.5 0.004 0.998 0.17 164.62 a 0.20 

M2=  21.00 8.5 0.003 0.999 0.12 228.75 a 0.20 

MI= 61.26 8.5 0.008 0.996 0.36 78.23 a 0.20 

MII= 53.09 8.5 0.007 0.997 0.31 90.31 a 0.20 

12 

M2=  20.433 8.5 0.003 0.999 0.12 235.15 a 0.20 

M1=  13.28 8.5 0.002 0.999 0.08 361.93 a 0.20 

MI= 40.87 8.5 0.005 0.997 0.24 117.42 a 0.20 

MII= 33.71 8.5 0.004 0.998 0.20 142.40 a 0.20 

15 

M1=  209.16 8.5 0.026 0.987 1.25 22.69 a 0.20 

M2=  62.75 8.5 0.008 0.996 0.37 76.37 a 0.20 

MI= 313.74 8.5 0.039 0.980 1.88 15.03 a 0.20 

MII= 167.33 8.5 0.021 0.989 0.99 28.45 a 0.20 

16 

M1=  139.91 8.5 0.018 0.991 0.83 34.08 a 0.20 

M2=  81.15 8.5 0.010 0.995 0.48 58.98 a 0.20 

MI= 265.83 8.5 0.033 0.983 1.59 31.62 a 0.36 

MII= 207.07 8.5 0.026 0.987 1.23 22.93 a 0.20 
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17 

M1=  32.44 8.5 0.004 0.998 0.19 148.00 a 0.20 

M2=  9.73 8.5 0.001 0.999 0.06 494.05 a 0.20 

MI= 48.66 8.5 0.006 0.997 0.29 98.57 a 0.20 

MII= 25.95 8.5 0.003 0.998 0.15 185.08 a 0.20 

21 

M1=  165.37 8.5 0.021 0.989 0.98 28.79 a 0.20 

M1=  142.22 8.5 0.018 0.991 0.84 33.52 a 0.20 

M2= 380.35 8.5 0.048 0.975 2.29 21.93 a 0.36 

MII= 357.20 8.5 0.045 0.977 2.15 23.39 a 0.20 

24 

M1=  279.47 8.5 0.035 0.982 1.67 30.05 a 0.20 

M2=  122.97 8.5 0.015 0.992 0.73 69.00 a 0.20 

MI= 475.10 8.5 0.060 0.969 2.88 17.44 a 0.41 

MII= 318.60 8.5 0.040 0.980 1.91 26.29 a20 0.36 

  M1=  167.77 8.5 0.021 0.989 1.00 28.37 a 0.20 

26 M2=  26.84 8.5 0.003 0.998 0.16 178.92 a 0.20 

  MI= 177.84 8.5 0.022 0.989 1.06 26.75 a 0.20 

  MII= 60.40 8.5 0.008 0.996 0.36 79.35 a 0.20 

27 

M1=  41.453 8.5 0.005 0.997 0.24 115.76 a 0.20 

M2=  29.85 8.5 0.004 0.998 0.18 160.89 a 0.20 

MI= 87.05 8.5 0.011 0.994 0.51 54.96 a 0.20 

MII= 75.44 8.5 0.009 0.995 0.45 63.46 a 0.20 
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 3.5. Tính ô bản  phòng vệ sinh (theo sơ đồ đàn hồi) 

¤ bản này  là sàn của phòng vệ sinh nên  sàn này không cho phép nứt .Vì vậy ta tính 

« bản này theo sơ đồ đàn hồi 

3.5.1.Sơ đồ làm việc của ô bản 

i=9

4
2
0
0

2400
 

 

-Nhịp tính toán của ô bản :l1=2,4m 

l2=4,2m 

3.5.22-TẢI trọng tính toán của ô bản: 

 *Tĩnh tải:  gb = 467,3 daN/m2 

 *Hoạt tải: PTC = 200 daN/m2 

 Ptt = 200x1,2=240 daN/m2 

 *TẢI trọng tính toán toàn phần: 

 qb = gb + Ptt = 467,3 + 240 = 707,3 daN/m 2 

3.5.3-Tính toán nội lực: 

M91

M92

M9I
M9I

M9II

M9II

l
2
=

4
4
0
0

l1=2400
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-Mô men ở nhịp:M91=m91.q 

                           M92=m92.q 

-Mô men ở gối:M9I=k9I.q 

             M9II=k9II.q 

qlà tảI trọng tính toán trên một mét dài bản: 

q=qb.l1.l2/1m=707,3.4,2.2,4=7129,58(daN/m) 

Với l2/l1= 75,1
4,2

2,4
 

.Tra b¶ng:m91=0,0197 

m92=0,0064 

k 9I = 0,0431 

k9II = 0,0141 

M91=0,0197.7129,58=140,45(daNm) 

M92=0,0064. 7129,58=45,63(daNm) 

M9I=0,0431. 7129,58=307,28 (daNm) 

M9II=0,0141.7129,58=100,53  (daNm)              

3.5.4-Tính thép: 

Mô men ho m  

SA  

(cm2) a Chọn   

(daNm) (cm)       (cm) cốt thép      % 

 M91= 140.45 8.5 0.018 0.991 0.83 33.95 6a200 0.36 

 M92= 45.63 8.5 0.006 0.997 0.27 186.86 6a200 0.36 

 M9I= 307.28 8.5 0.039 0.980 1.84 27.28 6a200 0.36 

 M9II= 100.53 8.5 0.013 0.994 0.60 84.52 6a200 0.36 

 

*bố trí thép ô sàn xem bàn vẽ KC03và KC04 
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Chương 4 

tính toán cầu thang bộ  

4.1.sơ đồ kết cấu cầu thang (Trục H-E) 

4.1.1.Mặt bằng kết cấu cầu thang: 

Bộ phận chịu lực của cầu thang gồm bản thang,cốn thang,bản chiếu nghỉ , bản chiếu 

tới ,dầm chiếu nghỉ . 

4200 2000

d16

4
2
0
0

1800

e

h

1512 13

1
9
0
0

4
0
0

1
9
0
0

b1

b1

b2
b3

d15
dcN1

A A

mặt bằng kết cấu cầu thang tầng điển hình

tuêng

k20

k21

 

+7.5

+11.1

1800 20004200

1512 13

cèn

3
6
0
0

1
8
0
0
 

1
8
0
0

b1

b1
b3

b2

b2

cèn

mặt cắt a-a

d15

d16

dcn1

d16

 

 •Cấu tạo cầu thang bộ: 

 -Cầu thang bộ gồm 2 vế, mỗi vế gồm 12 bậc 

 -Chiều cao bậc 150mm, chiều rộng bậc 300mm 
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-Sơ bộ chọn: -  Bản thang dày 80mm 

-Bản chiếu nghỉ 10mm 
-Dầm cốn thang tiết diện (bxh) = ( 150x350)mm     
-Dầm DCN1(bxh) = ( 200x4000)mm 

 

 

4.2.Tính toán bản thang:B1 

4.2.1.Phân loại ô bản, xác định sơ đồ tính: 

Nhận thấy bản B1có 21,2
1900

4000

1

2

l

l
nên bảnlàm việc theo một phương  

Ta cắt dảI bản rộng 1m theo phương l2 có sơ đồ tính như hình vẽ 

1m cèn

tuêng

4000
1

9
0

0

 

 

2
6
,5

6
0

1
8

0
0

1
5

0

300

 

4.2.2-.Tải trọng tính toán  

a-Tỉnh tải 

Các lớp tạo thành Hệ số (n) gb(daN/m2) 

-Lát (hoặc granitô): 

31,50
15,03,0

250001,015,03,02500

2222 hb

hb
 

 

1,1 

 

55,34 

-vữa lót: 

22,36
15,03,0

1800015,015,03,01800

2222 hb

hb
 

 

1,3 

 

 

47,08 

-Bậc gạch:  

1,3 

207,57 
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67,159
15,03,02

180015,03,0

2

1800

2222 hb

hb
 

-Bản bê tông cốt thép: 

             Chọn  bản dày 8cm:0,08x2500=200 

 

 

1,1 

 

220 

 

-Trát: 

       0,015x1800=27 

 

 

1,3 

 

35,1 

Cộng:                    gb=  565,09 

b-Hoạt tải: 

pb=pb
cxn=300x1,2=360(daN/cm2) 

c-Tổng tải trọng tác dụng lên bản đan thang  theo phương thẳng đứng là. 

pb=  qb+gb =360+565,09= 925,09(daN/m2) 

*Chiều cao bậc 150mm, chiều rộng bậc 300mm => = 26056 

Vậy tảI trọng vuông góc với bản thang gây uốn là: 

pb
*  = qbxcos =925,09x0,89=823,33(daN/m2) 

4.2.3. Tính toán nội lực  

 

1900 

Mmax=ql2/8  

 

Mmax= 
8

9,133,823 2x
= 371,53(daNm)  

4.2.4.Tính toán cốt thép bản B1 

-Tính theo sơ đồ đàn hồi nên hệ số m  )
2

1( 0

00A  với o = 0,58 là hệ số hạn 

chế chiều cao vùng nén tra bảng khi mác bêtông 250# ứng với thép có cường độ kéo, 
nén < 3000daN/cm2 

 Chọn ao =1,5cm( ao là khoảng cách từ mép chịu kéo đến tâm cốt thép chịu lực).  
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-Chiều cao làm việc của tiết diện là: 
           ho=  hb ‟ ao =  8 -1,5 = 6,5cm 

Ta cã: m 412,0079,0
5,6.100.115

37153

.. 22

on hbR

M
 

       =0,5(1+
m1 2 )=   96,0079,0.2115,0  

  

    
0. . ..

R
b b

S

s

R b h
A     298,2

5,6.96,0.2000

37153
cm  

-Bố trí thép: 

Chọn thép 8 khoảng cách s= 16
98,2

503,0.100.

As

fb a cm.Chän a = 150mm.cã  

 Chọn 8 s150  trong mỗi mét bề rộng bản có 8 thanh 8 

As =0,503x8=4,02 cm2 > As y/c=2,98cm2  Thoả mãn yêu cầu. 

-Hàm lượng cốt thép: %15,0min%65,0%100.
5,6.100

02.4
 

4.2.5-Cấu tạo cốt thép: 

Cốt thép theo phương cạnh dài chọn theo cấu tạo 8 a = 200mm. 

 Khi tính toán ta bỏ qua các mômen phụ như mômen âm gây ra ở mép tường và ở 
cốn thang nên ta cần bố trí cốt thép âm chịu các mômen này.  

Chọn 8 a = 200mm,  
Đoạn từ mút cốt thép đến mép tường có thể lấy là l/6 =1900/ 6 = 320mm.  

cốt thép phân bố ở trong cốt âm chọn 6a200. vậy ta chọn 3 6 ở mỗi bên    

 

bố trí thép trong bản thang

 220 320 150  320

1900

 80
 3

00

 a150
 8  1  2

 a200
 6 

4
 a200

 6 

 3
 a200

 8 

 a200
 6  4

 3
 a200

 8 
 

 
 

 

 Kiểm tra về bố trí cốt thép 

 Chọn lớp bảo vệ thép là a =1cm. 
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 Chiều cao làm việc thực tế của tiết diện là ho = 8 - 1,4 = 6,6 > 6,5cm = h0 đã dùng 
để tính toán, thoả mãn và thiên về an toàn. 

4.3. Tính toán dầm cốn thang 

 Dầm cốn thang chọn tiết diện (bxh) = ( 150x300)mm 
4.3.1-Xác định sơ đồ tính: 

Cốn thang được tính như dầm đơn giản đựoc kê lên dầm D16 và dầm DCN1 

cố
n

2
6
,5

6
°

4,67m

p
tt

 

4.3.2-Tải trọng tính toán: 

*Tải trọng do bản đan thang truyền vào 

 Cả tĩnh tải và hoạt tải do bản đan thang truyền vào dầm cốn theo dạng tải phân bố 
đều: 
           q1= 0,5.pb.l1= 0,5.925,09.1,9 = 931,086daN/m 

Trong đó Pb là tổng tĩnh tải và hoạt tải của bản đan thang . 
Trọng lượng bản thân dầm cốn thang kể cả lớp vữa trát dầy 1,5cm +Phần bê tông: 

                  gbt= 0,15. 0,3 . 2500 . 1,1  = 123,75daN/m 

+Phần trát: gtr=(bcốn+hcốn)x2x0,015x1800x1,3=(0,15+0,3)x2x0,015x1800x1.3=31,59 

daN/m 

 +Lan can tay vịn 
Lấy tải trọng của lan can, tay vịn bằng gỗ theo TCVN2737-95: gtv = 40daN/m 

 +Tổng tải trọng tác dụng vào dầm cốn thang. 
            Pcèn

  = 931,086 + 123,75 + 31,59+40 = 1126,43daN/m  

4.3.3-Tính toán nội lực:  

 Xem dầm cốn thang là dầm đơn giản 1 nhịp kê lên hai dầm chiếu tới và dầm chiếu 
nghỉ, chịu tải trọng phân bố đều pcớn = 1126,43 daN/m. Sơ đồ tính toán như hình 
vẽ: 

 Tải trọng tác dụng vuông góc với bản thang 
ptt

cèn
  =  pcèn. cos  
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2
6
,5

6 4,43m

QM
ax

tt

p

MM
ax

cố
n

                              

 Mômen dương lớn nhất ở giữa nhịp: 

  
2 2 0 2

1
max

. .cos .4,43 1126,43 cos26,56 4,43
2746,7 .

8 8 8

tt

cèn bp l p
M daN m  

4.3.4-Tính toán cốt thép. 

a- Tính toán cốt thép dọc chịu lực: 

-Chọn a = 3cm. 
-Chiều cao làm việc của tiết diện là: 

ho=30 - 3 = 27cm 

Ta có: 

m 2 2

n 0

274670
0,023 0.412

R 115.15.27

M

bh
 

=0,5(1+
m1 2 )= =0,5(1+ 1 2.0,23 )=0.99 

0. . ..

R
b b

S

s

R b h
A 295,3 cm  

-Chọn 2 16 có As = 4,02cm2 > 3,95 cm2  

-Hàm lượng cốt thép: %15,0min%99,0%100.
27.15

02,4
 

-Chiều dài cốt thép neo vào hai dầm chiếu tới và chiếu nghỉ là 30d = 30.1,6 = 48cm.                                                                         

 -Kiểm tra về bố trí cốt thép 

 Chọn lớp bảo vệ thép là a =2cm. 
Chiều cao làm việc thực tế của tiết diện là ho = 30 ‟ 2,8 = 27,2 > 27cm = h0  đã dùng 

để tính toán, thoả mãn và thiên về an toàn. 

 b- Tính toán cốt đai : 
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 -Lực cắt lớn nhất là lực cắt ở gối tựa ta có: 
0

1
max

. .cos .4,67 1126,43.cos26,56 .4,67
2352,64

2 2 2

tt

b bp l p
Q daN  

 -Kiểm tra điều kiện hạn chế: 

Q   ko. Rn . b . ho 

Ko = 0,35 với bêtông có mác  B30 
Vế phải :  ko. Rn . b . ho = 0,35x110x15x27,2 = 15708daN 
Ta thấy    QMax = 2277,84< 11476,85KG  nên dầm đảm bảo điều kiện hạn chế 

 -Kiểm tra điều kiện tính toán 

         Q  0,6.Rk.b.ho  (0,6 là hệ số lấy đối với dầm). 
Vế phải : 0,6.Rk.b.ho= 0,6x8,8x15x27,2 = 2154,24daN  
Ta thấy QMax = 2352,64 > 2154,24KG  nên  phải tính cốt đai 

-Chọn cốt đai 6 nhóm thép CI có fa=0.283 cm2,Rađ=1600daN/cm2 

 -Lực cắt mà một lớp cốt đai phảI chịu : 

   
2 2

2 2

0

2352,64
7,08

8 8 8,8 15 27,2
d

k

Q
q daN

R bh
 

 -Khoảng cách tính toán giữa các cốt đai: 

cm
q

fnR
u

d

adadtt 9,127
08,7

283,021600
 

 -Khoảng cách lớn nhất cho phép giữa các cốt đai: 

cm
Q

hbR
u

ok 26,62
64,2352

2,27158,85,15,1 22

max  

 -Khoảng cách cấu tạo : 

Với dầm có chiều cao nhỏ hơn 45cm:  Uct  hd/2=15cm và 15cm 

Chọn khoảng cách giữa các cốt đai u=150mm thoả mãn yêu cầu  

cmu

cmu

cmu

cmu

ct

tt

15

8,46

6,49

15 max
 

Chọn cốt đai 6 a = 150mm.  

 Tại vị trí giữa dầm có lực cắt Q nhỏ nên khoảng cách cốt đai có thể đặt thưa hơn 

cm

cmh
u

50

5,22
4

3

    

 Chọn 6 a = 200mm Đoạn đai thưa bố trí cách gối tựa một khoảng bằng l/4=1200 

mm 
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4.3.5-Câu tạo cốt thép: 

-Cốt thép cấu tạo đặt 2 12 có As=2,26cm2 thoả mãn yêu cầu 

Asct 0,1 .bh0=0,001.15.27.2=0,4 cm2 

Bố trí thép cho cốn như hình vẽ 

10
0

40
0

dcN1200

a200a200
38

+9.3
+12.9
+16.5

7

mc5-5 tl 1/10 mc6-6 tl 1/10

110

150
20

a150

5

7

6

20

30
022

0
80

6

7

5
2020

150

110

30
022

0
80

a200

4000

13

dầm cốn thang tl1-20

1200

+11.1
+14.7

+7.5

10
0

18
00

56

6

5

5

7
a200

2003790

5

7
a150

220

1200

5

a150

6

 

4.4. Tính toán bản chiếu nghỉ B3 

4.4.1-Phân loại ô bản,xác định sơ đồ tính: 

 Bản chiếu nghỉ có có chiều dày 100mm  

 Kích thước bản chiếu nghỉ: 

 Theo phương l1 một đầu gối lên dầm DCN1, một đầu liên kết gối lên tường 

  l1 = 2m 

 Theo phương l2  hai đầu liên kết với tường  

 l2 = 4,2m 

 Xét tỉ số 21,2
2

2,4

1

2

l

l
 vậy xem bản làm việc theo một phương.  

Ta cắt dảI bản rộng 1m theo phương l2 có sơ đồ tính như hình vẽ 
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4
2

0
0

h

e

t
u

ờ
n

g

Tường

Tường

2000

2000

dcn1

 

4.4.2- Tải  trọng tính toán: 

Theo bảng tính toán tải trọng ta có: 

 Tính tải: Tương tự như đối với bản thang nhưng không có bậc gạch(và chiều dày 
bản 10cm) 
gtt = 565,09+0,02x2500x1,1‟ 207,57 = 412,52daN/ m2 

 Hoạt tải:  ptt  = 300x1,2=360daN/ m2 

 Tổng tải trọng tác dụng lên bản chiếu nghỉ: 
qtt = gtt+  ptt = 412,52 + 360 = 772,52daN/m2  

4.4.3. Tính toán nội lực: 

 

MMax

2000

 

Mmax= 
8

252,772 2x
= 386,26(daNm) 

4.4.4-Tính toán cốt thép : 

-Tính theo sơ đồ đàn hồi nên hệ số )
2

1(AA 0

00
 với o = 0,58 là hệ số hạn 

chế chiều cao vùng nén tra bảng khi mác bêtông 250# ứng với thép có cường độ kéo, 
nén < 3000Kg/cm2 

  Chọn ao =1,5cm( ao là khoảng cách từ mép chịu kéo đến tâm cốt thép chịu lực).  
-Chiều cao làm việc của tiết diện là 

ho=  hb ‟ ao =  10 -1,5 = 8,5cm 
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Ta cã: m 022
412,005,0

5,8.100.115

38626

..
A

hbR

M

on

 

=0,5(1+
m1 2 ) 97,005,0.2115,0  

 -Diện tích cốt thép 

=> 0. . ..

R
b b

S

s

R b h
A 234,2 cm  

-Bố trí thép: 

Chọn thép 8 khoảng cách a= 5,21
34,2

503,0.100.

As

fb a cm.Chän a = 200mm 

 Chọn 8 a200  trong mỗi mét bề rộng bản có 6 thanh 8 

As =0,503x6=3,018 cm2 > As y/c=2,34cm2  Thoả mãn yêu cầu. 

Hàm lượng cốt thép: %15,0min%36,0%100.
5,8.100

018,3
 

Cốt thép theo phương cạnh dài chọn theo cấu tạo 8 a = 200mm. 

 Khi tính toán ta bỏ qua các mômen phụ như mômen âm gây ra ở mép dầm  nên ta 
cần bố trí cốt thép âm chịu các mômen này.  

Chọn 8 a = 200mm,  

Đoạn từ mút cốt thép đến mép tường có thể lấy là l/6 =1800/ 6 = 300mm.  

cốt thép phân bố ở trong cốt âm chọn 6a200.         
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4

3

3

2
a200

1
a150

a200
8

e

  

  

 

1

4
0
0

1
9
0
0

h

mặt bằng bố trí thép bản thang và bản chiếu nghỉ  

             

4.5. Tính toán dầm chiếu nghỉ DCN1 

 Dầm chiếu nghỉ chọn tiết diện (bxh) = ( 20x400)mm 

4.5.1-Xác định sơ đồ tính: 

Dầm chiếu nghỉ 2 đầu được kê lên tường. Nên sơ đồ tính của dầm chiếu nghỉ là dầm 

đơn giản 2 đầu là gối tựa cố định: 

 q  tt

4,2  

P 

1,9
m 

P

 

1,9
0,4

 

4.5.2. Tải trọng  tính toán 

Trọng lượng bản thân dầm kể cả lớp vữa trát dầy 1cm, chu vi là 120cm. 

 gd= 0,2.0,4.2500.1,1 + 0,01.1,2.1800.1,3 =218,24daN/m 

 Tải trọng do 2 dầm cốn thang truyền vào quy về 2 lực tập trung. 
P = Qmax= 2277,84 daN(đã xác định ở phần tính toán cốn thang) 

 Tải trọng do bản chiếu nghỉ truyền vào 
Bản chiếu nghỉ  truyền tải trọng vào dầm chiếu nghỉ theo dạng chữ nhật 
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gcn= 0,5. q . l1 /2= 0,5.772,52.2/2 = 386,26 daN/m. 

Trong đó: 

 Tổng tải trọng phân bố tác dụng lên dầm chiếu nghỉ: 
qtt = gd +  gcn = 218,24 + 386,26 =604,5daN/m  

 Tải trọng tập trung tác dụng lên dầm chiếu nghỉ: P = 2277,84 daN cách nhau 0,4m 

4.5.3.Tính toán nội lực  

 Xem dầm chiếu nghỉ  là dầm đơn giản 1 nhịp hai đầu kê lên tường, chịu tải trọng 
phân bố đều qtt = 604,5Kg/m. và 2 lực tập trung P = 2277,84 daN (Tính toán bằng 
pp SAP2000) 

Sơ đồ tính toán như hình vẽ: 

                               

1

1

2

2
 Max M

 

4,2m 
4,2  

P 

1,9
m 

  
M Max 

tt q 

P 

Q  Max 

Q  Max 

1,9
0,4

       

 

Qmax= Q1
max+ Q2

max=3508,44(daN) 
Mmax= M1

max+ M2
max=5620,03(daNm) 

4.5.4.Tính toán cốt thép.  

a- Tính toán cốt dọc: 

Chọn a = 4cm Chiều cao làm việc ho= 40 - 4 = 36cm 

m 2 2

n 0

562003
0,197 0,412

R 115.20.36

M

bh
 

=0,5(1+
m1 2 )= 0,5(1+ 1 2.0,197 )=0.89 

-Diện tích cốt thép 

=> 0. . ..

R
b b

S

s

R b h
A 275,6 cm  

Chọn 2 22 có As = 7,76cm2 6,75cm2   

-Thép gối chọn chọn  theo cấu tạo 2 12 có As = 2,26cm2 

-Đoạn thép neo vào tường lấy bằng 30d = 1,2.30 = 36cm 
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 -Kiểm tra về bố trí cốt thép 

 Chọn lớp bảo vệ thép là a =2,5cm. 
Chiều cao làm việc thực tế của tiết diện là ho = 40 ‟ 2,5-1,1 = 36,4 > 36cm = h0 đã 

dùng để tính toán, thoả mãn và thiên về an toàn.  a- Tính toán cốt đai và cốt treo 

 Tính toán cốt đai: 
Kiểm tra điều kiện hạn chế: 

Qmax   ko.Rn . b . ho 

Ko = 0,35 với bêtông có mác  B25 
Vế phải : ko. Rn . b . ho = 0,35.110.20.36,4 = 28028daN 
Ta thấy QMax = 3508,44 < 28028daN   nên dầm đảm bảo điều kiện hạn chế 
-Kiểm tra điều kiện tính toán: 

Qmax   0,6.Rk.b.ho0,6 là hệ số lấy đối với dầm 
Vế phải : 0,6.Rk.b.ho= 0,6.8,8.20.36,4 = 3843,84daN  

Ta thấy QMax = 3508,44daN < 3843,84daN  nên không phải tính cốt đai.Đặt cốt đai 

theo cấu tạo: 

-Chọn cốt đai CI, 6, n = 2 có Rađ = 1600kg/cm2 và ® = 0,283cm2 

-Khoảng cách cấu tạo của cốt đai : 

Với dầm có chiều cao nhỏ hơn 45cm  Uct  h/2 và 15cm 

Chọn 6 a =150mm. 

 - Tại vị trí hai bên dầm cốn thang đặt cốt treo dưới dạng cốt đai diện tích cần thiết:                         

242,1
1600

84,2277
cm

R

P
A

a

tr  

 Dùng đai 6, hai nhánh thì số dai cần thiết là: 5,2
283,0.2

42,1
  

 Đặt mối bên 3 đai khoảng cách giữa các đai là a50mm      

-Bản chiếu tới và dầm chiếu tới thuộc sàn nên ta không tính toán trong phần cầu thang  
Bố trí cốt thép xem bản vẽ KC      
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Chương 5 

Tính toán khung (Trục C-12 18) 

5.1.Sơ đồ tính,chọn kích thước tiết diện sơ bộ: 

5.1.1.Sơ đồ tính  

Ta quan niệm liên kết giữa dầm và cột là liên kết cứng ,và liên kết cột với móng cũng 

là liên kết cứng . 

5.1.2.Tiết diện sơ bộ:  

Diện tích cột được xác định sơ bộ theo công thức 

Fc = 
n

R

N
).5,12,1(  

N = n . q . F 

n : Số sàn ở phía trên cột , n =7 

Bê tông cột mác B20  Rn = 115 daN/cm2  

F : Diện tích truyền tải của một sàn vào cột , lấy đối với cột trục C ‟ 15 như hình vẽ : 

Sơ bộ chọn q= 1,4 daN/m2 
Diện truyền tải vào cột giữa  

 
            

F = 6,3 . 4,2 = 26,46 m2 

N = 6 . 1,4 . 26,46= 222,26t 

Fc = 
222,26

1,2. 0,24
1100

 m2 = 2400 cm2 

Chọn cột chữ nhật   h = 60 cm    b = 40cm . 

Diện truyền tải vào cột biên  
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F = 3,9 . 4,2 = 16,38 m2 

N = 6 . 1,4 . 16,38= 13,76 daN 

Fc = 
137,6

1,2. 0,15
1100

 m2 = 1500 cm2 

Chọn cột chữ nhật   h = 50 cm    b = 30cm . 

Cột biên ngoài chọn tiêt diện h = 30 cm    b = 30cm . 

Ta có tiết diện khung K12-18 như  hình sau 
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5.2.Tính toán tảI trọng tác dụng lên khung 

5.2.1 -  Tĩnh tải  

5.2.1.1.Tỉnh tải sàn: 

*Tỉnh tải sàn tầng 2 

-Mặt bằng truyền tỉnh tảI tầng hai vào khung: 

Bảng tính tĩnh tảI sàn tầng2 

Tên 

tải 
Các thành phần 

Trị số 

g1 

-Do trọng lượng bản thân dầm (250x400):=250 (daN/m) 250 

(daN/m) 

g2 

-Do trọng lượng bản thân dầm (250x600) :=375(daN/m) 

-Do sàn truyền vào:k.gsan.l1=0,8.389,2.4,2=1307,7(daN/m) 

-Do tường truyền vào:=1350(daN/m) 

 

3032,7 

(daN/m) 

g3 

-Do trọng lượng bản thân dầm:=375(daN/m) 

-Do sàn truyền 

vµo:k.gsan.l1=0,83.389,2.4,2=1356,75(daN/m) 

1731,8 

(daN/m) 

G1 

-Do trọng lượng bản thân cột:0,3.0,3.2500=225daN 

-Do tường lan can truyền vào:302,4.4,2=1270(daN) 

-Do dầm D15 truyền vào:4,2.192,5=808,5(daN) 

-Do sàn truyền vào(2 tải chữ nhật):F 

.gsan=0,9.4,2.389,2=1471,2(daN) 

 

3774,7 

(daN) 
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G2 

-Do trọng lượng bản thân cột:0,3.0,5.2500=375daN 

-Do sàn truyền vào:F. 

gsan=(2.2,205+0,9.4,2).389,2=3187,548(daN) 

-Do dầm dọc D16 truyền vào: 4,2.192,5=808,5(daN) 

-Do tường trên dầm dọc D16truyền vào: 

(0,22+0,03).(3.8,4-  2.1,2.2.2)/2.1800=4482(daN) 

 

8853 

(daN) 

G3 

-Do trọng lượng bản thân cột:0,4.0,6.2500=600daN 

-Do sàn truyền vào:F. gsan=4.2,205.389,2=3432,744(daN) 

-Do dầm dọc D18 truyền vào: 4,2.192,5=808,5(daN) 

-Do tường trên dầm D18 truyền vào:1350.4,2=5670(daN) 

 

10511,2 

(daN) 

5.2.1.2. Tinh tải tầng 3,4,5: 

Bảng tính tĩnh tảI sàn tầng3,4,5 

Tên tải Các thành phần Trị số 

g1 -Do trọng lượng bản thân dầm:=250(daN/m) 250(daN/

m) 

g2 -Do trọng lượng bản thân dầm:=375(daN/m) 

-Do sàn truyền 

vµo:k.gsan.l1=0,8.389,2.4,2=1307,7(daN/m) 

-Do tường truyền vào:=1350(daN/m) 

 

3032,7 

(daN/m) 

g3 -Do trọng lượng bản thân dầm:=375(daN/m) 

-Do sàn truyền 

 

3081,8 
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vµo:k.gsan.l1=0,83.389,2.4,2=1356,75(daN/m) 

-Do tường truyền vào:1350(daN/m) 

(daN/m) 

G1 -Do trọng lượng bản thân cột:0,3.0,3.2500=225daN 

-Do tường lan can truyền vào:302,4.4,2=1270(daN) 

-Do dầm D15 truyền vào:4,2.192,5=808,5(daN) 

-Do sàn truyền vào(Tải chữ nhật): 

F gsan=0,9.4,2.389,2=1471,2(daN) 

 

3774,7 

(daN) 

G2 -Do trọng lượng bản thân cột:0,3.0,5..2500=375daN 

-Do sàn truyền vào:F. 

gsan=(2.2,205+0,9.4,2).389,2=8336,66(daN) 

-Do dầm dọc D16 truyền vào: 4,2.192,5=808,5(daN) 

-Do tường trên dầm dọc D16 truyền vào:  

(0,22+0,03).(3.8,4-  2.1,2.2.2)/2.1800=4482(daN) 

 

9520 

(daN) 

G3 -Do trọng lượng bản thân cột:0,3.0,5.2500=375daN 

-Do sàn truyền vào:F. 

gsan=4.2,205.389,2=3432,744(daN) 

-Do dầm dọc D18 truyền vào: 4,2.192,5=808,5(daN) 

-Do tường trên dầm D18 truyền 

vµo:1350.4,2=5670(daN) 

 

10286 

(daN) 

5.2.1.3. Tỉnh tải tầng 6,7: 
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Bảng tính tĩnh tảI sàn tầng 6,7 

Tên tải Các thành phần Trị số 

g1 -Do trọng lượng bản thân dầm:=250(daN/m) 250(daN/

m) 

g2 -Do trọng lượng bản thân dầm:=375(daN/m) 

-Do sàn truyền 

vµo:k.gsan.l1=0,8.389,2.4,2=1307,7(daN/m) 

-Do tường truyền vào:=1350(daN/m) 

 

3032,7 

(daN/m) 

g3 -Do trọng lượng bản thân dầm:=375(daN/m) 

-Do sàn truyền 

vµo:k.gsan.l1=0,83.389,2.4,2=1356,75(daN/m) 

-Do tường truyền vào:1350(daN/m) 

 

3081,8 

(daN/m) 

G1 -Do trọng lượng bản thân cột:0,3.0,3.2500=225daN 

-Do tường lan can truyền vào:302,4.4,2=1270(daN) 

-Do dầm D15 truyền vào:4,2.192,5=808,5(daN) 

-Do sàn truyền vào(Tải chữ nhật): 

F gsan=0,9.4,2.389,2=1471,2(daN) 

 

3774,7 

(daN) 

G2 -Do trọng lượng bản thân cột:0,3.0,45.2500=337,5daN 

-Do sàn truyền vào:F. 

gsan=(2.2,205+0,9.4,2).389,2=3187,5(daN) 

-Do dầm dọc D16 truyền vào: 4,2.192,5=808,5(daN) 

-Do tường trên dầm dọc D16 truyền vào:  

 

8815.5 

(daN) 
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(0,22+0,03).(3.8,4-  2.1,2.2.2)/2.1800=4482(daN) 

G3 -Do trọng lượng bản thân cột:0,3.0,45.2500=337,5daN 

-Do sàn truyền vào:F. 

gsan=4.2,205.389,2=3432,744(daN) 

-Do dầm dọc D18 truyền vào: 4,2.192,5=808,5(daN) 

-Do tường trên dầm D18 truyền 

vµo:1350.4,2=5670(daN) 

 

10248,7 

(daN) 

 

5.2.1.4-Tỉnh tải mái: 

Bảng tính tỉnh tảI sàn tầng  mái 

Tên 

tải 

Các thành phần: Trị số: 

g1 -Do trọng lượng bản thân dầm:=250(daN/m) 250 

(daN/m) 

g2 -Do trọng lượng bản thân dầm:=375(daN/m) 

-Do sàn mái truyền 

vµo:k.gsan.l1=0,8.404,3.4,2=1358,45(daN/m) 

-Do mái tôn:gmáI tôn.l1.=25,62.4,2=107,6(daN/m) 

-Do tường thu hồi truyền vào:453,6(daN/m) 

2294,65 

(daN/m) 

g3 -Do trọng lượng bản thân dầm:=375(daN/m) 

-Do sàn mái truyền vào: 

2345,6 

(daN/m) 
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k.gsan m¸i.l1=0,83.404,3.4,2=1409,4(daN/m) 

-Do máI tôn:gmáI tôn.4,2  =25,62.4,2=107,6(daN/m) 

-Do tường thu hồi truyền vào:453,6(KG/m) 

G1 -Do tường bao mái  truyền vào:176,4.4,2=740,88(daN) 

-Do dầm D15M truyền vào:4,2.192,5=808,5(daN) 

-Do sàn mái truyền vào(Tải chữ nhật): 

F .gsan=0,9.4,2.404,3=1528,25(daN) 

 

3077,63 

(daN) 

G2 -Do sàn mái truyền vào(2 tải tam giác và 2 tải chữ nhật): 

F. gsan=(2.2,205+0,9.4,2).404,3=3311,217(daN) 

-Do dầm dọc D16M truyền vào: 4,2.192,5=808,5(daN) 

-Do tường bao mái  truyền vào: 176,4.4,2=740,88(daN) 

 

4860,597(

daN) 

G3 -Do sàn máI truyền vào:F. 

gsan=4.2,205.404,3=3565,926(daN) 

-Do dầm dọc D18M truyền vào: 4,2.192,5=808,5(daN) 

 

4374,426(

daN) 
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3077,63 daN4860,6 daN 4373,4 daN 4860,6 daN 3077,63 daN

250daN/m 250daN/m
2294,7daN/m

2345,6daN/m

250daN/m 250daN/m

250daN/m 250daN/m

250daN/m 250daN/m

250daN/m 250daN/m

250daN/m 250daN/m

250daN/m 250daN/m

3774.7 daN 3774.7 daN

3774.7 daN 3774.7 daN

3774.7 daN 3774.7 daN

3774.7 daN 3774.7 daN

3774.7 daN 3774.7 daN

3774.7 daN 3774.7 daN8853 daN 8853 daN10511,2 daN
3032,7daN/m

1731.8 daN/m

9520 daN 9520 daN10286 daN
3032,7daN/m

3081.8 daN/m

9520 daN 9520 daN10286 daN
3032,7daN/m

3081.8 daN/m

8815.5 daN 8815,5 daN

10286 daN
3032,7daN/m

3081.8 daN/m9520 daN 9520 daN

10248,7 daN
3032,7daN/m

3081.8 daN/m

8815.5 daN 8815,5 daN10248,7 daN
3032,7daN/m

3081.8 daN/m

225 daN 375 daN 600daN 375 daN 225 daN

- 0.9

+3.9

+7.5

+11.1

+14.7

+18.3

+21.9

+25.5

12 13 15 17 18  

lên khung sơ đồ tỉnh tải tác dụng  
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5.3, Hoạt tải đứng: 

5.3.1,Hoạt tải mái: 

Bảng tính hoạt tải sàn tầng  mái(sơ đồ 1) 

Tên 

tải 

Các thành phần Trị số 

p -Do hoạt tải sàn mái truyền vào vào(2 tải hình thang):     

k.psanm¸i.l1=0,83.30.1,3.4,2=135,95(daN/m) 

135,95(d

aN/m) 

P1 -Do sàn mái truyền vào(2 tải chữ nhật): 

F .psanm¸i=0,9.4,2.30.1,3=147,42(daN) 

 

147,42 

(daN) 

P2 -Do sàn máI truyền vào(2 tải tam giác): 

F. gsan=(2.2,205).30.1,3=171,99(daN) 

 

171,99(d

aN) 

 

Bảng tính hoạt tải sàn tầng  mái(sơ đồ 2) 

Tên 

tải 

Các thành phần Trị số 

p -Do hoạt tải sàn mái truyền vào vào(2 tải hình thang):     

k.psanm¸i.l1=0,8.30.1,3.4,2=131,04(daN/m) 

131,04(d

aN/m) 

P1 -Do sàn mái truyền vào(2 tải chữ nhật): 

F .psanm¸i=0,9.4,2.30.1,3=147,42(daN) 

 

147,42 

(daN) 
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P2 -Do sàn máI truyền vào(2 tải tam giác): 

F. gsan=(2.2,205).30.1,3=171,99 (daN) 

 

171,99 

(daN) 

5.3.2-Hoạt tải sàn:  

Bảng tính hoạt tải sàn (sơ đồ 1) 

Tên tải Các thành phần Trị số 

p -Do hoạt tảI sàn truyền vào vào(hai tải hình 

thang):     k.psan.l1=0,83.240.4,2=836,64(daN/m) 

836,64 

(daN/m) 

P1 -Do sàn  truyền vào(2 tải chữ nhật): 

F .psanm¸i=0,9.4,2.360=1360,8(daN) 

 

1360,8(daN) 

P2 -Do sàn truyền vào(2 tải tam giác ): 

F. gsan=(2.2,205).240=1058,4 (daN) 

 

1058,4(daN) 

Bảng tính hoạt tải sàn tầng  mái(sơ đồ 2) 

Tên tải Các thành phần Trị số 

p -Do hoạt tảI sàn truyền vào vào(hai tải hình 

thang):     k.psan.l1=0,8.240.4,2=806,4(daN/m) 

806,4 

(daN/m) 

P1 -Do sàn  truyền vào(2 tải chữ nhật): 

F .psanm¸i=0,9.4,2.360=1360,8(daN) 

 

1360,8(daN) 

P2 -Do sàn truyền vào(2 tải tam giác ): 

F. gsan=(2.2,205).240=1058,4 (daN) 

 

1058,4 (daN) 
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- 0.9

+3.9

+7.5

+11.1

+14.7

+18.3

+21.9

+25.5

12 13 15 17 18

135,95 daN/m

1360,8 daN

1360,8daN 1360,8 daN 1058,4 daN1058,4daN 836,64 daN/m

1058,4 daN 1360,8daN1058,4 daN
806,4daN/m

1360,8daN 1360,8 daN 1058,4 daN1058,4daN 836,64 daN/m

1360,8 daN1058,4 daN 1360,8daN1058,4 daN
806,4daN/m

1360,8daN 1360,8 daN 1058,4 daN1058,4daN 836,64 daN/m

1360,8 daN1058,4 daN 1360,8daN1058,4 daN
806,4daN/m

147,42 daN 147,42 daN 171,99daN 171,99daN

 

sơ đồ hoạt tải tác dụng 

lên khung theo (pa1)  
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- 0.9

+3.9

+7.5

+11.1

+14.7

+18.3
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+25.5

12 13 15 17 18
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1058,4daN1360,8 daN 1058,4daN

147,42daN131 daN/m
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1360,8daN 1360,8 daN 1058,4 daN1058,4daN 836,64 daN/m

1058,4 daN 1360,8daN1058,4 daN806,4daN/m

1360,8daN 1360,8 daN 1058,4 daN1058,4daN 836,64 daN/m

1360,8 daN1058,4 daN 1360,8daN1058,4 daN806,4daN/m

171,99 daN 171,99daN

836,64 daN/m

1360,8 daN1058,4 daN 1360,8daN1058,4 daN806,4daN/m

 

sơ đồ hoạt tải tác dụng 

lên khung theo(pa2)  
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5.4.Tải trọng gió (phần gió tĩnh): 

Khu vực công trình  : Hà Nội thuộc khu vực 2B. 

Tra tiêu chuẩn việt nam 2737-1995 ta có W0=95 (KG/m2) 

giá trị thành phần gió tĩnh W  

W =n .W0. K. C 

K lấy theo chiều cao. 

W0 : giá trị áp lực gió  ở độ cao 10m so với cốt chuẩn của mặt đất lấy theo bản đồ 

phân vùng gió TCVN 2737-95 . Với công trình này ở Hà Nội thuộc vùng gió IIB W0 

= 95 (KG/m2) 

C: Hệ số khí động lấy phụ thuộc vào hình dáng của công trình. Theo TCVN 2737-95 

ta lấy. 

-Phía gió đẩy lấy C=0,8 

-Phia gió hút lấy C=-0,6 

Hệ số vượt tải n=1,2 

Như vậy biểu đồ áp lực gió theo chiều cao công trình có dạng đường gãy khúc  

Tầng h Hệ số K 

Hệ số C Q=1,2.K.C.W0 .B(KG/m) 

Hút Đẩy Hút Đẩy 

1 3,9 0,84 0,6 0,8 215,5 287,3 

2 7,5 0,94 0,6 0,8 231,5 308,6 

3 11,1 1,018 0,6 0,8 250,7 334,2 

4 14,7 1,08 0,6 0,8 266 354,6 
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5 18,3 1,113 0,6 0,8 274 365,4 

6 21,9 1,147 0,6 0,8 280,7 374,3 

7 25,5 1,18 0,6 0,8 290,6 387,4 

 

Tải trọng gió do tường vượt mái và trên mái tôn tác dụng vào khung quy về tải trọng 

tập trung(Sđ,Sh) đặt tại đỉnh khung  

Si = n. W0 . k . B . Ci . hi  

Trong đó : 

B ‟ bề rộng mặt tường đón gió . 

N, W0  , Ci có giá trị như phần trên  

k ‟ hệ số thuộc chiều cao tại đỉnh mái  

hi ‟ chiều cao đón gió của tường vượt mái  h = 0,7 m và của mái tôn h=1,1m 

k = 
2

21 kk
 =

1,18 1,195

2
 = 1,188 

với k1 =1,18 tại cao trình đỉnh cột (+25,5m) 

k2 = 1,196 tại cao trình đỉnh mái (+27,3m) 

S® = n. W0 . k . B . Ci . hi  

= 1,2 x 95 x 1,188 x (0,8 x 0,7+ 0,7 x 1,1  ) = 180 kG 

Sh = n. W0 . k . B . Ci . hi  

= -1,2 x 95 x 1,188( 0,6  0,7+ 0,5 x 1,1 ) = -131,4 kG 
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Sơ đồ truyền Hoạt tải gió trái 



Đồ án tốt nghiệp KSXD                                         

 

Sinh Viên: Ngô Văn Hạnh                             Lớp:XD1301D             - 90 - 

131,4 KG

2
1
5
,5

K
G

/m

2
3
1
,5

K
G

/m

2
5
0
,7

K
G

/m
2

6
6
K

G
/m

2
7
4
K

G
/m

2
8
0
,7

 K
G

/m
2

9
0
,6

 K
G

/m

2
8
7
,3

 K
G

/m
3

0
8
,6

 K
G

/m

3
3
4
,2

 K
G

/m
3

5
4
,6

K
G

/m
3

6
5
,4

 K
G

/m
3

7
4
,3

 K
G

/m
3

8
7
,4

 K
G

/m

- 0.9

+3.9

+7.5

+11.1

+14.7

+18.3

+21.9

+25.5

12 13 15 17 18

180 KG

 

Sơ đồ truyền Hoạt tải gió phải 
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5.5.Xác định nội lực và tính toán thép cho khung. 
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5.6.Tính toán thép cột. 

5.6.1 Tính cốt thép dọc: 

- Do cột có hình dạng đối xứng và mômen M+ max, M- min  chênh lệch nhau không nhiều, 

để tiện cho thi công ta đặt thép đối xứng cho cột. Ta sử dụng bài toán tính cốt thép đối xứng 

Fa=Fa’ để tính toán với cả 3 cặp nội lực nguy hiểm. Kết quả cuối cùng ta bố trí thép theo 

cặp có Fa lớn nhất.. 
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 Cột có tiết diện chư nhật liên kết hai đầu cột là liên kết ngàm do vậy: chiều dài tính 

toán của cột lớn nhất là L0=h.  ,  là hệ số phụ thuộc vào liên kết giữa hai đầu cấu 
kiện   . 

 Độ lệch tâm của cột được xác định theo công thức : 
0 1max( , )nge e e  

Trong đó: e0: Độ lệch tâm của lực dọc trong tính toán . 
e01: Độ lệch tâm ban đầu, e01=M/N. 
eng: Độ lệch tâm ngẫu nhiên (không lấy nhỏ hơn các trị số sau: 1/600 chiều dài cấu 
kiện, 1/30 chiều cao tiết diện, và 2cm với cột và tấm có chiều dày lớn hơn 25cm). 
Lấy bằng 2cm 

 Độ lệch tâm giới hạn được xác định theo công thức: 

e0gh = 0,4.(1,25.h - 0.h0).  
Giá trị e và e’sẽ dùng trong các công thức sau được tính theo các công thức sau : 
 e= e0+0.5.h-a;  e’= e-h0+a’.  
Trong công trình được sử dụng thép AII do vậy vùng nén được xác định theo công 

thức sau : x= 
bR

N

n

   

 Nếu 2a’  x 0h0, thì Fa =Fa được xác định theo công thức:Fa=Fa’ 
)'.(

5,0.

0'

0

ahR

xheN

a

 

 Nếu x<2a’, thì Fa =Fa được xác định theo công thức: Fa=Fa’ 
)'(

'

0' ahR

Ne

a

 

 Nếu x > 0h0 thì chúng ta so sánh e0gh  với giá trị e0 

 Nếu e0 > e0gh  thì .= 0h0 thì Fa=Fa’ được xác định theo công thức sau: 

 Fa=Fa’=
0'

2

00

)'( ahR

bhRANe

a

n  

 Nếu e0  e0gh  thì thì Fa =Fa’ được xác định theo công thức:  

 Fa=Fa’ =
0'

0

)'(

)5,0(

ahR

xhbxRN

a

n  

Với:  

 x=h-(
0

5,0

h

h
 +1,8-1,4. 0)xe0 khi e0    0,2.h0. 

 x =1,8.(e0gh ‟e0)+ 0.h0 khi .>0,2.h0 

 Sau khi tính ra diện tích cốt thép thì chúng ta tính hàm lượng cốt thép cho mỗi bên 

là:  tt=Fa/b.h0 

 So sánh hàm lượng cốt thép tính toán với hàm lượng cốt thép min. Trong trường 

hợp bài toán có    min thì Fa=Fa’= minbh0. 

 

- Chiều dài tính toán của cấu kiện phụ thuộc vào số nhịp khung và tỷ số B/H 

Ta có : + 333,0
3

1
89,0

3,18

2,16

H

B
. 

            + Số nhịp của khung là 4 > 2. 

   + Kết cấu là nhà khung BTCT đổ toàn khối. 
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  Chiều dài tính toán của cột là : ltt=0,7.H 

      Với phần tử 1,8,15 có H = 4,8m) 

 ltt= 0,7  480 = 336 ( cm ). 

* Số liệu thiết kế khi tính toán cốt thép : 

- Vật liệu dùng làm cột có các thông số : 

+ Bê tông dùng mác 250 có Rn =110 kG/cm2 

                      Eb = 265.103 kG/cm2 

+ Thép chịu lực nhóm AII có Ra=Ra’=2600 kG/cm2 

 Từ mác bê tông B20 và nhóm thép AII tra bảng có nội suy ta có: 

 0=0,58 ,  A0 = 0,412  

5.6.2. Tính với phần tử số 1: 

- Chiều dài tính toán của cột : l0 = 336cm. 

Dựa vào bảng tổ hợp nội lực ta chọn ra  cặp nội lực sau: 

 

Số 

T

T 

M  

(daN.m) 

N  

(daN) 

e01= M/N 

(cm) 

Mdh 

(daN.m) 

Ndh 

(daN) 

1     -2,11103 64,7103 3,26 0,258, 103 47,127103 

 

- Tiết diện cột đã chọn là b  h = 30  30cm 

Giả thiết a = a’ = 3cm   h0 = h - a = 30 - 3 = 27 (cm) 

Độ lệch tâm ngẫu nhiên: e0ng= max( 2. 1
25

h
) = 2 (cm) 

* Tính cốt thép đối xứng với cặp 1: 

M = -2110kG.m 

N = 64700 kG 

+ Độ lệch tâm : e0 = e01 + e0ng = 3,26+ 2 = 5,26(cm). 

+Để tính toán ảnh hưởng của uốn dọc ,ta tạm giả thiết gt=0,4%.Tính mô men quán tính của 

tiết diện cốt thép : 

Ja= gtxbxh0x(0,5h-a)2=0,004x30x27x(0,5x30-3)2=466,56cm4 

Jb=bxh3/12=304/12=67500 cm4 

+Kdh=1+
(0,5 ) 25800 47127 (0,5 30 3)

1 1,74
(0,5 ) 21100 64700 (0,5 30 3)

dh dhM N h a

M N h a
 

+Hệ số xét đến độ lệch  tâm : 
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S=0,1+
0

0,11 0,11
0,1 0,627

3,26
0,10,1

30

e

h

 

+Lực dọc tới hạn: 

Nth=
3 4

2 2

0

6,4 6,4 0,627
( ) ( 265.10 67500 210.10 466,56)

336 1,74
b b a a

dh

s
E J E J

l k
=420944 Kg 

Hệ số uốn dọc  =
1 1

1,18
64700

1 1
420944th

N

N

 

+ Tính giá trị e: 

e = e0 + 0,5h - a = 1,183,26  +  0,5 30 - 3 = 15,8(cm)  

+ Chiều cao vùng nén: 

                                  
64700

19,6
110 30n

N
x cm

R b
 

* có  2a’=6cm <x =19,6 cm > 0  ho = 0,58  27 = 15,66 cm  

e0gh=0,4(1,25h- 0  ho)=0,4(1,25x30-0,58x27)=8,736 cm 

Cã e0=3,26cm< e0gh=8,736cm 

 0,2xh0=0,2x27=54cm> e0=3,26cm 

Chiều cao vùng nén: 

x=h-( 00

0

)4,18,1
5,0

e
h

h
=30 ‟ (

0,5 30
1,8 1,4 0,58) 3,26

27
=24,97 cm 

 Tính Fa’ theo công thức: 

Fa’=
)'('

)5,0(

0

0

ahRa

xhxbRNe n  =     
64700 15,8 110 30 24,97(27 0,5 24,97)

2600(27 4)
=1,08cm2 

Lấy Fa=Fa’=1,08 cm2  

Kiểm tra hàm lượng  : 

      t = 
0

' 2 1,08
100% 0,27%

30 27

Fa Fa

bh
 

Chọn thép theo cấu tạo 4 16 có Fa=8,04 cm2 

 

 

 

5.6.3.* Tính với phần tử số 8: 

- Chiều dài tính toán của cột : l0 = 336 cm. 
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Dựa vào bảng tổ hợp nội lực ta chọn ra  cặp nội lực sau: 

 

Số 

TT 

M  

(daN.m) 

N  

(daN) 

e01= M/N 

(cm) 

Mdh 

(daN.m) 

Ndh 

(daN) 

1 

 

-9,07103 

 

 

152,72103 

 

 

5,94 

 

-1,57103 

 

126,47103 

 

 

- Tiết diện cột đã chọn là b  h = 30  50 cm 

Giả thiết a = a’ = 4cm   h0 = h - a = 50 - 4 = 46 (cm) 

Độ lệch tâm ngẫu nhiên: e0ng= max( 2, 2
25

h
) = 2 (cm) 

* Tính cốt thép đối xứng : 

M = -9070 kG.m 

N = 152720 kG 

+ Độ lệch tâm : e0 = e01 + e0ng = 5,94 + 2 = 7,94 (cm). 

+Để tính toán ảnh hưởng của uốn dọc ,ta tạm giả thiết gt=1,6%.Tính mô men quán tính của 

tiết diện cốt thép : 

Ja= gtxbxh0x(0,5h-a)2=0,016x30x46x(0,5x50-4)2=9737,3 cm4 

Jb=bxh3/12=30x503/12=312500cm4 

+Kdh=1+
(0,5 ) 157000 126470 (0,5 50 4)

1 1,684
(0,5 ) 907000 152720 (0,5 50 4)

dh dhM N h a

M N h a
 

+Hệ số xét đến độ lệch  tâm : 

S=0,1+
0

0,11 0,11
0,1 0,603

5,94
0,10,1

50

e

h

 

+Lực dọc tới hạn: 

Nth=
3 4

2 2

0

6,4 6,4 0,603
( ) ( 265.10 312500 210.10 9737,3)

336 1,684
b b a a

dh

s
E J E J

l k
=17969389 Kg 

Hệ số uốn dọc  =
1 1

1,01
126470

1 1
17969389th

N

N

 

+ Tính giá trị e: 

e = e0 + 0,5h - a = 1,015,94 +  0,5 50 - 4 = 27(cm)  

+ Chiều cao vùng nén: 

                                  
126470

38,3
110 30n

N
x cm

R b
 

* có  2a’=6cm <x =38,3 cm > 0  ho = 0,58  46 = 26,68 cm  
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 e0gh=0,4(1,25h- 0  ho)=0,4(1,25x50-0,58x46)=14,33 cm 

Cã e0=5,94cm< e0gh=14,33cm 

 0,2xh0=0,2x46=9,2cm> e0=5,94cm 

Chiều cao vùng nén: 

x=h-( 00

0

)4,18,1
5,0

e
h

h
=50 ‟ (

0,5 50
1,8 1,4 0,58) 5,94

46
=35 cm 

 Tính Fa’ theo công thức: 

Fa’=
)'('

)5,0(

0

0

ahRa

xhxbRNe n  =     
126470 27 110 30 35(46 0,5 35)

2600(46 4)
=3,2cm2 

Lấy Fa=Fa’=6,94 cm2  

Kiểm tra hàm lượng  : 

      t = 
0

' 2 6,94
100% 1%

30 46

Fa Fa

bh
 

Chọn thép: 2 22+1 20 có    Fa = 10,74   cm2 

 

 

 

 

5.6.4.* Tính với phần tử số 15. 

- Chiều dài tính toán của cột : l0 = 336 cm. 

Dựa vào bảng tổ hợp nội lực ta chọn ra 2 cặp nội lực sau: 

 

Số 

T

T 

M  

(daN.m) 

N  

(daN) 

e01= M/N 

(cm) 

Mdh 

(daN.m) 

Ndh 

(daN) 

 

1 

 

 

15,05103 

 

 

-221,76103 

 

 

6,79 

 

0,42103 

 

   

 223,13103 

 

 

- Tiết diện cột đã chọn là b  h = 40  60 cm 

Giả thiết a = a’ = 5cm   h0 = h - a = 60 - 4 = 56 (cm) 

Độ lệch tâm ngẫu nhiên: e0ng= max( 2, 2,4
25

h
) = 2,4 (cm) 



Đồ án tốt nghiệp KSXD                                         

 

Sinh Viên: Ngô Văn Hạnh                             Lớp:XD1301D             - 97 - 

* Tính cốt thép đối xứng với cặp 1: 

M = 15050 kG.m 

N = 221760 kG 

+ Độ lệch tâm : e0 = e01 + e0ng = 6,79 + 2,4= 9,19 (cm). 

+ Tính giá trị e: 

e = e0 + 0,5h - a = 1 9,19 +  0,5 60 - 5 = 34,19 (cm)  

+ Chiều cao vùng nén: 

                                  
221760

50,4
110 40n

N
x cm

R b
 

* có  x =50,4 cm > 0  ho = 0,58 55 = 31,9 cm  

 Xảy ra trường hợp lệch tâm bé. 

Tính lại x : 

So sánh : 9,19oe e0gh=0,4(1,25h- 0ho)=0,4(1,25x60-0,58x55)=17,24cm 

               e0= 9,19 cm<0,2h0=11cm  

x được tính theo công thức:  

x=h-( 00

0

)4,18,1
5,0

e
h

h
=60 ‟ (

0,5 60
1,8 1,4 0,58) 9,19

55
=45,9 cm 

- Diện tích cốt thép theo yêu cầu tính theo công thức: 

0

0

2

( 0,5 )
'

'( ')

221760 34,19 110 40 45,9 (55 0,5 45,9)
8,53

2600 55 5

nNe R bx h x
Fa Fa

Ra h a

cm

                        

Kiểm tra hàm lượng  : 

      t = 
0

' 2 8,53
100% 0,78%

40 55

Fa Fa

bh
 

Chọn thép: 5 22 có    Fa = 19   cm2 

* Tính toán cốt đai : 

  Chọn đai 6, đai 2 nhánh. 

Khoảng cách đai : a = min (12 min, b, 300mm) 

 chọn cấu tạo đai 6a200 

Trong các vùng tới hạn : a = min ( 8 min; b/ 2 ; 200mm) 

 chọn 6a150 là thoả mãn 

(vùng tới hạn là các vùng ở 2 đầu mút cột , có tường xây ở 1 phần cột..) 

 

5.7. Tính toán kiểm tra thép cho dầm ( phần tử 50, 57 ) : 

- Phần tử  1 có tiết diện 25  40 cm. 
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- Phần tử  2  có tiết diện 25  60 cm. 

- Số liệu tính toán : 

+ Bê tông mác B20 có Rn = 115 daN2 

 + Thép nhóm AII có    Ra = 2600 daN2 

5.7.1Tính với phần tử số 57: 

 

 

Nội lực Gối giua Gối cuối 

M(daN.m) 4,07103 2103 

Q(daN) 3,95103 -2,73103 

 

* Tính cốt thép chịu mômen âm ở giữa dầm :  

- Tiết diện đầu dầm có cánh nằm trong vùng kéo nên bỏ qua sự tham gia chịu lực của bản 

sàn đối với dầm. 

Tính theo tiết diện chữ nhật có bh = 2540 cm 

- Giả thiết a =3 cm  h0 =40 - 3 = 37cm. 

* có M =181 kG.m=18100 daN 

Ta có : m 2 2

n 0

407000
0,108 0,428

 R .b.h 110 25 37

M
 

 Tính theo trường hợp đặt cốt đơn. 

=0,5(1+
m1 2 )= 0,5(1+ 1 2 0,108 ) = 0,943 

=> 0. . .
4, 486

.

R
b b

S

s

R b h
A  (cm2) 

Hàm lượng cốt thép : 

 t = 
0

4,486
100% 100% 0,485%

25 37

As

bh
> min  thoả mãn 

* Tính cốt thép chịu mômen âm ở cuối  dầm :  

* Tại tiết diện cuối dầm : có M =2T.m=200000 (daN 

Giả thiết a=4cm  h0=36 cm 

Ta có : m 02 2

0

200000
0,057 0,428

 Rn.b.h 110 25 36

M
A  

 Tính theo trường hợp đặt cốt đơn 

=0,5(1+
m1 2 )= 0,5(1+ 1 2 0,057 ) = 0,97 

 => 0. . .
2, 2

.

R
b b

S

s

R b h
A  (cm2) 

Chọn 2 22 +2  14có As = 10,68 (cm2) 
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Hàm lượng cốt thép : 

 t = 
0

10,68
100% 100% 1,18%

25 36

As

bh
> min  thoả mãn  

*Tính toán cốt đai. 

Từ bảng tổ hợp nội lực ta có Qmax = 4,85T = 4850 daN 

+ Kiểm tra điều kiện hạn chế:      Q  k0.Rn.b.h0 

k0.Rn.b.h0 = 0,35 110 25 36 = 34650kG > Qmax =4850daN  Thoả mãn điều kiện 

hạn chế, bê tông không bị phá hoại trên tiết diện nghiêng. 

+ Kiểm tra khả năng chịu cắt của bê tông:          Q  k1.Rk.b.h0 

k1.Rk.b.h0 = 0,6 8,8 25 36 = 4952 kG > Qmax  

 Đặt cốt đai theo cấu tạo: vì h=40cm<45 cm  uct  
40

20
2 2

h
cm  

Chọn u=150 cm 

Dùng cốt đai 6 có fa= 0,283cm2, đai 2 nhánh (n=2), thép AI có Rad=1600 kG/cm2. 

5.7.2. Tính với phần tử số 50: 

 

Nội lực Gối đầu Nhịp giữa Gối cuối 

M(daN.m) 5,84103 -16,19103 5,78103 

Q(daN) -0,53103 -9,49103 2,2103 

 

* Tính cốt thép chịu mômen âm ở đầu dầm :  

- Tiết diện đầu dầm có cánh nằm trong vùng kéo nên bỏ qua sự tham gia chịu lực của bản 

sàn đối với dầm. 

Tính theo tiết diện chữ nhật có bh = 2560 cm 

- Giả thiết a =5 cm  h0 =60 - 5 = 55cm. 

* có M =11766kG.m=584000 daN.cm 

Ta có : m 02 2

n 0

584000
0,07 0,428

 R .b.h 110 25 55

M
A  

 Tính theo trường hợp đặt cốt đơn. 

=0,5(1+
m1 2 )= 0,5(1+ 1 2 0,07 ) = 0,964 

=> 0. . .
4, 24

.

R
b b

S

s

R b h
A  (cm2) 

Hàm lượng cốt thép : 

 t = 
0

As 4,24
100% 100% 0,31%

25 55bh
> min  thoả mãn 

* Tính toán cốt thép chịu mômen dương : 
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Mô men dương ở giữa nhịp là lớn nhất(Từ biểu đồ bao mô men)nên ta chỉ tính ở tại tiết diện 

này để bố trí thép chịu mô men dương cho phần tử 2  

 có M =16190 (daN 

Tính theo tiết diện chữ T , cánh nằm trong vùng nén: 
 hc = hb = 10 (cm) 
 h0 = 55 (cm) 
Để tính bề rộng cánh bc lấy c1(Độ vươn của cánh) bé hơn 3 trị số sau: 
Một nửa khoảng cách 2 mép trong của dầm:  

 0,5 (6-0,25-0,2)=2,775 m=277,5 cm 
  1/6.ld = 6/6 =1(m)=100cm 
 9.hc = 9.10 = 90 (cm) 

 
Lấy  c1=80cm 
 bc = b + 2C1 = 25 + 160 = 185 (cm) 
Mc = Rn.bc.h0 (h0 - 0,5.hc) = 110.185.45.(45-0,5.10)=36630000 (kgcm) 
Mmax = M =1619000(Kg.cm)  < Mc 

 trục trung hoà đi qua cánh. 
 

m 2 2

0

m

20

1619000
 = 0,0

. . 110.185.55

0,5(1 1 2 ) 0,5. 1 1 2.0,026 0,987

. . .
11,47( )

.

R

n c

b b
S

s

M

R b h

R b h
A cm

 

Chọn 2 22+1 20 +2  18có As,83 (cm2). Kiểm tra hàm lượng cốt thép : 

   = 
100 15,83

25 55
 = 1,15% > min = 0.05% 

 *Tính toán cốt đai. 

Từ bảng tổ hợp nội lực ta có Qmax  = 12030 da  (tiết diện gối cuối) 

+ Kiểm tra điều kiện hạn chế:      Q  k0.Rn.b.h0 

k0.Rn.b.h0 = 0,35 110 25 55 = 52937,5daN > Qmax  Thoả mãn điều kiện hạn chế, 

bê tông không bị phá hoại trên tiết diện nghiêng. 

+ Kiểm tra khả năng chịu cắt của bê tông:         Q  k1.Rk.b.h0 

k1.Rk.b.h0 = 0,6 8,8 25 55 = 7260daN < Qmax =12030 daN 

 Ta phải tính cốt đai hoặc cốt xiên chịu cắt. 

Dùng cốt đai 6 có fa= 0,283cm2, đai 2 nhánh (n=2), thép CI có Rad=1600 daN2. 

Utt = 
2 2

2 2

max

8 8 8,8 25 55
1600 2 0,283

12030

k o
ad a

R bh
R nf

Q
 = 33,31cm 

Umax = 
2 2

01,5 1,5 8,8 25 55

12030

kR bh

Q
 = 99,58 cm 



Đồ án tốt nghiệp KSXD                                         

 

Sinh Viên: Ngô Văn Hạnh                             Lớp:XD1301D             - 101 - 

      Uct  h/3 = 20 cm (víi h = 60 cm )  

Chọn U = 15 cm. 

qd = 
U

nfR dad
 = 

15

283,021600
= 60,37 kG/cm 

Khả năng chịu cắt của bê tông và cốt đai trên tiết diện nghiêng nguy hiểm nhất là: 

Qdb = d

2

0k q.h.b.R.8  = 28 8,8 25 55 60,37 = 17928 kG. 

Tại các gối đều có Q < Qdb, bêtông và cốt đai đủ khả năng chịu cắt, không cần tính toán cốt 

xiên.   



Đồ án tốt nghiệp KSXD                                                      

                 

Sinh viên : Phạm Quanh Thanh  - Lớp: XD1102 2 

 

Chương 6 

tính toán nền móng 

6.1. Đánh giá đặc điểm địa chất công trình: 

6.1.1. Điều kiện địa chất công trình. 

 - Theo “báo cáo khảo sát địa chất công trình “nhà trang bị học 

viện kĩ thuật quân sự ” giai đoạn phục vụ thiết kế thi công: 

  - Khu đất xây dựng tương đối bằng phẳng. Cao độ trung bình của mặt đất 

+6,3m, được khảo sát bằng phương pháp khoan thăm dò. Từ trên xuống dưới 

gồm các lớp đất chiều dày ít thay đổi trong mặt bằng: 

 + Lớp 1: Đất lấp dày trung bình 0,7m 

+ Lớp 2: Cát pha dày trung bình 12,9m 

+ Lớp 3: Cát hạt nhỏ dày trung bình 3,2m 

+ Lớp 4: Cát hạt vừa có chiều dày chưa kết thúc trong phạm vi hố khoan sâu 

32m. 

  + Mực nước ngầm ở độ sâu trung bình 1,4m so với mặt đất 

   

Bảng các chỉ tiêu cơ học, vật lý của đất. 

 

Lớp Tên 
Chiều 

dày m 

 

KN 

m3 

s 

KN 

m3

 

W 

% 

WL 

% 

Wp 

% 
II 

CII 

KPa 

E 

KPa 

1 Đất lấp 0,7 16 _ _ _ _ _ _ _ 

2 Cát pha 12,9 17,6 26,5 30,4 31,7 25 17  7 5600 

3 Cát pha 3,2 18,2 26,2 22,4 _ _ 30  _ 11200 

4 Cát hạt vừa  18,5 26,1 16,6 _ _ 35  _ 3400 

 

6.1.2. Đánh giá điều kiện địa chất công trình. 

     Lớp 1: Đất trồng trọt dày  trung bình 0,7m là loại đất rất yếu. 

        Lớp 2 : Cát pha dày trung bình 12,9m có độ sệt: 

    IL = 74,0
257,31

2530

WW

WW

pl

p
;  Cát pha dẻo có E = 5600 KPa, đất 

trung bình. 
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    963,01
6,17

)304,01(5,26
1

)W01,01(
e s  

 )m/KN(4,8
963,01

105,26

e1

3ns

2dn
.  

 

 

 Lớp 3: Cát hạt nhỏ dày  trung bình 3,2m:  

    e = 1
)W01,01(

s  = 1
2,18

)224,01(2,26
 = 0,762 

 

 Cát ở trạng thái chặt vừa E = 11200 Kpa, đây là lớp đất tương đối tốt. 

  )m/KN(14,9
762,01

102,26

e1

3ns

3dn
    

  Lớp 4: Cát  hạt vừa chiều dày chưa kết thúc ở độ sâu khảo sát 32m có:      

   645,01
5,18

)166,01(1,26
e   cát chặt vừa. E = 3400 KPa, đất tốt. 

    
3

4dn
m/KN(78,9

645,01

101,26
)  

 

6.1.3. lựa chọn phương án móng. 

Công trình cần thiết kế  "Nhà trang bi học viện kĩ thuật Quân sự ". Đó là một công 

trình có 7 tầng với nhiệm vụ là phục vụ việc học tập , thực hành và thí nghiệm  cho 

sinh viên , thí nghiêm các cấu kiện công trình. 

Công trình "Nhà trang bị -Học viện kĩ thuật Quân Sự" là công trình có chiều  

-Vì: 

+Chiều cao công trình không lớn, tải trọng tác dụng xuống móng không lớn lắm.  

+Do địa chất công trình tương đôí tốt ,các lớp đất tương đối tốt. 

 Nên sử dụng giải pháp móngcọc ép thích hợp nhất . 

6.1.4. Chọn loại nền và móng. 

 - Căn cứ vào đặc điểm công trình, điều địa chất thuỷ văn, chọn giải pháp móng 

cọc ép trước. Do vậy ta dùng cọc bê tông cốt thép cắn vào lớp đất thứ 4 là 1,5(m), dùng 

cọc bê tông cốt thép có tiết diện 25 25cm.( Mũi cọc được cắn sâu vào lớp đất thứ 4 là 
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1,5(m). Đầu cọc được đập bỏ chìa thép dọc chịu lực 1 đoạn 0,4(m). Phần đầu cọc ngàm 

vào đài là 0,15(m) đáy đài đặt ở độ sâu ‟ 1,5(m) so với cốt 0,00 (Cốt 0,00 tương ứng 

với cốt sàn tầng 1)) dài 17,6 (m) được nối từ 3 đoạn cọc C1, C2 và C3. Đoạn cọc C1, C2 

dài 6(m), đoạn cọc C3 dài 6(m). Hạ cọc bằng kích thuỷ lực theo phương pháp ép trước 

để đảm bảo không gây ảnh hưởng đến các công trình lân cận. 

  - Dùng cọc 4 18 AII làm cốt dọc chịu lực  

  - Bê tông mác 400 có Rn = 170(kG/cm2) 

  - Theo bảng 16 TCXD 45-78 đối với nhà khung bê tông cốt thép có tường chèn 

thì:          

    Sgh= 0,08m  

    Sgh= 0,001. 

6.2.Tải trọng tác dụng lên các móng . 

 6.2.1.Tải trọng tại móng trục M2(C-15) 

Tải trọng lấy tại chân cột C-15 được lấy từ bảng tổ hợp nội lực của khung K22, 
ngoài ra còn phải kể đến trọng lượng tường tầng 1 và giằng móng tầng 1. 

- Do khung truyền xuống 

 
tt
0N  =2401,76 (KN)  

 
tt
0M  =73,99 (KN.m) 

 
tt

0Q =55,6 (KN) 

Lực dọc do các bộ phận kết cấu tầng một gây ra. 

- Do tường tầng 1 : (0,22+0,03).(3,9-0,6).4,2.18.1,15=71,7 (KN) 

- Do giằng móng : 0,22.0,35.((4,2+(6+6,6)/2)).25.1,15=23,24 (KN) 

Vậy tải trọng ở móng M2 là : 

Ntt=2401,76+71,7+23,24=2496,7 KN. 

Mtt =73,99(KN.m) 

Qtt =55,6 (KN) 

6.2.2.t ải trọng tại móng trục (Cột C-22) 

Do khung truyền xuống cột C-22 

tt
0N  =1260(KN) 

tt
0M  =85,13 (KN.m) 

tt

0Q =41,9 (KN) 

Lực dọc do các bộ phận kết cấu tầng một gây ra. 

- Do tường tầng 1 : (0,22+0,03).(3,9-0,6).1.2.18.1,15=20,49 (KN) 

- Do giằng móng :  0,22.0,35.((4,2+(6+1,8)/2)).25.1,15=17,93 (KN) 

Nội lực tính toán tại chân cột C-17 

Ntt=1260+20,49+17,93=1298,42 KN. 
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Mtt =85,13 (KN.m) 

Qtt =41,9 (KN) 

Vậy nội lực ở chân các cột như sau : 

Cột trục Ntt (KN) Mtt (KN.m) Qtt (KN) n 

C-15 2496,7 73,99 55,6 1,15 

C-22 1298,42 85,13 41,9 1,15 

66..33..  TThhiiÕÕtt  kkÕÕ  mmããnngg  MM11((cc--1155))::  

6.3.1.Tải trọng 

Tải trọng tính toán, tải trọng tiêu chuẩn đỉnh móng ở đỉnh móng đã cho là: 

                   Ntt
0 =   2496,7 (KN)                 N0

tc =  
2496,7

2171
1,15 1,15

tt

oN
KN  

                   Mtt =73,9  (KNm)                         M0
tc= 

73,9
64,3

1,15 1,15

tt

oM
KNm  

                Qtt
0 =   55,6   (KN)                     Q0

tc =  
55,6

48,34
1,15 1,15

tt

oQ
KN  

6.3.2. Xác định sức chịu tải của cọc: 

a. Theo vật liệu làm cọc: 

  Pv = (Rb Fb + Ra Fa) = 1(17000 0,252 + 280000 10,18 10-4)  

       = 1347,54 KN 

b. Theo sức chịu tải của đất nền: 

  - Sức cản phá của cọc ma sát: 

  Ta có: Px
’ = Pmòi + Pxq 

  Pmòi = qp F 

  - Sức cản phá hoại của đất ở mũi cọc tra bảng sách hướng dần đố án nền móng 

ta có. 

  qc = 11200(Kpa) 

Pq = 0,4 11200 = 4480(Kpa) 

Pxq = U
i

n

si
hq

1

 

  - Lớp sét pha: qc = 1670(Kpa) 

 = 30  qs = 

tb

c
q

 = 66,55
30

1670
(Kpa) 

  - Lớp đất cát hạt vừa: qc = 5200(Kpa) 

 = 100  qs = 

tb

c
q

 = 52
100

5200
(Kpa) 

  - Lớp cát hạt vừa qc = 11200(Kpa) 
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 = 150  qs = 

tb

c
q

 = 67,74
150

11200
(Kpa) 

  Ta có: 

 P’x = (4480 0,252) + 0,25 4 (55,6 13,6 + 52 7,4 + 74,67 2)                         

      = 1225,6(KN) 

  - Tải trọng cho pháp tác dụng xuống cọc 

 Px = 
32

PP
xqmui

 = 
5,2

6,1225
 = 490(KN) 

Ta có P x = 1347,54(KN) > 490(KN) nên ta đưa Px vào tính toán 

    Chân cọc tỳ lên lớp cát hạt vừa nên cọc làm việc theo sơ đồ ma sát. Sức chịu tải 

của cọc được xác định theo công thức. 

   P = m (mR
 + R F + mfi fi hi) 

  Cường độ tính toán của đất nền ở chân cọc với độ sâu H = 16,9(m) tra bảng ta 

có R = 4608(KPa). Chi đất nền thành các lớp đồng nhất.  

  Z1 = 3,1(m)   f =  7,1 

  Z1 = 6,1(m)   f = 9,9 

  Z1 = 12,1(m)  f = 9,74 

  Z1 = 15,7(m)  f =  9,452 

  Z1 = 16,45(m)  f =  9,8 

  Z1 = 17,2(m)  f = 15,95 

    P® = [4608 0,252 + 0,25 4 [(3 (7,1 + 9,9 + 9,7 + 9,542 + 9,8) + 3,2 9,2 + 

1,5 15,09  = 487,603(KPa) 

  Ta cã:  

   Pd
’ = 

d

d

k

P
 = 

4,1

06,487
 = 341,57(KPa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4

3

2
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  Ta thấy P’ = 341,57(KPa) <  Pv  = 1347,5(KPa) nên ta lấy Pd
’ = 341,57 KN đưa 

vào tính toán: 

6.3.3. Xác định số lượng cọc và bố trí cọc cho móng: 

  - áp lực tính toán giả định tác dụng lên đế đài do phản lực đầu cọc gây ra: 

   Ptt )(871
)0625,09(

490

)3( 2
KPa

d

Px  

  - Diện tích sơ bộ đế đài: F = 20 2171
2,6

871 1,1 20 1,6

tt

tt tb

N
m

p n h
 

  - Trọng lượng đài và đất trên đài: 

   N®
tt = n F® tb h = 1,1 2,6 20 1,6 = 91,4(KN) 

  - Lực dọc tính toán xác định đến cốt đế đài: 

   Ntt = N0
tt + N®

tt = 2171 + 91,4 = 2262,4(KN) 

  - Số lượng cọc sơ bộ: nc’= 
2262

4,6
490

tt

x

N

P
 cọc. 

  Chọn 5 cọc và bố trí như hình vẽ: 

11

 

 

  Diện tích đế đài thực tế: Fđ’ = 2 2  = 4 m2. 

Trọng lượng tính toán của đài cọc và đất trên đài: 

                 N®
tt = n  F®’ tb  h = 1,1  4 20 x 1,6 = 1408(KN) 

Lực dọc: Ntt = 2171+1408 = 2311,8(KN) 

Mô men tính toán xác định tương ứng với trọng tâm diện tích các cọc tại đế đài: 
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                 Mtt = M0
tt + Q0

tt  h = 64,3 + 48,34  0,7 = 98,061(KNm) 

Lực truyền xuống các cọc dãy biên: 

Ptt
max,min = 

max

2 2

. 2171 98,06 0,75

' 7 4 0,75

tt
y

c i

M xN

n x
 = 320,8  279,4 

        Ptt
max = 320,8(KN) 

         Ptt
min = 279,4(KN) 

Trọng lượng tính toán của cọc: Pc = 0,252 10 16,9 1,1 = 17,43(KN) 

Ta thấy điều kiện:      

       Ptt
max + Pc = 320,8 + 17,43 = 338,236 < Pd

’ = 341,57(KN) 

  

      Ptt
min = 279,4 < Pv = 1347,54(KN) 

6.3.4. Kiểm tra móng M1 theo điều kiện biến dạng: 

    Độ lún của nền móng cọc được tính theo độ lún của nền khối móng quy ước có 

mặt cắt abcd: 

             = 
5,12,312

355,1302,31217

4

1.

4

1

4

000

hi

ihi
tb  = 5,2760 

Chiều dài của đáy  khối quy ước: 

   LM = 1,6 + 0,25 + 2 16,7 tg 5,2760 = 4,984(m) 

Bề rộng của đáy khối quy ước: 

   BM = 0,9 + 0,25 + 2 16,7 tg5,2760 = 4 ,28(m) 

Chiều cao khối móng quy ước :HM = 17,6 + 1,6 = 19,2(m) 

Xác định trọng lượng của khối quy ước:  

+ Từ đáy đài trở lên: 

   N1
t c =LM BM  h t b = 4,984 4,28 1,6  20 = 682,6(KN) 

+Trọng lượng lớp đất từ đế đài đến đáy khối quy ước trừ đi phần thể tích đất bị cọc 

chiếm chỗ : 

   N2
t c = (4,984 4,28 -   0,252 7) 12  8,4 = 2016,11(KN) 

     +Trọng lượng lớp đất thứ 3: 

   N3
t c = (4,984 4,28 -   0,252 7) 3,2  9,14 = 615,12(KN) 

     + Trọng lượng lớp đất thứ 4: 

   N4
t c = (4,984 4,28 -   0,252 7) 1,5  9,78 = 307,14(KN) 

     + Trọng lượng của cọc là:  

  Nc = 0,252 15 16,7 7 = 109,59375 

Tổng trọng lượng khối móng quy ước: 

   Nq­
tc = 682,6 + ( 2016,11 +  615,12 +  +307,14 + 109,6) = 3636,625(KN) 

Trị tiêu chuẩn lực dọc xác định đến đáy khối quy ước:  
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   Nt c = N 0
t c + N q­

t c = 2171 + 3636,625 = 5807,6(KN) 

Mô men tương ứng với trọng tâm đáy khối quy ước: 

   Mtc = M0
tc + Q0

tc 19,2  = 64,3 + 48,34 19,2 = 992,43(KNm) 

Độ lệch tâm:
992,43

0,17
5807,6

tc

tc

M
e m

N
 

áp lực  tiêu  chuẩn  ở  đáy  khối  quy  ước: 

    
max,min

6 5807,6 6 0,17
(1 ) (1 )

4,984 4,28 4,984

TC
tc

M M M

N e

L B L
 

       tc
max =328(KN/m2) 

           tc
min =216,5 (KN/m2) 

  tc
tb = 272,3 (KN/m2) 

Cường độ tính toán của đáy khối quy ước : 

   RM = )3'1,11,1(21
IIIIMIIM

tc

CDHBBA
K

mm
 

  KTC = 1 :vì  các chỉ tiêu cơ lí xây dựng bằng thí nghiệm trực tiếp đối với đất. 

  m1 = 1,4 và m2 =1 :vì công trình không thuộc loại tuyệt đối cứng  

   
II

  = 350 tra bảng 3-2 được : A = 1,67;  B = 7,69; D = 9,59; 

     II = ®n4 = 9,78 KN/m3 

  
'

II
= 

41

44dn33dn222dn2211

h...h'h

hh)'hh('h'h'h'
 

       = 
5,12,3129,095,0

78,95,12,92,34,8129,06,175,016
 

         = 9,32KN/m3 

RM = KPa314)32,969,71,178,928,467,11,1(
1

14,1
 

           
max 328 1,2 376,8tc

MR  

           272,3 314tc

tb MR  

          thoả mãn 

Vậy ta có thể tính toán độ lún của nền theo quan niệm nền biến dạng tuyến tính. 

Đất nền từ chân cọc trở xuống có chiều dày lớn, ta dùng mô hình nền là nửa không 

gian biến dạng tuyến tính để tính lún  

áp lực bản thân ở đáy khối quy ước: 

   bt
z=0 = 0,5 16 + (0,7 17,6) + 12,2 8,4 + 3,2 9,2 +1,5 9,78 

            = 1667( KPa) 

ứng suất gây lún ở đáy khối quy ước: 
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   gl
z=0 =

tc
tb - 

bt
z=0 = 272,3 -160  = 112,3(Kpa) 

Chia nền dưới đáy khối quy ước thành các lớp có chiều dày hi = 01m < 
4

MB
          

                                                                                  

Điểm 
Độ sâu 

z(m) 
LM/BM 2z/BM Ko 

zi
gl

 

Kpa 

zi
bt

 

Kpa 

1 0 1,16 0 1 112,3 167 

2 1 1,16 0,467 0,836 93,88 184,6 

3 2 1,16 0,785 0,785 88,1 202,2 

4 3 1,16 0,5647 0,5647 63,4 219,8 

5 4 1,16 0,408 0,408 45,8 237,4 

6 5 1,16 0,3 0,3 33,69      255 

 

Tại điểm 2 có:  gl  = 45,8 <0,2 bt= 0,2 237,4 = 5,18 (KN) 

Lấy giới hạn nền đến điểm  ở độ sâu 1 m kể từ đáy khối quy ước: 

Độ lún của nền: 

  
5

1

0.8 0,8 1 112,3 45,8
( 93,88 88,1 63,4 ) 0.0463 0,08 .

5600 2 2

gl

zi gh

i i

S hi m S m
E

 

(Thoả mãn điều kiện biến dạng) 
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3

4

2

1

178,74

bt
zi

b

1

0

gl
zi

93,88

112,3

c

sơ đồ tính lún móng m1

5,276

a

5,276

-1.6

167

d

2

3

4

5

88,1

63,4

45,8

255

237,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.5. Tính toán độ bền và cấu tạo đài cọc: 

Bê tông cấu tạo đài cọc dùng bê tông mác 200 cốt thép nhóm AII 

Chiều cao làm việc của đài cọc xác định theo đài cọc chống đâm thủng: vẽ tháp 

đâm thủng.  

 Tính toán và bố trí cốt thép: 

- Mô men tương ứng với  mặt ngàm I-I là:  

          MI = ri (P3 + P6)  

          P3 = P6 = Pmax 

          MI = 0,4 (Pmax + Pmax)  
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             = 0,4 (320,8 +320,8) = 256,64(KNm) 

      -  Mô men tương ứng với mặt ngàm II-II 

                MII = r2 (P1 + P2  + P3) 

                      = 0,64 (320,8+ 279,4 + 409,996) 

                      = 646,5(KNm) 

 

 

12

e

 

 

 

 F a1 = 2

4

0

256,64
0,00185

0,9 0,9 0,55 28.10

I

a

M
cm

h R
 

Chọn 12 16 có Fa = 0,00241cm2,  

Khoảng cách giữa 2 tim cốt thép cạnh nhau là: 17,8cm 

 F a2 = 2

4

0

646,5
0,00466

0,9 0,9 0,55 28 10

II

a

M
cm

h R
 

Chọn 19 18 có Fa = 48,35cm2,  

Khoảng cách giữa 2 tim cốt thép cạnh nhau là: 11,0cm 
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5

D

1

6 2

11
12

7 56
43 34

1

2

3

4

 

 

Bố trí thép móng M1 
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6.4. Thiết kế móng M2 (C-2) 

6.4.1. Chọn cọc: 

Để cho thống nhất, thuận tiện khi thi công, ta chọn cọc ép trước cắm vào lớp cát 

hạt vừa 1,5m như  móng M1. 

Chiều dài cọc là 17,6 m. 

    Tải trọng trên là tải trọng chưa kể đến trọng lượng cột, giằng tường tầng 1 do vậy 

ta phải tính thêm phần tải trọng này. (Tính toán như đối với móng M1) ta có 

  Tải trọng tiêu chuẩn tác dụng xuống chân cột tầng 1 là: 

  N0
tc = 

n

N tt

 = 
1298,42

1,15
 = 1129(KN) 

  M0
tc = 

n

M
tt

 = 
85,13

1,2
 = 74(KN.m) 

  Q0
tc = 

n

Q tt

 = 
41,9

1,15
 = 36,4(KN) 

  Cọc chọn giống móng M1    

6.4.2. Xác định số lượng cọc và bố trí cọc cho móng: 

áp lực tính toán giả định tác dụng lên đế đài do phản lực đầu cọc gây ra: 

  Ptt = 871(Kpa) 

 Diện tích sơ bộ đế đài: 

    F = 20 1129
2,17

871 1,1 20 1,6

tt

tt tb

N
m

p n h
 

Trọng lượng đài và đất trên đài: 

 N®
tt = n F® tb  h = 1,1  2,17 20 1,6 = 76,57(KN) 

Lực dọc tính toán xác định đến cốt đế đài: 

  Ntt = N0
tt + N®

tt = 1129 + 76,57 = 1205,57(KN) 

Số lượng cọc sơ bộ: nc’= 
1205,57

2,46
490

tt

x

N

P
 cọc 

Chọn 4 cọc và bố trí như hình vẽ: 

Diện tích đế đài thực tế:  

   F®’ = 1,4 1,4  = 1,96 m2. 

Trọng lượng tính toán của đài cọc và đất trên đài: 

                 N®
tt = n  F®’ tb  h 

                       = 1,1  1,96 20 1,6 = 67(KN) 
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Lực dọc: Ntt = 1129 + 67 = 1196(KN) 

Mô men tính toán xác định tương ứng với trọng tâm diện tích các cọc tại đế đài: 

                 Mtt = M0
tt + Q0

tt h = 74 + 36,4 0,7 = 99,48(KNm) 

Lực truyền xuống các cọc dãy biên: 

   Ptt
max,min = max

2 2

1196 99,48 0,45

' 4 4 0,45

tt
y

c i

M xN

n x
 = 354,3  243,7 

            Ptt
max = 354,3(KN) 

         Ptt
min = 243,7 (KN) 

Trọng lượng tính toán của cọc: Pc = 18,15(KN) 

Trọng lượng tính toán của cọc trừ trọng lương đất bị cọc chiếm chỗ  

    P®
tt = 11,96(KN) 

Ptt
c ‟ P®

tt = 6,19(KN) 

 Ptt
max + Pc = 354,3+ 6,19 = 360,49 (KN) < Px = 490(KN) 

Ta thấy điều kiện:      

       Ptt
max + Pc =  360,49 < Px

’ = 490(KN) 

6.4.3. Kiểm tra móng M2 theo điều kiện biến dạng: 

    Độ lún của nền móng cọc được tính theo độ lún của nền khối móng quy ước 

có mặt cắt abcd: 

             =  5,2760 

Chiều dài của đáy  khối quy ước: 

   LM = 0,9 + 0,25 + 2 17,6 tg5,2760 = 4,28(m) 

Bề rộng của đáy khối quy ước: 

   BM = 0,9 + 0,25 + 2 17,6 tg5,2760 = 4 ,28(m) 

Chiều cao khối móng quy ước :HM = 17,6 + 1,6 = 19,2(m) 

Xác định trọng lượng của khối quy ước:  

+ Từ đáy đài trở lên: 

   N1
t c =LM BM  h t b = 4,28 4,28 1,6 20 = 586,2(KN) 

+ Trọng lượng lớp đất từ đế đài đến đáy khối quy ước trừ đi phần thể tích đất bị 

cọc chiếm chỗ: 

   N2
t c = (4,23 4,28 - 0,252 4) 12 8,4 = 1821,3(KN) 

     + Trọng lượng lớp đất thứ 3: 

   N3
t c = (4,28 4,28 - 0,252 4) 3,2 9,14 = 528,46(KN) 

     + Trọng lượng lớp đất thứ 4: 

   N4
t c = (4,28 4,28 - 0,252 4) 1,5 9,78 = 265(KN) 

    + Trọng lượng cọc là: 
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   Nc  = 0,252 15 17,6 4 = 66,0(KN) 

Tổng trọng lượng khối móng quy ước: 

   Nq­
tc = 568,2 + ( 1821,3 + 528,46 + 265 +66,0) = 3246,335(KN) 

Trị tiêu chuẩn lực dọc xác định đến đáy khối quy ước:  

   Nt c = N 0
t c + N q­

t c = 1129 + 3246,335 = 4375,33 (KN) 

Mô men tương ứng với trọng tâm đáy khối quy ước: 

   Mtc = M0
tc + Q0

tc 19,2  = 74 + 36,4 19,2 = 772,8(KNm) 

Độ lệch tâm: 
772,8

0,17
4375,335

tc

tc

M
e m

N
 

áp lực  tiêu  chuẩn  ở  đáy  khối  quy  ước: 

    max,min

6 4375,335 6 0,17
(1 ) (1 )

4,28 4,28 4,28

TC
tc

M M M

N e

L B L
 

         tc
max = 295,7(KN/m2) 

               tc
min = 182(KN/m2) 

    tc
tb = 239KN/m2) 

Cường độ tính toán của đáy khối quy ước : 

  RM = )CD3'HB1,1BA1,1(
K

mm
IIIIMIIM

tc

21  

  KTC = 1 :vì  các chỉ tiêu cơ lí xây dựng bằng thí nghiệm trực tiếp đối với đất. 

  m1 = 1,4 và m2 =1 :vì công trình không thuộc loại tuyệt đối cứng  

   
II

  = 350 tra bảng 3-2 được : A = 1,67;  B = 7,69; D = 9,59;  

   II = ®n4 = 9,78 KN/m3 

  
'

II
 = 

41

44dn33dn222dn2211

h...h'h

hh)'hh('h'h'h'
 

          = 
5,12,3129,095,0

78,95,12,92,34,8129,06,175,016
 

         = 9,32KN/m3 

RM = KPa314)9,1632,969,71,178,928,467,11,1(
1

14,1
 

           
M

tc

max
R2,1  

           
M

tc

tb
R  

          thoả mãn 



Đồ án tốt nghiệp KSXD                                                      

                 

Sinh viên : Phạm Quanh Thanh  - Lớp: XD1102 17 

Vậy ta có thể tính toán độ lún của nền theo quan niệm nền biến dạng tuyến tính. 

Đất nền từ chân cọc trở xuống có chiều dày lớn, ta dùng mô hình nền là nửa không 

gian biến dạng tuyến tính để tính lún  

áp lực bản thân ở đáy khối quy ước: 

   bt
z=0 = 0,5 16 + (0,7 17,6) + 12,2 8,4 + 3,2 9,2 +1,5 9,78 

            = 160 (KPa) 

ứng suất gây lún ở đáy khối quy ước: 

   gl
z=0 =

tc
tb - 

bt
z=0  = 239 - 160  = 79 (Kpa) 

Chia nền dưới đáy khối quy ước thành các lớp có chiều dày hi = 1m < 
4

B
M                                                                                            

Điểm 
Độ sâu 

z(m) 
LM/BM 2z/BM Ko 

zi
gl  

Kpa 

zi
bt  

Kpa 

1 0 1,1 0 1 79 160 

2 1 1,1 0,467 0,94 74,26 177,6 

3 2 1,1 0,785 0,753 59,487 195,5 

4 3 1,1 0,5647 0,55 43,45 196,8 

5 4 1,1 0,408 0,345 27,25 214,4 

6 5 1,1 0,30 0,287 22,67      232 

 

Tại điểm 4 có:  gl  = 27,25 < 0,2 bt = 0,2 214,4 = 42,88 (KN) 

3

4

2

1

232

bt
zi

b

1

0

gl
zi

74,26

79

c

sơ đồ tính lún móng m1

5,276

a

5,276

-1.6

160

d

2

3

4

5

59,487

43,45

27,25

22,67

214,4
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Lấy giới hạn nền đến điểm  ở độ sâu 3 m kể từ đáy khối quy ước: 

Độ lún của nền: 
5

1

0,8 0,8 1 79 27,25
( 74,26 59,487 43,45 )

3400 2 2

gl

zi i

i i

S h
E

 

         = 0,0054 m < Sgh = 0,008m 

(Thoả mãn điều kiện biến dạng) 

6.4.4. Tính toán thep mong 

Bê tông cấu tạo đài cọc dùng bê tông mác 200 cốt thép nhóm AII 

Chiều cao làm việc của đài cọc xác định theo đài cọc chống đâm thủng: vẽ tháp 

đâm thủng.  

 Tính toán và bố trí cốt thép: 

- Mô men tương ứng với  mặt ngàm I - I là:  

          MI  = ri (P3 + P6)  

          P3  = P6 = Pmax = 354,3 

          MI = 0,15 (Pmax + Pmax) = 0,15 2 354,3 = 106,95(KNm) 

      -  Mô men tương ứng với mặt ngàm II-II 

                MII= r2 (P1 + P2) = 0,34 (354,3 + 243,7) =203,32(KNm) 

 F a1 = 
4

0

106,95

0,9 0,9 0,55 28.10

I

a

M

h R
 = 0,00077 m2 

  Chọn 9 12 có Fa = 10,18 cm2 khoảng cách giữa các thanh là: 182mm 

 F a2 = 
4

0

203,32

0,9 0,9 0,55 28.10

II

a

M

h R
 = 0,0014 m2 

 Chọn 10 16 có Fa = 18,1 cm2 khoảng cách giữa các thanh là: 162mm 
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3

12

56

2
3

E

2

1

5

4

1

2

6

3

2

7

4

 
 

Bố trí thép móng M2 
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phần 3 

 

 

THI CÔNG 

45%  

 

 

 

 

 

 

 

     Giáo viên hướng dẫn        :   NGUYỄN TIẾN THÀNH 

     sinh viên thực hiện           :   PHẠM QUANG THANH 

             Lớp                                :   XD1102 
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Chương 6 

tính toán nền móng 

6.1. Đánh giá đặc điểm địa chất công trình: 

6.1.1. Điều kiện địa chất công trình. 

 - Theo “báo cáo khảo sát địa chất công trình “nhà trang bị học 

viện kĩ thuật quân sự ” giai đoạn phục vụ thiết kế thi công: 

  - Khu đất xây dựng tương đối bằng phẳng. Cao độ trung bình của mặt đất 

+6,3m, được khảo sát bằng phương pháp khoan thăm dò. Từ trên xuống dưới 

gồm các lớp đất chiều dày ít thay đổi trong mặt bằng: 

 + Lớp 1: Đất lấp dày trung bình 0,7m 

+ Lớp 2: Cát pha dày trung bình 12,9m 

+ Lớp 3: Cát hạt nhỏ dày trung bình 3,2m 

+ Lớp 4: Cát hạt vừa có chiều dày chưa kết thúc trong phạm vi hố khoan sâu 

32m. 

  + Mực nước ngầm ở độ sâu trung bình 1,4m so với mặt đất 

   

Bảng các chỉ tiêu cơ học, vật lý của đất. 

 

Lớp Tên 
Chiều 

dày m 

 

KN 

m3 

s 

KN 

m3

 

W 

% 

WL 

% 

Wp 

% 
II 

CII 

KPa 

E 

KPa 

1 Đất lấp 0,7 16 _ _ _ _ _ _ _ 

2 Cát pha 12,9 17,6 26,5 30,4 31,7 25 17  7 5600 

3 Cát pha 3,2 18,2 26,2 22,4 _ _ 30  _ 11200 

4 Cát hạt vừa  18,5 26,1 16,6 _ _ 35  _ 3400 

 

6.1.2. Đánh giá điều kiện địa chất công trình. 

     Lớp 1: Đất trồng trọt dày  trung bình 0,7m là loại đất rất yếu. 

        Lớp 2 : Cát pha dày trung bình 12,9m có độ sệt: 

    IL = 74,0
257,31

2530

WW

WW

pl

p
;  Cát pha dẻo có E = 5600 KPa, đất 

trung bình. 
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    963,01
6,17

)304,01(5,26
1

)W01,01(
e s  

 )m/KN(4,8
963,01

105,26

e1

3ns

2dn
.  

 

 

 Lớp 3: Cát hạt nhỏ dày  trung bình 3,2m:  

    e = 1
)W01,01(

s  = 1
2,18

)224,01(2,26
 = 0,762 

 

 Cát ở trạng thái chặt vừa E = 11200 Kpa, đây là lớp đất tương đối tốt. 

  )m/KN(14,9
762,01

102,26

e1

3ns

3dn
    

  Lớp 4: Cát  hạt vừa chiều dày chưa kết thúc ở độ sâu khảo sát 32m có:      

   645,01
5,18

)166,01(1,26
e   cát chặt vừa. E = 3400 KPa, đất tốt. 

    
3

4dn
m/KN(78,9

645,01

101,26
)  

 

6.1.3. lựa chọn phương án móng. 

Công trình cần thiết kế  "Nhà trang bi học viện kĩ thuật Quân sự ". Đó là một công 

trình có 7 tầng với nhiệm vụ là phục vụ việc học tập , thực hành và thí nghiệm  cho 

sinh viên , thí nghiêm các cấu kiện công trình. 

Công trình "Nhà trang bị -Học viện kĩ thuật Quân Sự" là công trình có chiều  

-Vì: 

+Chiều cao công trình không lớn, tải trọng tác dụng xuống móng không lớn lắm.  

+Do địa chất công trình tương đôí tốt ,các lớp đất tương đối tốt. 

 Nên sử dụng giải pháp móngcọc ép thích hợp nhất . 

6.1.4. Chọn loại nền và móng. 

 - Căn cứ vào đặc điểm công trình, điều địa chất thuỷ văn, chọn giải pháp móng 

cọc ép trước. Do vậy ta dùng cọc bê tông cốt thép cắn vào lớp đất thứ 4 là 1,5(m), dùng 

cọc bê tông cốt thép có tiết diện 25 25cm.( Mũi cọc được cắn sâu vào lớp đất thứ 4 là 
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1,5(m). Đầu cọc được đập bỏ chìa thép dọc chịu lực 1 đoạn 0,4(m). Phần đầu cọc ngàm 

vào đài là 0,15(m) đáy đài đặt ở độ sâu ‟ 1,5(m) so với cốt 0,00 (Cốt 0,00 tương ứng 

với cốt sàn tầng 1)) dài 17,6 (m) được nối từ 3 đoạn cọc C1, C2 và C3. Đoạn cọc C1, C2 

dài 6(m), đoạn cọc C3 dài 6(m). Hạ cọc bằng kích thuỷ lực theo phương pháp ép trước 

để đảm bảo không gây ảnh hưởng đến các công trình lân cận. 

  - Dùng cọc 4 18 AII làm cốt dọc chịu lực  

  - Bê tông mác 400 có Rn = 170(kG/cm2) 

  - Theo bảng 16 TCXD 45-78 đối với nhà khung bê tông cốt thép có tường chèn 

thì:          

    Sgh= 0,08m  

    Sgh= 0,001. 

6.2.Tải trọng tác dụng lên các móng . 

 6.2.1.Tải trọng tại móng trục M2(C-15) 
Tải trọng lấy tại chân cột C-15 được lấy từ bảng tổ hợp nội lực của khung K22, ngoài ra còn phải kể đến trọng lượng tường tầng 1 và giằng 
móng tầng 1. 

- Do khung truyền xuống 

 
tt
0N  =2401,76 (KN)  

 
tt
0M  =73,99 (KN.m) 

 
tt

0Q =55,6 (KN) 

Lực dọc do các bộ phận kết cấu tầng một gây ra. 

- Do tường tầng 1 : (0,22+0,03).(3,9-0,6).4,2.18.1,15=71,7 (KN) 

- Do giằng móng : 0,22.0,35.((4,2+(6+6,6)/2)).25.1,15=23,24 (KN) 

Vậy tải trọng ở móng M2 là : 

Ntt=2401,76+71,7+23,24=2496,7 KN. 

Mtt =73,99(KN.m) 

Qtt =55,6 (KN) 

6.2.2.t ải trọng tại móng trục (Cột C-22) 

Do khung truyền xuống cột C-22 

tt
0N  =1260(KN) 

tt
0M  =85,13 (KN.m) 

tt

0Q =41,9 (KN) 

Lực dọc do các bộ phận kết cấu tầng một gây ra. 

- Do tường tầng 1 : (0,22+0,03).(3,9-0,6).1.2.18.1,15=20,49 (KN) 

- Do giằng móng :  0,22.0,35.((4,2+(6+1,8)/2)).25.1,15=17,93 (KN) 

Nội lực tính toán tại chân cột C-17 

Ntt=1260+20,49+17,93=1298,42 KN. 

Mtt =85,13 (KN.m) 
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Qtt =41,9 (KN) 

Vậy nội lực ở chân các cột như sau : 

Cột trục Ntt (KN) Mtt (KN.m) Qtt (KN) n 

C-15 2496,7 73,99 55,6 1,15 

C-22 1298,42 85,13 41,9 1,15 

66..33..  TThhiiÕÕtt  kkÕÕ  mmããnngg  MM11((cc--1155))::  

6.3.1.Tải trọng 

Tải trọng tính toán, tải trọng tiêu chuẩn đỉnh móng ở đỉnh móng đã cho là: 

                   Ntt
0 =   2496,7 (KN)                 N0

tc =  
2496,7

2171
1,15 1,15

tt

oN
KN  

                   Mtt =73,9  (KNm)                         M0
tc= 

73,9
64,3

1,15 1,15

tt

oM
KNm  

                Qtt
0 =   55,6   (KN)                     Q0

tc =  
55,6

48,34
1,15 1,15

tt

oQ
KN  

6.3.2. Xác định sức chịu tải của cọc: 

a. Theo vật liệu làm cọc: 

  Pv = (Rb Fb + Ra Fa) = 1(17000 0,252 + 280000 10,18 10-4)  

       = 1347,54 KN 

b. Theo sức chịu tải của đất nền: 

  - Sức cản phá của cọc ma sát: 

  Ta có: Px
’ = Pmòi + Pxq 

  Pmòi = qp F 

  - Sức cản phá hoại của đất ở mũi cọc tra bảng sách hướng dần đố án nền móng 

ta có. 

  qc = 11200(Kpa) 

Pq = 0,4 11200 = 4480(Kpa) 

Pxq = U
i

n

si
hq

1

 

  - Lớp sét pha: qc = 1670(Kpa) 

 = 30  qs = 

tb

c
q

 = 66,55
30

1670
(Kpa) 

  - Lớp đất cát hạt vừa: qc = 5200(Kpa) 

 = 100  qs = 

tb

c
q

 = 52
100

5200
(Kpa) 

  - Lớp cát hạt vừa qc = 11200(Kpa) 

 = 150  qs = 

tb

c
q

 = 67,74
150

11200
(Kpa) 
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  Ta có: 

 P’x = (4480 0,252) + 0,25 4 (55,6 13,6 + 52 7,4 + 74,67 2)                         

      = 1225,6(KN) 

  - Tải trọng cho pháp tác dụng xuống cọc 

 Px = 
32

PP
xqmui

 = 
5,2

6,1225
 = 490(KN) 

Ta có P x = 1347,54(KN) > 490(KN) nên ta đưa Px vào tính toán 

    Chân cọc tỳ lên lớp cát hạt vừa nên cọc làm việc theo sơ đồ ma sát. Sức chịu tải 

của cọc được xác định theo công thức. 

   P = m (mR
 + R F + mfi fi hi) 

  Cường độ tính toán của đất nền ở chân cọc với độ sâu H = 16,9(m) tra bảng ta 

có R = 4608(KPa). Chi đất nền thành các lớp đồng nhất.  

  Z1 = 3,1(m)   f =  7,1 

  Z1 = 6,1(m)   f = 9,9 

  Z1 = 12,1(m)  f = 9,74 

  Z1 = 15,7(m)  f =  9,452 

  Z1 = 16,45(m)  f =  9,8 

  Z1 = 17,2(m)  f = 15,95 

    P® = [4608 0,252 + 0,25 4 [(3 (7,1 + 9,9 + 9,7 + 9,542 + 9,8) + 3,2 9,2 + 

1,5 15,09  = 487,603(KPa) 

  Ta cã:  

   Pd
’ = 

d

d

k

P
 = 

4,1

06,487
 = 341,57(KPa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

3

2
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  Ta thấy P’ = 341,57(KPa) <  Pv  = 1347,5(KPa) nên ta lấy Pd
’ = 341,57 KN đưa 

vào tính toán: 

6.3.3. Xác định số lượng cọc và bố trí cọc cho móng: 

  - áp lực tính toán giả định tác dụng lên đế đài do phản lực đầu cọc gây ra: 

   Ptt )(871
)0625,09(

490

)3( 2
KPa

d

Px  

  - Diện tích sơ bộ đế đài: F = 20 2171
2,6

871 1,1 20 1,6

tt

tt tb

N
m

p n h
 

  - Trọng lượng đài và đất trên đài: 

   N®
tt = n F® tb h = 1,1 2,6 20 1,6 = 91,4(KN) 

  - Lực dọc tính toán xác định đến cốt đế đài: 

   Ntt = N0
tt + N®

tt = 2171 + 91,4 = 2262,4(KN) 

  - Số lượng cọc sơ bộ: nc’= 
2262

4,6
490

tt

x

N

P
 cọc. 

  Chọn 5 cọc và bố trí như hình vẽ: 

11

 

 

  Diện tích đế đài thực tế: Fđ’ = 2 2  = 4 m2. 

Trọng lượng tính toán của đài cọc và đất trên đài: 

                 N®
tt = n  F®’ tb  h = 1,1  4 20 x 1,6 = 1408(KN) 

Lực dọc: Ntt = 2171+1408 = 2311,8(KN) 

Mô men tính toán xác định tương ứng với trọng tâm diện tích các cọc tại đế đài: 

                 Mtt = M0
tt + Q0

tt  h = 64,3 + 48,34  0,7 = 98,061(KNm) 

Lực truyền xuống các cọc dãy biên: 
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Ptt
max,min = 

max

2 2

. 2171 98,06 0,75

' 7 4 0,75

tt
y

c i

M xN

n x
 = 320,8  279,4 

        Ptt
max = 320,8(KN) 

         Ptt
min = 279,4(KN) 

Trọng lượng tính toán của cọc: Pc = 0,252 10 16,9 1,1 = 17,43(KN) 

Ta thấy điều kiện:      

       Ptt
max + Pc = 320,8 + 17,43 = 338,236 < Pd

’ = 341,57(KN) 

  

      Ptt
min = 279,4 < Pv = 1347,54(KN) 

6.3.4. Kiểm tra móng M1 theo điều kiện biến dạng: 

    Độ lún của nền móng cọc được tính theo độ lún của nền khối móng quy ước có 

mặt cắt abcd: 

             = 
5,12,312

355,1302,31217

4

1.

4

1

4

000

hi

ihi
tb  = 5,2760 

Chiều dài của đáy  khối quy ước: 

   LM = 1,6 + 0,25 + 2 16,7 tg 5,2760 = 4,984(m) 

Bề rộng của đáy khối quy ước: 

   BM = 0,9 + 0,25 + 2 16,7 tg5,2760 = 4 ,28(m) 

Chiều cao khối móng quy ước :HM = 17,6 + 1,6 = 19,2(m) 

Xác định trọng lượng của khối quy ước:  

+ Từ đáy đài trở lên: 

   N1
t c =LM BM  h t b = 4,984 4,28 1,6  20 = 682,6(KN) 

+Trọng lượng lớp đất từ đế đài đến đáy khối quy ước trừ đi phần thể tích đất bị cọc 

chiếm chỗ : 

   N2
t c = (4,984 4,28 -   0,252 7) 12  8,4 = 2016,11(KN) 

     +Trọng lượng lớp đất thứ 3: 

   N3
t c = (4,984 4,28 -   0,252 7) 3,2  9,14 = 615,12(KN) 

     + Trọng lượng lớp đất thứ 4: 

   N4
t c = (4,984 4,28 -   0,252 7) 1,5  9,78 = 307,14(KN) 

     + Trọng lượng của cọc là:  

  Nc = 0,252 15 16,7 7 = 109,59375 

Tổng trọng lượng khối móng quy ước: 

   Nq­
tc = 682,6 + ( 2016,11 +  615,12 +  +307,14 + 109,6) = 3636,625(KN) 

Trị tiêu chuẩn lực dọc xác định đến đáy khối quy ước:  

   Nt c = N 0
t c + N q­

t c = 2171 + 3636,625 = 5807,6(KN) 

Mô men tương ứng với trọng tâm đáy khối quy ước: 
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   Mtc = M0
tc + Q0

tc 19,2  = 64,3 + 48,34 19,2 = 992,43(KNm) 

Độ lệch tâm:
992,43

0,17
5807,6

tc

tc

M
e m

N
 

áp lực  tiêu  chuẩn  ở  đáy  khối  quy  ước: 

    
max,min

6 5807,6 6 0,17
(1 ) (1 )

4,984 4,28 4,984

TC
tc

M M M

N e

L B L
 

       tc
max =328(KN/m2) 

           tc
min =216,5 (KN/m2) 

  tc
tb = 272,3 (KN/m2) 

Cường độ tính toán của đáy khối quy ước : 

   RM = )3'1,11,1(21
IIIIMIIM

tc

CDHBBA
K

mm
 

  KTC = 1 :vì  các chỉ tiêu cơ lí xây dựng bằng thí nghiệm trực tiếp đối với đất. 

  m1 = 1,4 và m2 =1 :vì công trình không thuộc loại tuyệt đối cứng  

   
II

  = 350 tra bảng 3-2 được : A = 1,67;  B = 7,69; D = 9,59; 

     II = ®n4 = 9,78 KN/m3 

  
'

II
= 

41

44dn33dn222dn2211

h...h'h

hh)'hh('h'h'h'
 

       = 
5,12,3129,095,0

78,95,12,92,34,8129,06,175,016
 

         = 9,32KN/m3 

RM = KPa314)32,969,71,178,928,467,11,1(
1

14,1
 

           
max 328 1,2 376,8tc

MR  

           272,3 314tc

tb MR  

          thoả mãn 

Vậy ta có thể tính toán độ lún của nền theo quan niệm nền biến dạng tuyến tính. 

Đất nền từ chân cọc trở xuống có chiều dày lớn, ta dùng mô hình nền là nửa không 

gian biến dạng tuyến tính để tính lún  

áp lực bản thân ở đáy khối quy ước: 

   bt
z=0 = 0,5 16 + (0,7 17,6) + 12,2 8,4 + 3,2 9,2 +1,5 9,78 

            = 1667( KPa) 

ứng suất gây lún ở đáy khối quy ước: 

   gl
z=0 =

tc
tb - 

bt
z=0 = 272,3 -160  = 112,3(Kpa) 
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Chia nền dưới đáy khối quy ước thành các lớp có chiều dày hi = 01m < 
4

MB
          

                                                                                  

Điểm 
Độ sâu 

z(m) 
LM/BM 2z/BM Ko 

zi
gl

 

Kpa 

zi
bt

 

Kpa 

1 0 1,16 0 1 112,3 167 

2 1 1,16 0,467 0,836 93,88 184,6 

3 2 1,16 0,785 0,785 88,1 202,2 

4 3 1,16 0,5647 0,5647 63,4 219,8 

5 4 1,16 0,408 0,408 45,8 237,4 

6 5 1,16 0,3 0,3 33,69      255 

 

Tại điểm 2 có:  gl  = 45,8 <0,2 bt= 0,2 237,4 = 5,18 (KN) 

Lấy giới hạn nền đến điểm  ở độ sâu 1 m kể từ đáy khối quy ước: 

Độ lún của nền: 

  
5

1

0.8 0,8 1 112,3 45,8
( 93,88 88,1 63,4 ) 0.0463 0,08 .

5600 2 2

gl

zi gh

i i

S hi m S m
E

 

(Thoả mãn điều kiện biến dạng) 

 

3

4

2

1

178,74

bt
zi

b

1

0

gl
zi

93,88

112,3

c

sơ đồ tính lún móng m1

5,276

a

5,276

-1.6

167

d

2

3

4

5

88,1

63,4

45,8

255

237,4
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6.3.5. Tính toán độ bền và cấu tạo đài cọc: 

Bê tông cấu tạo đài cọc dùng bê tông mác 200 cốt thép nhóm AII 

Chiều cao làm việc của đài cọc xác định theo đài cọc chống đâm thủng: vẽ tháp 

đâm thủng.  

 Tính toán và bố trí cốt thép: 

- Mô men tương ứng với  mặt ngàm I-I là:  

          MI = ri (P3 + P6)  

          P3 = P6 = Pmax 

          MI = 0,4 (Pmax + Pmax)  

             = 0,4 (320,8 +320,8) = 256,64(KNm) 

      -  Mô men tương ứng với mặt ngàm II-II 

                MII = r2 (P1 + P2  + P3) 

                      = 0,64 (320,8+ 279,4 + 409,996) 

                      = 646,5(KNm) 
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12

e

 

 

 

 F a1 = 2

4

0

256,64
0,00185

0,9 0,9 0,55 28.10

I

a

M
cm

h R
 

Chọn 12 16 có Fa = 0,00241cm2,  

Khoảng cách giữa 2 tim cốt thép cạnh nhau là: 17,8cm 

 F a2 = 2

4

0

646,5
0,00466

0,9 0,9 0,55 28 10

II

a

M
cm

h R
 

Chọn 19 18 có Fa = 48,35cm2,  

Khoảng cách giữa 2 tim cốt thép cạnh nhau là: 11,0cm 
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5

D

1

6 2

11
12

7 56
43 34

1

2

3

4

 

 

Bố trí thép móng M1 
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6.4. Thiết kế móng M2 (C-2) 

6.4.1. Chọn cọc: 

Để cho thống nhất, thuận tiện khi thi công, ta chọn cọc ép trước cắm vào lớp cát 

hạt vừa 1,5m như  móng M1. 

Chiều dài cọc là 17,6 m. 

    Tải trọng trên là tải trọng chưa kể đến trọng lượng cột, giằng tường tầng 1 do vậy 

ta phải tính thêm phần tải trọng này. (Tính toán như đối với móng M1) ta có 

  Tải trọng tiêu chuẩn tác dụng xuống chân cột tầng 1 là: 

  N0
tc = 

n

N tt

 = 
1298,42

1,15
 = 1129(KN) 

  M0
tc = 

n

M
tt

 = 
85,13

1,2
 = 74(KN.m) 

  Q0
tc = 

n

Q tt

 = 
41,9

1,15
 = 36,4(KN) 

  Cọc chọn giống móng M1    

6.4.2. Xác định số lượng cọc và bố trí cọc cho móng: 

áp lực tính toán giả định tác dụng lên đế đài do phản lực đầu cọc gây ra: 

  Ptt = 871(Kpa) 

 Diện tích sơ bộ đế đài: 

    F = 20 1129
2,17

871 1,1 20 1,6

tt

tt tb

N
m

p n h
 

Trọng lượng đài và đất trên đài: 

 N®
tt = n F® tb  h = 1,1  2,17 20 1,6 = 76,57(KN) 

Lực dọc tính toán xác định đến cốt đế đài: 

  Ntt = N0
tt + N®

tt = 1129 + 76,57 = 1205,57(KN) 

Số lượng cọc sơ bộ: nc’= 
1205,57

2,46
490

tt

x

N

P
 cọc 

Chọn 4 cọc và bố trí như hình vẽ: 

Diện tích đế đài thực tế:  

   F®’ = 1,4 1,4  = 1,96 m2. 

Trọng lượng tính toán của đài cọc và đất trên đài: 

                 N®
tt = n  F®’ tb  h 

                       = 1,1  1,96 20 1,6 = 67(KN) 
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Lực dọc: Ntt = 1129 + 67 = 1196(KN) 

Mô men tính toán xác định tương ứng với trọng tâm diện tích các cọc tại đế đài: 

                 Mtt = M0
tt + Q0

tt h = 74 + 36,4 0,7 = 99,48(KNm) 

Lực truyền xuống các cọc dãy biên: 

   Ptt
max,min = max

2 2

1196 99,48 0,45

' 4 4 0,45

tt
y

c i

M xN

n x
 = 354,3  243,7 

            Ptt
max = 354,3(KN) 

         Ptt
min = 243,7 (KN) 

Trọng lượng tính toán của cọc: Pc = 18,15(KN) 

Trọng lượng tính toán của cọc trừ trọng lương đất bị cọc chiếm chỗ  

    P®
tt = 11,96(KN) 

Ptt
c ‟ P®

tt = 6,19(KN) 

 Ptt
max + Pc = 354,3+ 6,19 = 360,49 (KN) < Px = 490(KN) 

Ta thấy điều kiện:      

       Ptt
max + Pc =  360,49 < Px

’ = 490(KN) 

6.4.3. Kiểm tra móng M2 theo điều kiện biến dạng: 

    Độ lún của nền móng cọc được tính theo độ lún của nền khối móng quy ước 

có mặt cắt abcd: 

             =  5,2760 

Chiều dài của đáy  khối quy ước: 

   LM = 0,9 + 0,25 + 2 17,6 tg5,2760 = 4,28(m) 

Bề rộng của đáy khối quy ước: 

   BM = 0,9 + 0,25 + 2 17,6 tg5,2760 = 4 ,28(m) 

Chiều cao khối móng quy ước :HM = 17,6 + 1,6 = 19,2(m) 

Xác định trọng lượng của khối quy ước:  

+ Từ đáy đài trở lên: 

   N1
t c =LM BM  h t b = 4,28 4,28 1,6 20 = 586,2(KN) 

+ Trọng lượng lớp đất từ đế đài đến đáy khối quy ước trừ đi phần thể tích đất bị 

cọc chiếm chỗ: 

   N2
t c = (4,23 4,28 - 0,252 4) 12 8,4 = 1821,3(KN) 

     + Trọng lượng lớp đất thứ 3: 

   N3
t c = (4,28 4,28 - 0,252 4) 3,2 9,14 = 528,46(KN) 

     + Trọng lượng lớp đất thứ 4: 

   N4
t c = (4,28 4,28 - 0,252 4) 1,5 9,78 = 265(KN) 

    + Trọng lượng cọc là: 



Đồ án tốt nghiệp KSXD                                                      

                 

Sinh viên : Phạm Quanh Thanh  - Lớp: XD1102 35 

   Nc  = 0,252 15 17,6 4 = 66,0(KN) 

Tổng trọng lượng khối móng quy ước: 

   Nq­
tc = 568,2 + ( 1821,3 + 528,46 + 265 +66,0) = 3246,335(KN) 

Trị tiêu chuẩn lực dọc xác định đến đáy khối quy ước:  

   Nt c = N 0
t c + N q­

t c = 1129 + 3246,335 = 4375,33 (KN) 

Mô men tương ứng với trọng tâm đáy khối quy ước: 

   Mtc = M0
tc + Q0

tc 19,2  = 74 + 36,4 19,2 = 772,8(KNm) 

Độ lệch tâm: 
772,8

0,17
4375,335

tc

tc

M
e m

N
 

áp lực  tiêu  chuẩn  ở  đáy  khối  quy  ước: 

    max,min

6 4375,335 6 0,17
(1 ) (1 )

4,28 4,28 4,28

TC
tc

M M M

N e

L B L
 

         tc
max = 295,7(KN/m2) 

               tc
min = 182(KN/m2) 

    tc
tb = 239KN/m2) 

Cường độ tính toán của đáy khối quy ước : 

  RM = )CD3'HB1,1BA1,1(
K

mm
IIIIMIIM

tc

21  

  KTC = 1 :vì  các chỉ tiêu cơ lí xây dựng bằng thí nghiệm trực tiếp đối với đất. 

  m1 = 1,4 và m2 =1 :vì công trình không thuộc loại tuyệt đối cứng  

   
II

  = 350 tra bảng 3-2 được : A = 1,67;  B = 7,69; D = 9,59;  

   II = ®n4 = 9,78 KN/m3 

  
'

II
 = 

41

44dn33dn222dn2211

h...h'h

hh)'hh('h'h'h'
 

          = 
5,12,3129,095,0

78,95,12,92,34,8129,06,175,016
 

         = 9,32KN/m3 

RM = KPa314)9,1632,969,71,178,928,467,11,1(
1

14,1
 

           
M

tc

max
R2,1  

           
M

tc

tb
R  

          thoả mãn 
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Vậy ta có thể tính toán độ lún của nền theo quan niệm nền biến dạng tuyến tính. 

Đất nền từ chân cọc trở xuống có chiều dày lớn, ta dùng mô hình nền là nửa không 

gian biến dạng tuyến tính để tính lún  

áp lực bản thân ở đáy khối quy ước: 

   bt
z=0 = 0,5 16 + (0,7 17,6) + 12,2 8,4 + 3,2 9,2 +1,5 9,78 

            = 160 (KPa) 

ứng suất gây lún ở đáy khối quy ước: 

   gl
z=0 =

tc
tb - 

bt
z=0  = 239 - 160  = 79 (Kpa) 

Chia nền dưới đáy khối quy ước thành các lớp có chiều dày hi = 1m < 
4

B
M                                                                                            

Điểm 
Độ sâu 

z(m) 
LM/BM 2z/BM Ko 

zi
gl  

Kpa 

zi
bt  

Kpa 

1 0 1,1 0 1 79 160 

2 1 1,1 0,467 0,94 74,26 177,6 

3 2 1,1 0,785 0,753 59,487 195,5 

4 3 1,1 0,5647 0,55 43,45 196,8 

5 4 1,1 0,408 0,345 27,25 214,4 

6 5 1,1 0,30 0,287 22,67      232 

 

Tại điểm 4 có:  gl  = 27,25 < 0,2 bt = 0,2 214,4 = 42,88 (KN) 

3

4

2

1

232

bt
zi

b

1

0

gl
zi

74,26

79

c

sơ đồ tính lún móng m1

5,276

a

5,276

-1.6

160

d

2

3

4

5

59,487

43,45

27,25

22,67

214,4

 



Đồ án tốt nghiệp KSXD                                                      

                 

Sinh viên : Phạm Quanh Thanh  - Lớp: XD1102 37 

 

Lấy giới hạn nền đến điểm  ở độ sâu 3 m kể từ đáy khối quy ước: 

Độ lún của nền: 
5

1

0,8 0,8 1 79 27,25
( 74,26 59,487 43,45 )

3400 2 2

gl

zi i

i i

S h
E

 

         = 0,0054 m < Sgh = 0,008m 

(Thoả mãn điều kiện biến dạng) 

6.4.4. Tính toán thep mong 

Bê tông cấu tạo đài cọc dùng bê tông mác 200 cốt thép nhóm AII 

Chiều cao làm việc của đài cọc xác định theo đài cọc chống đâm thủng: vẽ tháp 

đâm thủng.  

 Tính toán và bố trí cốt thép: 

- Mô men tương ứng với  mặt ngàm I - I là:  

          MI  = ri (P3 + P6)  

          P3  = P6 = Pmax = 354,3 

          MI = 0,15 (Pmax + Pmax) = 0,15 2 354,3 = 106,95(KNm) 

      -  Mô men tương ứng với mặt ngàm II-II 

                MII= r2 (P1 + P2) = 0,34 (354,3 + 243,7) =203,32(KNm) 

 F a1 = 
4

0

106,95

0,9 0,9 0,55 28.10

I

a

M

h R
 = 0,00077 m2 

  Chọn 9 12 có Fa = 10,18 cm2 khoảng cách giữa các thanh là: 182mm 

 F a2 = 
4

0

203,32

0,9 0,9 0,55 28.10

II

a

M

h R
 = 0,0014 m2 

 Chọn 10 16 có Fa = 18,1 cm2 khoảng cách giữa các thanh là: 162mm 
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3

12

56

2
3

E

2

1

5

4

1

2

6

3

2

7

4

 
 

Bố trí thép móng M2 

 
 
 

Chương 7 

thi công phần ngầm 
 

 

7.1- Phần giới thiệu: 

 7.1.1. Tên công trình và quy mô xây dựng công trình.   

Nhà trang bị ‟Học viện kĩ thuật ‟Quân Sự. 

 Công trình gồm 7tầng với chiều cao là 25,5(m) kể cả phần mái lợp tấm  lợp tôn 

  Tổng chiều dài của nhà là 61,5(m). 

Tổng chiều rộng của nhà là 40,53(m). 

Mặt bằng khu đất xây dựng tương đối bằng phẳng ít phải san lấp nhiều. 

7.1.2. Địa điểm xây dựng. 

  - Công trình được xây dựng trong thành phố Hà Nội. 
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  - Vị trí công trình: Công trình được xây dựng trên khu đất gần đường, giao 

thông đi lại cung ứng vật tư phục vụ công tác thi công xây dựng thuận lợi. Mặt 

bằng thi công rông rãi: 

 - Dự án đầu tư xây dựng đã được nhà nước và các nghành chức năng phê 

duyệt và được phép thi công xây dựng. 

7.1.3. Đặc điểm công trình. 

  - Công trình “Nhà trang bị ‟Học viện kĩ thuật ‟Quân Sự ” được thiết kế xây 

dựng bằng kết cấu chịu lực là khung BTCT sàn liền khối có tường chèn bằng 

gạch lỗ có tác dụng bao che ngăn cách và tạo kiến trúc công trình. 

  - Giải pháp móng là móng cọc BTCT sâu 17.6m. 

7.1.4. Điều kiện đÞa chất thuỷ văn. 

   - Địa hình: Công trình được xây dựng trên khu đất tương đối bằng phẳng. 

  - Địa chất: Theo tài liệu khảo sát địa chất thuỷ văn công trình xây dựng trên 

khu đất có địa tầng sau đây: 

  + Lớp 1: Đất lấp dày 0,7m 

  + Lớp 2: Cát pha dày trung bình 12,9m 

  + Lớp 3: Cát hạt nhỏ dày trung bình 3,2m 

  + Lớp 4: Cát hạt vừa có chiều dày chưa kết thúc trong phạm vi hố khoan ở 

độ sâu 32m 

 + Mực nước ngầm ở cốt ‟ 1,4m so với mặt đất tự nhiên 

  - Công trình được khởi công vào đầu thàng 9/2003 vậy công trình được xây 

dựng vào mùa khô ít ảnh hưởng của thời tiết. 

7.1.5. Đặc điểm của đơn vị thi công. 

   - Công trình do công ty xây dựng số 2 ‟ Tổng công ty xây dựng các tỉnh 

miền Tây Nam bộ trúng thầu và trực tiếp thi công từ móng đến hoàn thiện. 

  - Với bộ máy cán bộ kỹ thuật giầu kinh nghiệm và đội ngũ công nhân lành 

ngề, đầy đu các trang thiệt bị, máy móc thi công tiến tiến cho nên công ty xây 

dựng số 2 có đầy đủ khả năng thi công  công trình đạt chất lượng, kỹ thuật, mỹ 

thuật cao đạt tiến độ thi công xây dựng. 

7.1.6. Công tác chuẩn bị. 
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  Để thi công công trình đạt hiệu quả cao nhất về tiến độ thì phải tiến hành 

làm tốt các công việc sau đây: 

  - Hoàn tất các thủ tục xây dựng cơ bản với các cơ quan chức năng của tỉnh. 

  - Chuẩn bị hoàn tất việc giải phóng mặt bằng. 

  - Xây các cơ sở hạ tầng kỹ thuật: Tiến hành xây dựng và lắp đặt mạng lưới 

cung cấp điện nước. Làm tốt công tác thoát nước cho công trình cũng như sử 

dung công trình sau khi hoàn tất. 

  - Xây dựng các khu lán trại tạm, các kho bãi và các bãi tập kết vật liệu phục 

vụ công tác thi công. 

  - Xây dựng các đưởng giao thông nội bộ và thiết lập các hàng rào bảo vự 

công trình. 

7.1.7. Công tác chuẩn bị mặt bằng: 

* Chuẩn bị mặt bằng: 

  - Ngiên cứu kỹ hồ sơ tài liệu quy hoạch , kiến trúc, kết cấu và các tài liệu 

khác của cồng trình, tài liệu thi công và tài liệu thiết kế và thi công các công 

trình lân cận.  

  - Nhận bàn giao mặt bằng xây dựng.  

  - Rọn dẹp, phát quang, san phẳng mặt bằng cần thi công công trình, di 
chuyển mồ mả (nếu có), làm hàng rào ngăn cách công trình thi công với các 
công trình lân cận, lắp đặt các hệ thống báo hiệu trên cao. 

  - Phân khu chức năng mặt bằng tập kết vật liệu: cát, đá, sỏi, xinô, mặt 
bằng chế tạo cọc ép. 

* Tiêu nước bề mặt: 

  - Để tránh nước mưa trên bề mưa công trình tràn vào các hố móng khi thi 
công ta dào những rãnh ngăn nước ở phía đất cao chạy dọc các hố móng và đaò 
rãnh xung quanh để tiêu nước trong các hố móng và bố trí 1 máy bơm để hút 
nước. 

* Hạ mực nước ngầm: 

  - Vì mực nước ngầm ở độ sâu - 1,4m, cao hơn độ sâu đặt đế đài. Vì vậy 
cần tiến hành công tác hạ mực nước ngầm. 

7.1.8. Giác móng công trình. 

  Công tác định vị hết sức quan trong, trên cơ sở đó ta mới tiến hành các bước 

tiếp theo. Quá trình thực hiện gồm các bước sau: 
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Ði?m m?c A

B?c

B C

D
E

 

 

  Xác định điểm mốc A công trình: 

  Đặt máy tại điểm mốc A xác định đường chuẩn theo hướng Bắc. Mở một 

góc  ngắm về điểm B. Định hướng và đo khoảng cách theo hướng xác định của 

máy sẽ xác định chính xác được điểm B. Đưa máy đến điểm B và ngắm về A 

định hướng và mở một góc  xác định hướng C theo hướng xác định đo chiều dài 

từ B sẽ xác định được C. Tiếp tục tiến hành như thế ta sẽ định vị được công trình 

trên mặt bằng xây dựng. 

  Sau đó dùng hai máy kinh vĩ. 1 đặt tại B và 1 đặt tại D chiếu vuông góc để 

xác định điểm C và E. Sau đó giữ nguyên máy ở vị trí B còn máy còn máy kia di 

chuyển trên trục CD, rồi dùng thước thép để xác định các trục công trình đúng 

thiết kế. Tiến hành giác móng.  

  Khi giác móng cần những cọc gỗ đóng sâu cách mép móng 2m trên cọc 

đóng thanh gỗ dày 20 rộng 150. 

 

 

 

 

 

 

7.2.biện pháp thi công phần ngầm. 

7.2. Lập biện pháp thi công ép cọc. 

7.2.1. Ưu khuyết điểm của cọc ép: 
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     - Ưu điểm của ép cọc. 

  + Không gây ồn và chấn động đến công trình bên cạnh. 

  + Không gây ô nhiễm môi trường.  

  + Không ảnh hường đến cấu trúc của đất, đảm bảo cho cọc làm việc theo 

đúng sơ đồ ma sát. 

     - Nhược điểm  

  + Không hạ được nhẵng cọc có sức chịu tải lớn, tiết diện lớn.  

  + Công tác di chuyển dàn máy, đối trọng tốn nhiều công sức và máy móc. 

  + Thời gian thi công kéo dài. 

7.2.2. Lựa chọn phương pháp ép cọc. 

     Có 2  phương pháp ép cọc:  

   * ép trước: là biện pháp ép cọc trước khi xây dựng công trình. Sau khi ép 

cọc xong mới tiến hành thi công đài cọc và các kết cấu khác của công trình. 

Trong ép trước thường sử dụng các phương pháp sau: 

  - ép âm: là trường hợp ép cọc khi chưa tiến hành đào đất đến độ sâu đáy đài 

cọc. Muốn ép theo phương pháp này cần thêm 1 đoạn cọc dẫn có chiều dài bằng 

chiều dài đáy đài cọc. 

     Ưu điểm ép âm: 

  - Dễ dàng ép được các cọc ở góc công trình do không bị cản trở. 

  - Công tác vận chuyển máy móc tương đối thuận lợi 

  - Có thể ép cọc ở nhừng nơi có mực nước ngầm cao 

     Nhược điểm ép âm: 

  - Phải ép thêm 1 đoạn cọc  

  - Công tác đào đất gập nhiều khó khăn, phải đào thủ công nhiều lần 

  - Khó xác định được chính xác tim cọc 

       -  ép dương: theo phương pháp này cọc được ép sau khi đã đào đất đến đáy 

đài cọc. 

     Ưu điểm ép dương:  

  - Không phải ép âm 

  - Công tác đào đất đễ dàng 
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  - Xác định tim cọc dễ dàng chính xác 

      Nhược điểm ép dương: 

  - Việc ép cọc ở góc công trình gập nhiều khó khăn 

  - Công tác di chuyển máy móc đối trọng khó khăn. 

  - Không thể tiến hành ép cọc ở nhưng nơi có mực nước ngầm cao 

  - Chỉ ép được nhẵng nơi mà công trình có hố móng phải đào thành ao lớn 

     * ép sau: 

  Theo phương pháp này công việc được tiến hành sau khi đã làm song phần 

đài móng và một số tầng nhất định ở phần thân đài để dùng làm đối trọng. Để ép 

cọc ta phải chừa lỗ ở đài cọc rồi ép cọc qua lỗ, sau đó hàn thép chờ và đổ bê tông 

bịt kín lỗ. 

     Ưu điểm: 

  - Không phải dùng đối trọng bằng bê tông mà sử dụng luôn công trình làm 

đối trọng. 

      Nhược điểm: 

  - Chiều dài các đoạn cọc phụ thuộc bởi không gian ép cọc. 

  - Do cọc bị chia ngắn để ép nên khả năng chịu lực giảm 

  - Không sử dụng được cho các cọc có sức chịu tải lớn 

  - Mức độ cơ giới hoá thấp 

       * Kết luận và chọn phương pháp hạ cọc. 

     Căn cứ vào các ưu nhược điểm trên và dựa vào đặc điểm công trình như: 

  - Xây dựng công trình trong khu trung tâm đô thị. 

  - Sức chịu tải của cọc tương đối lớn. 

  - Cọc làm việc theo sơ đồ ma sát, chiều dài cọc là: 16m 

  - Chiều rộng móng không lón. 

     Vậy ta chọn phương án hạ cọc là phương pháp ép trước, sử dụng phương pháp 

ép âm. Dùng đối trọng là các khối bê tông đúc sẵn chở từ nhà máy đến. 

7.2.3. Các yêu cầu chung đối với công tác thi công ép cọc. 

a. Các yêu cầu đối với cọc ép: 
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  - Cọc sử dụng trong công trình này là cọc BTCT tiết diện 25 25(cm) tổng 

chiều dài cọc là 17.6m được nối từ 3 đoạn mỗi đoạn 6m bằng phương pháp hàn. 

trong đó c1 là đoạn cọc mũi, 2 đoạn dùng để nối với C1 

  - Công tác sản xuất cọc bê tông phải đáp ứng các yêu cầu thiết kế và phải 

tuân theo các quy định hiện hành của nhà nước. 

  - Mặt ngoài cuảt cọc phải phẳng nhẵn những chỗ không đều trên bề mặt 

không được vượt quá 5mm, những chỗ lồi lõm trên bề mặt không được vượt quá 

8mm. 

  - Trong quá trình chế toạ cọc sẽ có những sai số về khích thước. Việc sai số 

này phải nằm trong phạm vi cho phép. 

 

TT Tên sai lệch 
Sai số  

cho phép 

1 Chiều dài của cọc bê tông (trừ mũi) <10m 30mm 

2 Kích thước tiết diện cọc bê tông   
+ 5mm 

- 0mm 

3  Chiều dài mũi cọc 30mm 

4 Độ cong của cọc 10mm 

5 
Độ nghiêng của mặt phẳng đài cọc so với mặt 

phẳng vuông góc với trục cọc 
1% 

6 Chiều dày lớp bảo vệ 
+ 5mm 

 - 0mm 

7  Bước của cốt đai lò xo hoặc cốt đai 10mm 

8 Khoảng cách giữa 2 cốt thép dọc 10mm 

 

  - Cọc phải được vặch sẵn đường tim rõ ràng để máy kinh vĩ ngắm thuận lợi. 

  - Nghiệm thu các cọc, ngoài việc trực tiếp xem xét cọc còn phải xét lý lịch 

sản phẩm. Trong lý lịch phải ghi rõ: ngay, tháng, năm sản xuất, tài liệu thiết kế 

và cường độ bê tông sản phẩm. 
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  - Khi xếp cọc trong kho bãi hoặc lên các thiết bị vận chuyển phải đặt đầu 

cọc lên các tấn kê cố định cách đầu cọc và mũi cọc 0,2 L (L: chiều dài cọc) 

  - Cọc ở bãi có thể xếp chống lên nhau nhưng chiều cao mỗi tầng không 

vượt quá 
3

2
 chiều rộng và không vượt quá 2m xếp chồng lên nhau phải chú ý đến 

chỗ ghi mác bê tông ra ngoài. 

b. Yêu cầu đối với việc hàn nối cọc: 

  - Trục của đoạn cọc được nối trùng với phương nén. 

  - Bề mặt bê tông ở 2 đầu cọc phải tiếp xóa khít nhau, Trường hợp không 

khít phải có biện pháp làm khít. 

  - Kích thước đường hàn phải làm đảm bảo so với thiết kế. 

  - Bề mặt các chỗ tiếp xúc phải phẳng, sai lệch < 1% và không có ba via. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.4. Chọn máy móc thiết bị ép cọc. 

   Để đưa cọc xuống độ sâu thiết kế thì máy ép cần phải có lực: 

   pÐp  k Pc  

  Trong đó:  

   pép: Lực ép lớn nhất cần thiết để đưa cọc đến độ sâu thiết kế. 

   k: Hệ số >1 phụ thuộc vào loại đất và tiết diện cọc. 

   Pc: Tổng sức kháng tức thời của nền đất tác dụng lên cọc. 

  + Theo kết quá tính toán nền móng có: 

   PÐp = P l = 368,8 2 = 737,6 (KN) = 73,8(T) 
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    Từ đó ta chọn máy ép 80T. 

    Yêu cầu kỹ thuật với thiết bị ép cọc: 

  - Lực nén (danh định) lớn nhất thiết bị 1,4 lực nén lớn nhất Pép yêu cầu 

theo quy định của thiết kế. 

  - Lực nén của kích thuỷ lực phải đảm bảo tác dụng dọc trục cọc khi ép (ép 

ôm) không gây lực ngang khi ép. 

  - Chuyển động của pít tông phải đều và khống chế được tốc độ ép cọc 

  - Đồng hồ đo áp lực phải tương xứng với lực 

  - Thiết bị ép cọc phải đảm bảo điều kiện thao tác vận hành theo đúng quy 

định về an toàn lao động. 

     * Chọn máy ép thuỷ lực có các thông số kỹ thuật sau đây: 

  - Lực ép max :    180(T) 

  - Chiều dài cọc ép:    9m 

  - Tiết diện cọc max:  (0,4 0,4)m 

  - Hành trình ép max:   1,7m 

  - Số xi lanh:     2 xi lanh 

  - Loại xi lanh:    CLS 10070SWE12 

  - Đường kính xi lanh:   260mm 

  - Hành trình xi lanh:   2200mm 

  - Bơm thuỷ lực PISTON hướng tục: P = 300KG/cm2  

  -  áp lực bơm Pmax:   2500(KG/cm2) 

  - Số vòng quay max:   1500 vòng/phút 

  - Động cơ điện: 3 pha 

       - Kích thước máy: 

  + Chiều cao max:     9,5m 

  + Chiều cao max:     7,8m 

  + Rộng:       3,6m 

  + Dài:       6m 

  + Nối dài:     8,4m 
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  + Trọng lượng tháp và xilanh 4000 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     * Chọn cẩu lắp cọc: Ta sử dụng cần trục ô tô tự hành có các thông số kỹ 

thhuËt sau: 

  + Loại cần trục:     K140 

  + Độ vươn:      13m 

  + Sức nâng có chống phụ: 5000kg 

  + Chiều cao nầng Hmax:   16,4m 

  + Chiều cao nâng Hmin:   10m 

  + Cẩu lấy hàng:    3,5 12,5 m/phút 

  + Di chuyển móc:   5,50 đến 8,5 m/phút 

  + Quay cần:     0,5 1,5 vòng/phút 

  + Di chuyển cần trục:   35km/h 

  + Động cơ A3 ‟ 206 công suất 165(KW) 

  - Khối lượng đối trọng min là: 80(T) 

  - Kích trước đối trọng 2 1 1m (5 tấn) 
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  - Số đối trọng 
5

80
 = 16(khối) 

     * Chọn cáp: 

  - Chọn cáp mềm có cấu trúc 6 37 1 cường độ chịu kéo của các sợi thép 

trong cáp là 150 kG/mm2, số nhánh dây cáp là 1 dây, dây được cuốn tròn để ốm 

lấy cọc khi cẩu. 

  + Trọng lượng của cọc là:   0,25 0,25 6 2,6 = 0,975(T) 

  + Lực suất hiện trong dây cáp:  

   S = 
αcosnm

P
cọc

 = 
111

975,0
 = 0,975(T) 

(Với hệ số m là hệ số không đồng nhất giữa các nhánh dây n = 1, m = 1) 

  + Lực làm đứt dây cáp: 

   R = K S   (Với k = 6: hệ số an toàn) 

       = 6 0,975 = 5,85 (T) 

Vậy cáp chọn để cẩu cọc là cáp mềm. 

7.2.5. Quy trình ép cọc. 

a. Công tác chuẩn bị ép cọc: 

  - Chuẩn bị mặt bằng xem xét báo cáo khảo sát địa chất công trình, bản đồ 

các công trình ngầm (Cáp điện, ống nước, cống ngầm) 

  - Nghiên cứu mạng lưới bố trí cọc, hồ sơ kỹ thuật sản xuất cọc, các văn bản 

về thông số kỹ thuật của công việc ép cọc do cơ quan thiết kế đưa ra (lực ép giới 

hạn, độ nghiêng, giới hạn cho pháp) 

  - Khi chuẩn bị ép cọc phải có đầy đủ báo cáo khảo sát công trình, biểu đồ 

xuyên tĩnh. 

  - Trước khi ép cọc đại trà phải ép thử một số lượng cọc từ 0,5 1% số lượng 

cọc toàn bộ và lớn hơn 3 cọc, sau đó tiến hành nén tĩnh để xác định lực ép chính 

xác và chiều sâu cần thiết của các cọc. Sau khi có chỉ dẫn chính xác cần thiết 

mới tiến hành đúc và ép đại trà.  

b. Vận chuyển và lắp ráp thiết bị ép. 

  Vận chuyển và lắp ráp thiết bị  vào vị trí ép 
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  Việc lắp dựng máy được tiến hành từ dưới chân đế lên, đầu tiên đặt dàn sắt 

si vào vị trí sau đó lắp dàn máy vào bệ máy, đối trọng và trạm bơm thuỷ lực. 

  Khi lắp dựng khung ta dùng máy kinh vĩ để cân chỉnh cho các trục của 

khung máy, kích thuỷ lực, cọc nằm trong mặt phẳng. mặt phẳng náy phải vuông 

góc với mặt phẳng đài cọc độ nghiêng cho phép  5% 

  Kiểm tra liên kết cố định máy xong tiến hành chạy thử có tải và không tải 

để kiểm tra tính ổn định của thiết bị ép cọc.  

  Kiểm tra cọc và vận chuyển cọc vào vị trí trước khi ép. 

c. Tiến hành ép cọc:  

  Đưa đoạn cọc C1 (đoạn có đầu mũi nhọn) vào vị trí ép sao cho trục của cọc 

trùng với trục kích (trùng với phương nén của thiết bị ép) và đi qua điểm định vị 

cọc. Độ sai lệch tâm  1cm. Đầu trên của cọc được giữ chặt bằng thanh định vị 

hướng. Khi thanh định vị hướng tiếp xúc chặt với đỉnh C4 thì điểu khiển van tăng 

dần áp lực nén. Cần chú ý trong khoảng 3d (0,75cm) đầu tiên áp lực đầu cho 

tăng một cách nhẹ nhằng với vận tố xuyên không > 1cm/s. Nếu cọc nghiêng phải 

điều chỉnh ngay. 

  - Tiếp theo ta tăng dần áp lực và vận tốc ép phải < 2cm/s vì lớp đất dầu tiên 

trên cùng là lớp đất lấp có nhiều di vật. 

  - Sau khi ép đoạn C1 còn lại còn 0,7 1 m trên mặt đất thì dừng lại và tiến 

hành lắp dựng đoạn cọc C2 để ép. 

  - Dùng cấn cẩu để cẩu đoạn cọc C2 vào vị trí trong khung ép căn chỉnh để 

đường trục của đoạn C2 trùng với trục khung ép và trục của đoạn C1, độ nghiêng 

của C2 không được > 1% 

  - Gia tải trên đoạn cọc C2 sao cho áp lực ở mặt 

tiếp xúc khoảng 3 4 KG/cm2để tạo tiếp xúc giữa bề 

mặt bê tông của 2 đoạn cọc. Nếu bề mặt không khít thì 

phải chèn bằng bản thép đệm sau đó mới tiến hành 

hàn nối cọc theo quy ddịnh của thiết kế. Khi hàn xong 

kiểm tra chất lượng của mối hàn sau đó mới ép tiếp 

đoạn C2 ( khi hàn nên bố trí 2 người hàn để giảm bớt 

thời gian cọc nghỉ, khi đó chất xung quanh chưa phục 

hồi được cường độ và có thể ép tiếp được dễ dàng). 
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  - Đoạn C3 tiến hành tương tự đoạn C2. 

  - Khi ép xong đoạn C3 tiến hành đưa đoạn cọc ép âm vào để tiếp tục ép âm 

xuống độ sâu thiết kế ‟ 1,3m. 

 

     * Việc ép cọc được coi là kết thúc khi: 

  - Chiều dài cọc ép sâu trong lòng đất dài hơn chiều dài tối thiểu do thiết kế 

quy định.  

  - Lực ép trong khoảng 3d (0,75m) cuối cùng phải đạt trị số thiết kế quy 

định trên suốt chiều sâu xuyên trong khoảng vận tỗcuyên cọc < 1cm/s 

  - Phải tuân thủ theo đúng các chỉ số nén tĩnh. 

  - Tim cọc phải đúng vị, đúng tim 

  - Khi ép phải ghi chép lý lịch ép cọc: Khi cọc cắm đựoc 0,3  0,5m thì ghi 

giá trị chỉ số lực ép đầu tiên sau đó cứ mỗi lần cọc xuyên được 1m thì ghi chỉ số 

lực ép tại thời điểm đó vào nhật ký ép cọc. 

  - Chuyển sang vị trí mới: Với mỗi vị trí của thiết bị ép thường có thể ép 

đựoc 1 số cọc nằm trông phạm vi khoang dàn. Xong 1 cọc tháo bu lông chuyển 

sang vị trí khác để ép tiếp . Khi cọc ép nằm ngoài khung dàn thì ta phải dùng cần 

trục cẩu các khối đối trọng và thiết bị sang 1 vị trí mới sau đó tiếp tục ép tiếp như 

đã nêu trên. 

  - Tiến hành như vậy cho đến khi ép xong toàn bộ công trình 

7.2.6. Các sự cố có thể sẩy ra trong quá trình ép cọc. 

     - Cọc bị nghiêng lệch ra khỏi bị trí thiết kế: 

  + Nguyên nhân: Gặp chướng ngại vật hoặc mĩu cọc khi chế tạo có độ vát 

không đều. 

  + Biện pháp sử lý: Tạm ngừng việc ép cọc và tìm nguyên nhân, nếu gặp 

chướng ngại vật thì cóc thể đào bỏ, nếu do cọc chế tạo không vát đều thì phải 

khoan dẫn hướng cọc cho đúng hướng. 

     - Cọc đang ép xuống khoảng 0,5 1m thì bị cong xuất hiện các vết nứt gẫy ở 

vùng  chân cọc. 

  + Nguyên nhân: Do gặp chướng ngại cật cứng nên lực ép lớn. 
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  + Biện pháp sử lý: Dừng ép nhổ cọc vỡ gẫy lên, thăm dò di vật để khoan 

phá bỏ sau đó thay cọc mới vào và ép tiếp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.7. Sơ đồ ép cọc trong đài, hướng di chuyển máy ép toàn công trình. 

a. Sơ đồ ép trong đài. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.8. An toàn lao đông khi thi công ép cọc. 

  - Phải tuân thủ quy định và an toàn về cẩu lắp. 
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  - Phải có phương tiện an toàn lao động để thực hiện mọi quy định về an 

toàn lao động có liên quan. 

  - Cần chú ý hệ thống neo giữ thiết bị đảm bảo an toàn trong giai đoạn ép. 

  - Khi thi công ép cọc cần chú ý nhất là an toàn cẩu lắp và an toàn khi ép cọc 

ở giai đoạn cuối của nó. Cần chú ý về tốc độ tăng áp lực. Về đối trọng thì tránh 

khả năng gây mất cần bằng đối trọng lật đối trọng. 

  - Cần chú ý đảm bảo an toàn cho công trình lân cận. 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.9. Công tác đất. 

     Mặt cắt đào đất.  
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300 700

4200 1800 4200

8 9

-1.85m
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700

1
4

0
0
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300

700 300 1300 1300 300 2650 300 1450 1450 300 2650 300 1300 1300 300

2400 2700 3450 2400

6000 6000

1 2 3

3450

-0.45m

-1.85m

-0.45m
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-0.45m -0.45m

1
4

0
0

 

 

     Tính khối lượng đất đào. 
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  Do móng chôn đến cốt ‟1,7m (tính tứ cốt  0,00 cốt sàn tầng 1) tính từ 

cốt thiên nhiên (cốt ngoài nhà -0,60m). Chiều sâu hố móng cần đào là 1,1m lấy độ dốc 

hố đào là 450. Khoảng cách từ tim các móng theo phương dọc nhà là 3,6m. Vậy đào 

thành hào theo phương dọc nhà. 

 

  Do cọc còn nhô lên 40cm 

so với cốt đáy đài nên ta chọn phương án 

sau: 

Đào đất bằng máy đến cốt đỉnh cọc sau đó đào 

thủ công tiếp tới đáy đài. 

 

 

 

 

 

     Tính khối lượng đất đào bằng máy.  

- Do phần đào là đất lấp. 

   độ dốc cho phép với H  1,5m là   = 1:0,6 

 tg  = 1,66    = 59006’. Chọn  = 450  

 tg  = 1 

- Thể tích đào một hố: 

   V = 
6

H
[ab + (a + c) (b + d) +cd] m3 

- Chiều sâu của hố đào là 1,1 m trong đó chiều sâu đào bằng máy đến cốt đỉnh 

cọc là 0,7m. 

- Để tiện cho thi công mỗi bên cạnh đáy đào thêm 0,3m. 

- Vậy ta có:  a = ađ + 0,3 2 = ađ + 0,6 

   b = b® + 0,3 2 = b® + 0,6 

   c = a + 2H tg  

   d = b + 2H tg  

   Do công trình đối xứng lên ta tính cho một nửa sau đó nhân 2. 

  + Thể tích đất đào trục E (từ trục 1 ‟ 5) 

   VE = 
6

7,0
{2 16,4 + (2 + 4,4) (16,4 + 18,6) + 4,4 18,6} 2 

        = 52,47 m3. 
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 + Thể tích đất đào trục D (từ trục 1 ‟ 3) 

   VD = 
6

7,0
{2,6 11,4 + (2,6 + 5,0) (11,4 + 13,8) + 5,0 13,8} 2 

        = 67,7 m3. 

  + Thể tích đất đào trục D - C (từ trục 4 ‟ 7) 

   VD-C = 
6

7,0
{4,0 13,8 + (4,0 + 6,4) (13,8 + 16,2) + 6,4 16,2} 2 

           = 109,87 m3. 

 + Thể tích đất đào trục B - A (từ trục 1 ‟ 3) 

   VB-A = 
6

7,0
{2,0 9,2 + (2,0 + 4,4) (9,2 + 11,6) + 9,2 11,6} 4 

           = 120,512 m3. 

 + Thể tích đất đào trục G - E (từ trục 6 ‟ 9) 

   VG-E = 
6

7,0
{3,4 12,8 + (3,4 + 5,8) (12,8 + 15,2) + 12,8 15,2} 

           = 57,82 m3. 

  Tổng thể tích đất đào bằng máy là: 

   Vm¸y = VE + VD + VD-C + VB-A + VG-E 

       = 52,47 + 67,7 + 109,87 + 120,512 + 57,82 

       = 408,372 m3. 

     7.2.10.Tính khối lượng đất đào thủ công.  

  Thể tích đào bằng thủ công có trừ đi thể tích cọc chiếm chỗ. 

  Tính gần đúng cho một đài theo công thức sau và nhân cho số đài: 

     Vtc = V1đµi ‟ nVcäc = a b h - n 0,4 0,25 0,25 
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  Móng có kích thước 2 2m (20‟ mỗi móng có 5 cọc)  

    V1 = (2,6 2,6 0,4 - 5 0,4 0,25 0,25) 20 

         = 51,58 m3. 

 Móng có kích thước 1,4 1,4m (44móng ‟ mỗi móng có 4 cọc)  

    V2 = (2,0 2,0 0,4 - 4 0,4 0,25 0,25) 44 

         = 66,0 m3. 

 Tổng thể tích đất đào thủ công là: 

    Vtc = V1 + V2 = 51,58 + 66 = 111,58 m3. 

  Tổng thể tích khối đất đào là: 

   V = Vm¸y + Vtc = 408,372 + 111.58 

       = 525,95 m3. 

7.3. Lập biện pháp thi công bê tông móng (Ván khuôn ‟ cốt thép - đổ bê tông 

đài, dầm giằng, cổ móng). 

7.3.1. Thi công ván khuôn móng, dầm giằng móng:  

     Công tác ván khuôn phải đảm bảo các yêu cầu sau: 

   + Gỗ phải tốt không mục nát, cong, vênh, biến dạng trong quá trình thi công 

cũng như bảo dưỡng. 

   + Mặt ván phải phẳng, gia công chính xác phù hợp với hình dạng kích thước và 

vị trí thiết kế, lắp nhanh, tháo dễ dàng. 

   + Ván khuôn phải kín khít kẽ hở  2mm 

   + Cây chống ván khuôn phải đảm bảo vững trắc 

a. Ván khuôn đài móng: 

  Chọn chiều dày ván 3cm, rông 20  30 cm ghép lại coi ván thành đài như 

1 dầm liên tục gối lên các gối tựa là các cọc chống qua các nẹp ngang chịu tải 

trọng phân bố đều trên toàn bộ ván thành: 
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  - Tải trọng tác dụng gồm: 

     + áp lực khi đổ bê tông: 

    P1 = n   h 

     Trong đó: n = 1,3;  = 2500 (KG/m3); h = 0,7; b = 0,3m 

  - Tải trọng tác dụng do đần bê tông. 

    P2 = n® q® b  

     Trong ®ã: n = 1,3; q® = 200 (KG/m3); b = 0,3(m) 

  - Toàn bộ tải trọng tác dụng lên ván khuôn thành  

    P = P1+ P2 = n  h  + n® P® b 

    P = 1,3 0,3 (2500 0,7 + 200) = 760,5(KG/m) 

  + Mômen kháng uốn của ván: 

    M = W g Trong đó: Ván gỗ nhóm VII độ ẩm 15% có: 

    [ ] = 120(KG/cm2) 

    
6

hb 2

 = 
6

330 2

 = 45(cm3) 

      M = 120 45 = 5400(Kg/m) 

  + Khoảng cách giữa các cây chống được xác định theo công thức: 

    Lc  = )cm(28,84
6,7

540010

P

M10
 

Chọn l = 60cm.  

     Với khoảng cách giữa các cây chống là 60 (cm) ta kiểm tra độ võng  

    f = ]f[
EJ128

lq 4

= 
400

l
 = 

400

60
 = 0,15(cm) 

    Với E = 1,1 105; J = 
12

hb 3

 = 
12

hb 3

 = 67,5 cm4 
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      f = )cm(14,0
5,67101,1128

6038,8
5

4

 < [f] = 0,15 cm 

  Vậy ván khuôn thoả mãn yêu cầu về độ võng. Chọn ván khuôn dày 3cm 

rộng  30cm. Khoảng cách giữa các cây chống là 60cm đảm bảo điều kiện chịu 

lực và độ võng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cấu tạo ván khuôn thành móng  

b. Tính ván khuôn cổ móng: 

    + Tính khoảng cách các gông để đảm bảo đủ cường độ về biến dạng với ván 

cà sử dụng. Kích thước cổ móng 220 600 mm, cao 800 mm. Chọn ván khuôn 

dày 3cm rộng 20cm và 30.  

  + Tải trọng tác dụng lên ván khuôn cổ móng bao gồm: 

  áp lực khi đổ bê tông: 

   P1 = n   h b 

  áp lực do đầm bê tông: 

   P2 = n® q® b  

  Trong ®ã: h = 0,8m; n = 1,3; b = 0,3(m);  = 2600(KG/m3) 

  Toàn bộ tải trọng tác dụng lên ván khuôn thành  

   P = 1,3 0,3(2600 0,8 + 400) = 967,2(KG/m) 

  Khoảng cách giữa các gông được xác định theo công thức  
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   lg = 
P

W10

P

M10
 

   W = 
12

hb 3

 = 
12

330
3

 = 67,5 cm4 

   [ ] = 120 kG/cm2 

   lg  = )cm(5,91
672,9

1205,6710
 

  Để đẩm bảo an toàn và theo chiều cao cổ móng lọn lg = 40(cm)  

  Kiểm tra độ võng  

   f = ]f[
EJ

lq

128

4

= 
400

l
 = 

400

40
 = 0,1(cm) 

    f = )cm(093,0
340101,1128

124086,6
25

4

 < [f] = 0,1 cm  

  Vậy ván khuôn thoả mãn yêu cầu về độ võng. Chọn ván khuôn dày 3cm 

rộng  20cm và 30cm để ghép thành hợp với khoảng cách gông là 40cm đảm bảo 

điều kiện chịu lực và độ võng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Tính ván khuôn dầm giằng móng: 

 

 

 

 

 

M = ql/10
2
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   - dầm giằng móng tiết diện b h = 220 400(mm) 

  - Cao độ của đáy dầm giằng là - 0,4(m) 

  + Tính ván thành: 

  Chọn ván khuôn thành dầm dày 3cm, rộng 20cm ghép lại thành tấm 40(cm) 

  Tính khoảng cách giữa các nẹp gỗ, cây chống tính toán như một dầm liên 

tục chịu tải trọng là do áp lực ngang khi đổ bê tông  và đẩm bê tông.  

 áp lực khi đổ bê tông: 

   P1 = n   h b 

 áp lực do đầm bê tông: 

   P2 = n® q® b  

  Trong ®ã: h = 0,4 m; n = 1,3; q® = 400(Kg/m3); 

     b = 0,22(m);  = 2500(KG/m3) 

  Toàn bộ tải trọng tác dụng lên ván khuôn thành  

    P = 1,3 0,22(2500 0,4 + 400) = 400,4(KG/m) 

  Khoảng cách giữa các cây chống được xác định theo công thức  

    lc    )cm(4,99
0,46

12032210

P

][W10 2

tt
 

  chọn lc = 60(cm)  

  Kiểm tra độ võng  

   f = ]f[
EJ

lq

128

4

= 
400

l
 = 

400

60
 = 0,15(cm) 

   f = )cm(,
,

,
070

3251011128

1260855
35

4

 < [f] = 0,15 cm  

  Kết luận: Chọn ván thành dầm giằng dày 3cm rông 30cm là đảm bảo điều 

kiện cường độ và biến dạng. 

7.3.2. Phân đoạn thi công, hướng đổ, phương án thi công bê tông móng.  

  - Phân đoạn. 

  Công trình có chiều dài 61,5m khi thi công bê tông móng ta chia làm ba 

phân đoạn như sau: 
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  + Phân đoạn 1: Từ trục 1 đến trục 4 

 + Phân đoạn 2: Từ trục 4 đến trục 12 

 + Phân đoạn 3: Từ trục 12 đến trục 18 

  - Hướng đổ. 

  Khi ván khuôn, cốt thép đã lắp dựng xong và được nghiệm thu thì ta tiến 

hành cho đổ bê tông. Khi xe ôtô vận chuyển bê tông đến thì ta cho bơm theo 

hướng từ trục 1  4, Các phân đoạn sau cũng hướng đổ như vậy.  

  - Phương án thi công bê tông móng  

  Dùng bê tông thương phẩm của nhà máy cách công trình khoảng 15 km. 

7.3.3. Gia công lắp dựng ván khuôn: 

  - Sau khi đã đổ xong lớp bê tông lót móng thì ta tiến hành cho công nhân 

lắp dựng ván khuôn đài móng. Lắp dựng cốt thép xong ghép ván khuôn đài 

móng và dầm giắng (Đáy đài đã được đổ lớp bê tông lót do vậy ta chỉ việc nghép 

ván khuôn thành dầm). 

  - Gia công ván khuôn gỗ được thực hiện tại xưởng theo bản vẽ thiết kế. Sau 

đó đem ra hiện trường lắp đặt theo đúng vị trí đã được xác định chính xác. 

  - Trước khi lắp dựng ván khuôn cần xác định lại tim theo 2 phương dọc và 

ngang của đài móng. Tim các cột theo kích thước từng loại móng đảm bảo đúng 

tim trục ngang dọc của nhà. Định vị lại và chống cố định lại các thanh chống 

xiên. 

  - ván khuôn đài móng được lắp xong hạ cốt thép đáy đài đã được gia công 

trước, neo cốt thép cổ móng vào thép đáy đài.  

 - Sau khi cốt thép cổ móng đã xong tiến hành lắp ván khuôn cổ móng. Ghép 

3 mặt trước đưa vào vị trí (Có bớt vị trí dầm giằng để neo thép vào cổ móng và 

ván khuôn dầm giằng). Sau đó mới ghép mặt còn lại và điều chỉnh tim, trục và cố 

định bằng các gông, cây chống xiên. 

  - Ván khuôn dầm giằng được lắp dựng sau khi cốt thép dầm đã được buộc 

và neo vào cổ móng. Cố định ván khuôn dầm giằng bằng các cây chống xiên và 

giắng  

phía trên mặt giằng. 

  - Yêu cầu kỹ thuật gia công và lắp dựng ván khuôn  phải tuân theo các yêu 

cầu TCVN 4453 ‟95 đảm bảo độ chính xác về thiết kế, độ chặt, kín khít giữa các 
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tấm ván khuôn với nhau đảm bảo độ ổn định, vững trắc, đặc biệt là các chỗ nối, 

sai số không vượt quá sai số cho phép. 

7.3.4. Gia công lắp cốt thép đài móng và dầm giằng. 

    - cốt thép đã đựoc tiến hành tính toán trong phần thiết kế móng vì vậy ta 

phải lắp dựng đúng chủng loại, tiêu chuẩn, chất lượng. 

  - cốt thép đều được gia công tại xưởng, việc gia công phải được lấy cữ, cắt 

nắn và uốn theo yêu cầu kỹ thuật và thiết kế. 

  - Sau khi gia công song phải đánh dấu đúng số liệu, chủng loại, kích thước 

theo thiết kế đề ra, phân loại thép để tránh nhầm lẫn khi thi công.  

  - Sau khi đổ bê tông lót móng tiến hành hàn neo thép đầu cọc vào đài. Sau 

khi neo ta hạ thép đài móng xuống và lắp đặt đúng thiết kế. Buộc xong đài móng 

phải đảm bảo chiều dày lớp bê tông bảo vệ rồi mới đưa thép cổ móng xuống lắp 

đặt vào cốt thép đáy đài và được neo giữ bằng thép đai. 

  - Cốt thép dầm giằng được neo vào cổ móng và đặt dúng vị trí. 

  - Tại vị trí nối cắt thép, neo cốt thép thì chiều dài mối nối, neo phải đảm bảo 

theo yêu cầu kỹ thuật. Sau khi buộc xong phải vuông vắn thẳng hàng, các đai 

không xiêu vẹo và phải đảm bảo khoảng cách. 

  - Lắp dựng ván khuôn và cốt thép xong tiến hành nghiệm thu đầy đủ với các 

chữ ký của cán bộ các bên có liên quan mới được đổ bê tông. 

7.3.5. Biện pháp kỹ thuật bơm bê tông móng. 

a. Tính khối lượng bê tông móng: 

  - Khối lượng bê tông lót móng 

  Móng có kích thước 2 2m (20 móng) 

   Vlãt = 20 2,2 2,2 0,1 = 9,68 m3 

 Móng có kích thước 1,4 1,4m (44 móng) 

   Vlãt = 44 1,6 1,6 0,1 = 11,264 m3 

  Tổng khối lượng bê tông lót móng: 

    V = 11,264 + 9,68 = 20,94 m3  

  + Công tác đổ bê tông  lót móng chỉ được tiến hành sau khi đào và sửa hố 

móng theo đúng yêu cầu của thiết kế sau đó mới tiến hành đổ bê tông lót móng.  
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 - Khối lượng bê tông đài móng 

  Móng có kích thước 2 2m (20 móng) 

   V1 = 20 2,0 2,0 0,7 = 56 m3 

 Móng có kích thước 1,4 1,4m (44 móng) 

   V2 = 44 1,4 1,4 0,7 = 60,368 m3 

  Tổng khối lượng bê tông đài móng: 

    V = 56 + 60,368 = 116,368m3  

 - Khối lượng bê tông cổ móng là: 

 Móng có kích thước 2 2m, cổ móng tiết diện 40 60cm cao 80cm (20 

móng). 

   V1 = 20 0,4 0,6 0,8 = 3,84 m3 

 Móng có kích thước 1,4 1,4m cổ móng tiết diện 30 50cm cao 80cm 

(44móng). 

   V2 = 44 0,3 0,5 0,8 = 5,28 m3 

  Tổng khối lượng bê tông đài móng: 

    V = 3,84 + 5,28 = 9,12m3  

  - Khối lượng bê tông giằng dầm là: 

  + Tính trục dọc: 

   VG1 = (14,6 - 3,0) 0,22 0,4 6 + (7,7 ‟ 1,4) 0,22 045 4 + (9,5 ‟ 

1,8) 0,22 0,4 2 + (11,3 ‟ 1,8) 0,22 0,4 2 + 2,95 0,22 0,4 2 = 12,443 m3 

  + TÝnh trôc ngang: 

         VG2 = {(7,2 ‟ 0,66) 4 + (6 ‟ 0,44) 1 + (46,8 ‟ 3,08) 3} 0,22 0,4  

        = 14,3(m3) 

     Tổng khối lượng bê tông giằng: 

   V = VG1+ VG2 = 26,743 (m3) 

     Tổng khối lượng bê tông móng là: 

   V = V® + Vg = 152,23 (m3) 

 b, Công tác chuẩn bị: 
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 - Chọn máy: Ta chọn phương án bê tông là bê tông thương phẩm trạm trộn 

cách công trình là 15(km). Dựa vào đặc điểm công trình về khối lượng bê tông  

ta chọn máy như sau: 

  - Vận chuyển từ trạm trộn đến chân công trình chọn xe ô tô chén bê tông 

mã hiệu KAMA -368 có các thông số kỹ thuật.  

  + Dung tích thùng chứa 4,2(m2) 

  + ¤ tô hiệu KAMA - 368 

  + Công cuất động cơ 47,5(KW) 

  + Dung tích thùng nước  0,75(m3) 

  + Vận tốc di chuyển 60(Km/h) 

  + Thời gian đổ bê tông 10 phút 

 

¤ tô hiệu KAMA - 368 

  - Máy bơm BT mã hiệu S ‟ 296A có các thông số kỹ thuật: 

  + Năng suất 40(m3/h) 

  + Kích thước hạt max40mm 

  + Công suất động cơ 16,8(KW) 

  + Đường kính ống 140mm 
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  - Số xe vận chuyển: 

  N = 
2,4

111,129
 = 30,74(chuyến) 

  - Thới gian bơm hết 1 chuyến xe 4,2(m3) là: 

  t = t1 + t2 + t3 

 t1: Thới gian xe vào 3(phút) 

 t2: Thới gian bơm 25(phút) 

 t3: Thới gian xe ra 2(phút) 

Số ca máy bơm 30,74
608

30
 = 1,91(ca) 

  - Chọn máy trộn bê tông.  

Khối lượng bê tông cổ móng, dầm giằng ít nên ta chọn loại máy có mã hiệu SB ‟ 

16V. 

V thùng 

(Lít) 

V x.liÖu 

(lít) 

Dmax(sái) 

(mm) 

N quay 

(v/p) 

T trộn 

(giây) 

Neđ cơ 

(KW) 

Góc 

nghiêng 

T.l­îng 

(tÊn) 

750 500 120 20 60-90 5.1 60-90 1.15 

 

+ Tính năng suất máy trộn. 

   N = Vsx Kxl Nck Ktg 

   Trong đó: 

    Vsx là dung tích sản xuất của thùng trộn(m3). 

    Vsx = (0,5  0,8)Vh×nh học. 
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    Kxl  hệ số suất liệu: [Kxl = (0,65  0,7) khi trộn bê tông] 

    nck số mẻ trộn thực hiện trong 1 giờ nck = 
ck

t

3600
 với  

   tck = t®æ vào + ttrén  + t®æ ra 

   t®æ vào =17(s), ttrén = 110(s), t®æ ra = 15(s)  nck = 425
1101517

3600
,  

   Ktg là hệ số sử dụng thời gian lấy Ktg = 0,8  ta có công suất máy là: 

    N = 0,525 0,68 25,4 0,8 = 7,25(m3/h). 

Số ca máy cần thiết để đổ bê tông cổ móng, dầm giằng là: 

    
82578 ,

 26,743

N

V
= 0,461 (ca).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máy trộn bê tông mã hiệu SB ‟ 16V. 

c, Phương án đổ bê tông. 

  Đối với đài móng dùng bê tông thương phẩm, còn cổ móng và giằng móng 

ta đổ bê tông thủ công tại công trường. 
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  Khi bê tông đài đã đạt yêu cầu về cường độ ta cho công nhân lấp đất đài 

móng và tiến hành ghép ván khuôn cốt thép cổ móng, dầm giằng kết hợp bảo 

dưỡng bê tông đài móng. 

   - Tổng khối lượng bê tông đài: 102,368 m3. Do vậy ta dùng bê tông thương 

phẩm trộn sẵn. Chở đến công trường bằng ô tô chuyên dùng. Khi chở đến thì 

được bơm vào các đài móng. 

   - Do chiều dài công trình là: 46,8m ta chia làm 3 phân đoạn để bơm bê 

tông.  

   + Phân đoạn 1: Từ trục 1 đến trục 5 

   + Phân đoạn 2: Từ trục 6 đến trục 9 

   + Phân đoạn 3: Từ trục 10 đến trục 14 

   - Hướng bơm bê tông đài: Sau khi đã nghiệm thu công tác ván khuôn, cốt thép 

ta tiến hành cho bơm bê tông. Bơm từ trục 1 đến trục 5 từ E đến A, bơm bê tông 

theo trình tự và phải cho công nhân đầm theo đúng kỹ thuật. Các phân đoạn khác 

cũng làm tương tự như phân đoạn 1. 

 * Trình tự đổ bê tông: 

   - Ta đổ bê tông đài móng có chiều cao 0,70m do vậy ta đổ thành từng lớp. ở 

đây ta đổ thành 3 lớp, sau mỗi lớp ta đều đầm kỹ đảm bảo độ đặc chắc. Chú ý theo 

dõi để cốt pha không bị biến dạng dịch chuyển. 

   - Đổ bê tông cố móng ta dùng máng đổ từ từ trực tiếp từ trên xuống vì khối 

lượng bê tông  nhỏ và khó thi công nên chú ý mỗi lớp đổ  đều phải đầm bê tông  

tuần tự từ phần này đến phần khác.  

   - Hướng đổ bê tông cổ móng và dầm giằng ta cũng làm như đối với đài móng. 

Đổ theo từng lớp 1 và kết hợp đầm luôn. 

 * Đầm bê tông: 

   - Dùng đầm dùi để đầm bê tông móng. Trong lúc đầm ta luôn giữ cho đầm rung 

vuông góc với mặt phẳng của bê tông. Dầm rung phải ngậm vào bê tông lớp trước 3 

10(cm) để tạo độ liên kết giữa 2 lớp bê tông với nhau. 

   - Tại mỗi vị trí đầm từ 20  40(s) 

   - Khoảng cách đặt đầm dùi là 1,5 lần bán kính tác dụng. Khi di chuyển đầm dùi 

phải rút từ từ trong khi máy vẫn hoạt động. Không được tắt máy khi rút dùi nhằm 

tránh tạo ra lỗ hổng trong bê tông. 

   - Khi thấy bê tông sụt lún trên mặt có váng nước là được. 

 *  Yêu cầu khi đổ bê tông: 
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   - Đổ đúng cao trình thiết kế. 

   - Kiểm tra thường xuyên vị trí tim  trục của ván khuôn lớp bảo vệ cốt thép. 

   - Bê tông móng phải được đổ liên tục từ đáy đài trở lên đến mặt trên của đài. 

   - Nếu trong quá trình đổ bê tông gập sự cố về mặt thời tiết phải ngừng đổ bê 

tông thì phải sử lý điểm dừng và bề mặt điểm dừng khi tiếp tục thi công đúng kỹ 

thuật. 

* Bảo dưỡng bê tông móng: 

  Sau khi đổ bê tông 1 ngày ta dỡ cốp pha và tiến hành bảo dưỡng đây sẽ là 

điều kiện tốt nhất giúp bê tông đảm bảo phát truyển cường độ. 

  Sau khi đổ xong 3  4 giờ thì tiến hành bảo dưỡng 1 lần bằng cách tưới 

nước. Khoảng cách thời gian giữa các lần bảo dưỡng từ 3 4 giờ thời gian bảo 

dưỡng bê tông theo TCVN 4453 -95 từ 4 14 ngày. Nếu trong điều kiện thời tiết 

nắng nóng thì  có thể dùng bao tải hoặc cát phủ lên bề mặt để tránh mất nước và 

giữ độ ẩm cho bê tông được lâu hơn tránh bê tông bị dạn châm chim và trắng bề 

mặt. 

 *  Tháo dỡ ván khuôn:  

  Với ván khuôn dầm và giằng móng toàn bộ là ván khuôn thành bên không 

có ván khuôn đáy nên sau khi đổ bê tông đã đạt cường độ 50 (KG/cm2) thì có thể 

tiến hành tháo dỡ ván khuôn móng. Việc tháo dỡ ván khuôn phải tiến hành nhẹ 

nhàng, lắp trước tháo sau tránh va chạm gây sứt mẻ bề mặt bê tông, tháo đến đâu 

thì phải tiến hành cạo sạch vữa bám vào bề mặt ván, phân loại vận chuyển và xếp 

gọn gàng đến những vị trí gần kho hay xưởng gia công để tiện lợi  cho việc gia 

công các công việc tiếp theo. 

7.3.6. An toàn lao động trong khi thi công bê tông móng. 

   - Trang bị đầy đủ các dụng cụ lao động cho công nhân  

  - Không sử dụng sàn công tác khi bị biến dạng 

  - Cột chống sàn công tác phải được kê chin chống lún  

  - Các mối liên kết ván khuôn cũng như sàn công tác phải chắc chắn. 

  - Sàn công tác, máng đổ bê tông không được tỳ trực tiếp vào ván khuôn 

móng. 

  - Hệ thống điện phục vụ cho công tác máy móc thi công bê tông: đầm, máy 

trộn phải được đảm bảo cách điện. 
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  - Bảo dưỡng bê tông ban đếm phải có đèn chiếu sáng. 

 

 

Chương 8 

Thi công phần thân 
 

 

8.1. Giải pháp thi công:(lập biện pháp thi công BTCT cột,dầm ,sàn tầng 4) 

8.1.1. Mục đích: 

 Một trong những chỉ tiêu cực kỳ quan trọng trong xây dựng nhà cao tầng là tiến độ 
thi công. Tiến độ thi công thể hiện trình độ công nghệ và mức độ hiện đại của tổ chức 
thi công. Hiện nay tiến độ thi công nhà cao tầng chung nhất thế giới là 7 ngày 1 tầng 
thô, một số trường hợp đã đạt 3 ngày một tầng thô. 

ở Việt nam được sự hỗ trợ của các tổ chức nước ngoài, ở một số công trình nhà cao 
tầng đã đạt tiêu chuẩn thời gian là 9 ngày 1 tầng thô. Đặc biệt là công trình DEAHA đã 
đạt chuẩn mực 7 ngày 1 tầng thô. Để rút ngắn tiến độ thi công cần áp dụng một số kỹ 
thuật tiên tiến. Những kỹ thật đó là những kỹ thuật gì? Việc áp dụng vào những công 
trình trong điều kiện cụ thể ở Việt Nam có thể ứng dụng và phát triển đến đâu là câu 
hỏi cần quan tâm khi nghiên cứu công nghệ thi công nhà cao tầng. 

Tiến độ thi công nhanh phụ thuộc vào nhiều yếu tố, đó là trang thiết bị thi công hiện 
đại như: Các loại cần cẩu có chiều cao và tầm với lớn có thể thi công trong địa hình 
chật hẹp, mức độ cơ giới hoá cao; các loại vật liệu cường độ cao... Công nghệ thi công 
ván khuôn tiên tiến, các loại phụ gia đông cứng nhanh và cường độ cao... 

  Điều kiện thi công các nhà cao tầng ở nước ta hiện nay, phần lớn đã hội tụđược các yếu 
tố góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công. Các thiết bị thi công đã và đang ngày càng được 
trang bị hiện đại, mức độ cơ giới hoá ngày càng cao. Việc quản lý và điều hành với sự trợ 
giúp đắc lực của máy tính điện tử và kinh nghiệm quản lý của nước ngoài đã tạo điều kiện 
cho các biện pháp công nghệ phát huy tối đa hiệu quả trong sản xuất. 

Trong điều kiện đó, một yếu tố hết sức quan trọng góp phần giảm giá thành xây dựng 
và quyết định gần như chủ yếu tiến độ thi công là kỹ thuật thi công ván khuôn và thi 

công bê tông trong công nghệ thi công nhà cao tầng.  

8.1.2. Giải pháp: 

8.1.2.1. Công nghệ thi công ván khuôn: 

a. Mục tiêu: Đạt được mức độ luân chuyển ván khuôn tốt. 

b. Biện pháp: Sử dụng biện pháp thi công ván khuôn hai tầng rưỡi: 

Nội dụng:  

- Bố trí hệ cây chống và ván khuôn hoàn chỉnh cho 2 tầng(chống đợt 1), sàn kề dưới tháo 
ván khuôn sớm (bêtông chưa đủ cường độ thiết kế) nên phải tiến hành chống lại (với 
khoảng cách phù hợp - giáo chống lại). 

- Các cột chống lại là những thanh chống thép có thể tự điều chỉnh chiều cao, có thể 
bố trí các hệ giằng ngang và dọc theo hai phương. 
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- Các yêu cầu đối với cây chống cho thi công bêtông 2 tầng rưỡi là độ ổn định của 
ván khuôn, cây chống, độ bền của hệ thống ren cây chống, độ võng của sàn và khả 
năng chịu lực của bêtông sàn. 

8.1.2.2. Công nghệ thi công bê tông: 

Đối với nhà cao tầng, do chiều cao nhà lớn, sử dụng bê tông mác cao nên việc sử 
dụng bê tông trộn và đổ tại chỗ là cả một vấn đề lớn khi mà khối lượng bê tông lớn ( 
khoảng vài trăm m3 ). Chất lượng của loại bê tông này thất thường, rất khó đạt được 
mác cao. 

Bê tông thương phẩm hiện đang được sử dụng nhiều cho các công trình cao tầng do 
có nhiều ưu điểm trong khâu bảo đảm chất lượng và thi công thuận lợi. Bê tông thương 
phẩm kết hợp với máy bơm bê tông là một tổ hợp rất hiệu quả. 

Xét riêng giá theo m3 bê tông thì giá bê tông thương phẩm so với bê tông tự chế tạo 
cao hơn 50%. Nếu xét theo tổng thể thì giá bê tông thương phẩm chỉ còn cao hơn bê 

tông tự trộn 15 20%. Nhưng về mặt chất lượng thì việc sử dụng bê tông thương phẩm 
hoàn toàn yên tâm. 

Chọn phương pháp thi công bằng bê tông thương phẩm.  

8.1.2.3. Chọn phương tiện phục vụ thi công. 

a. Chọn loại ván khuôn, đà giáo, cây chống : 

Khi thi công bê tông cột-dầm- sàn, để đảm bảo cho bê tông đạt chất lượng cao thì hệ 
thống cây chống cũng như ván khuôn cần phải đảm bảo độ cứng, ổn định cao. Hơn nữa để 
đẩy nhanh tiến độ thi công, mau chóng đưa công trình vào sử dụng, thì cây chống cũng 
như ván khuôn phải được thi công lắp dựng nhanh chóng, thời gian thi công công tác này 
ảnh hưởng rất nhiều đến tiến độ thi công khi mặt bằng xây dựng rộng lớn, do vậy cây 
chống và ván khuôn phải có tính chất định hình. Vì vậy sự kết hợp giữa cây chống kim 
loại và ván khuôn kim loại vạn năng khi thi công bê tông khung-sàn là biện pháp hữa hiệu 
và kinh tế hơn cả. 

b. Chọn loại ván khuôn :  

Sử dụng ván khuôn kim loại do công ty thép NITETSU của Nhật Bản chế tạo  

Bộ ván khuôn bao gồm : 

- Các tấm khuôn chính. 

- Các tấm góc (trong và ngoài). 

Các tấm ván khuôn này được chế tạo bằng tôn, 

 có sườn dọc và sườn ngang dày 3(mm), mặt khuôn dày 
2(mm). 

- Các phụ kiện liên kết : móc kẹp chữ U, chốt chữ L. 
- Thanh chống kim loại. 

Ưu điểm của bộ ván khuôn kim loại: 

- Có tính "vạn năng" được lắp ghép cho các đối tượng kết cấu khác nhau: móng khối 
lớn, sàn, dầm, cột, bể ... 

- Trọng lượng các ván nhỏ, tấm nặng nhất khoảng 16(kg), thích hợp cho việc vận 
chuyển lắp, tháo bằng thủ công. 

Các đặc tính kỹ thuật của tấm ván khuôn được nêu trong bảng sau: 
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Bảng đặc tính kỹ thuật của tấm khuôn phẳng : 

 

Rộng 

(mm) 

Dài 

(mm) 

Cao 

(mm) 

M«men 

quán 

tính (cm4) 

M«men 

kháng 

uốn (cm3) 

300 

300 

220 

200 

150 

150 

100 

1800 

1500 

1200 

1200 

900 

750 

600 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

28,46 

28,46 

22,58 

20,02 

17,63 

17,63 

15,68 

6,55 

6,55 

4,57 

4,42 

4,3 

4,3 

4,08 

 

 

 

 

 

 

Bảng đặc tính kỹ thuật tấm khuôn góc trong : 

 

Kiểu Rộng 

(mm) 

Dài 

(mm) 

 

 

 

 

700 

600 

300 

 

 

1500 

1200 

900 

 

 

 

150 150 

 

100 150 

 

1800 

1500 

1200 

900 

750 

600 

 

Bảng đặc tính kỹ thuật tấm khuôn góc ngoài : 

 

Kiểu 
Rộng 

(mm) 

Dài 

(mm) 
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100 100 

 

1800 

1500 

1200 

900 

750 

600 

 

c. Chọn cây chống sàn :  

Sử dụng giáo PAL do hãng Hoà Phát chế tạo.  

* Ưu điểm của giáo PAL : 

- Giáo PAL là một chân chống vạn năng bảo đảm an toàn và kinh tế. 

- Giáo PAL có thể sử dụng thích hợp cho mọi công trình xây dựng với những kết cấu 
nặng đặt ở độ cao lớn. 

- Giáo PAL làm bằng thép nhẹ, đơn giản, thuận tiện cho việc lắp dựng, tháo dỡ, vận 
chuyển nên giảm giá thành công trình. 

* Cấu tạo giáo PAL :  

Giáo PAL được thiết kế trên cơ sở một hệ khung tam giác được lắp dựng theo kiểu 
tam giác hoặc tứ giác cùng các phụ kiện kèm theo như : 

   - Phần khung tam giác tiêu chuẩn.  

   - Thanh giằng chéo và giằng ngang. 

   - Kích chân cột và đầu cột. 

   - Khớp nối khung. 

   - Chốt giữ khớp nối. 

 

 

 Bảng độ cao và tải trọng cho phép : 

Lực giới hạn của 
cột chống  (KG) 

35300 22890 16000 11800 9050 7170 5810 

Chiều cao (m) 6 7,5 9 10,5 12 13,5 15 

ứng với số tầng 4 5 6 7 8 9 10 

* Trình tự lắp dựng : 

- Đặt bộ kích (gồm đế và kích), liên kết các bộ kích với nhau bằng giằng nằm ngang 
và giằng chéo. 

- Lắp khung tam giác vào từng bộ kích, điều chỉnh các bộ phận cuối của khung tam giác 
tiếp xúc với đai ốc cánh.  

- Lắp tiếp các thanh giằng nằm ngang và giằng chéo. 

- Lồng khớp nối và làm chặt chúng bằng chốt giữ. Sau đó chống thêm một khung phụ lên 
trên. 



Đồ án tốt nghiệp KSXD                                                      

                 

Sinh viên : Phạm Quanh Thanh  - Lớp: XD1102 72 

- Lắp các kích đỡ phía trên. 

Toàn bộ hệ thống của giá đỡ khung tam giác sau khi lắp dựng xong có thể điều chỉnh 
chiều cao nhờ hệ kích dưới trong khoảng từ 0 đến 750 (mm.) 

+ Trong khi lắp dựng chân chống giáo PAL cần chú ý những điểm sau : 

- Lắp các thanh giằng ngang theo hai phương vuông góc và chống chuyển vị bằng 
giằng chéo. Trong khi dựng lắp không được thay thế các bộ phận và phụ kiện của giáo 
bằng các đồ vật khác. 

- Toàn bộ hệ chân chống phải được liên kết vững chắc và điều chỉnh cao thấp bằng các 
đai ốc cánh của các bộ kích. 

- Phải điều chỉnh khớp nối đúng vị trí để lắp được chốt giữ khớp nối. 

d. Chọn cây chống dầm:  

Sử dụng cây chống đơn kim loại do hãng Hoà Phát chế tạo.  

Các thông số và kích thước cơ bản như sau :   

Loại 

Đường 

kính ống 

ngoài 

(mm) 

Đường 

kính ống 

trong 

(mm) 

Chiều cao sử 
dụng 

Tải trọng 
Trọng 

lượng 

(kg) 
Min 

(mm) 

Max 

(mm) 

Khi 
đóng 

(kg) 

Khi 
kéo 

(kg) 

K-102 
1500 2000 2000 3500 2000 1500 12,7 

K-103 1500 2400 2400 3900 1900 1300 13,6 

K-103B 1500 2500 2500 4000 1850 1250 13,83 

K-104 1500 2700 2700 4200 1800 1200 14,8 

K-105 1500 3000 3000 4500 1700 1100 15,5 

 

e. Chọn thanh đà đỡ ván khuôn sàn : 

Đặt các thanh xà gồ gỗ theo hai phương, đà ngang dựa trên đà dọc, đà dọc dựa trên  
giá đỡ chữ U của hệ giáo chống. Ưu điểm của loại đà này là tháo lắp đơn giản, có sức 
chịu tải khá lớn, hệ số luân chuyển cao. Loại đà này kết hợp với hệ giáo chống kim loại 
tạo ra bộ dụng cụ chống ván khuôn đồng bộ, hoàn chỉnh và rất kinh tế. 

f. Phương tiện vận chuyển lên cao: 

Đối với các nhà cao tầng (công trình thiết kế cao 11 tầng) biện pháp thi công tiên 
tiến, có nhiều ưu điểm là sử dụng máy bơm bê tông. Để phục vụ cho công tác bê tông, 
chúng ta cần giải quyết các vấn đề  như vận chuyển người, vận chuyển ván khuôn và 
cốt thép cũng như vật liệu xây dựng khác lên cao. Do đó ta cần chọn phương tiện vận 
chuyển cho thích hợp với yêu cầu vận chuyển và mặt bằng công tác của từng công 
trình. 

f.1. Chọn cần trục tháp : 

Công trình có địa hình không rộng lắm, do đó phải có biện pháp lựa chọn loại cần trục tháp cho thích hợp. Từ tổng mặt bằng công trình, ta 
thấy cần chọn loại cần trục tháp có cần quay ở phía trên; còn thân cần trục thì hoàn toàn cố định. Loại cần trục này rất hiệu quả và thích hợp 
với những nơi chật hẹp. 

Cần trục tháp được sử dụng để phục vụ công tác vận chuyển vật liệu lên các tầng nhà 
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( xà gồ, ván khuôn, sắt thép, dàn giáo... ). 

* Các yêu cầu tối thiểu về kỹ thuật khi chọn cần trục là: 

- Độ với nhỏ nhất của cần trục tháp là:   R = a + b 

Trong đó   a : khoảng cách nhỏ nhất từ tim cần trục tới tường nhà, a = 4m. 

                  b : Khoảng cách lớn nhất từ mép công trình đến vị trí cần cẩu lắp, 

      b = 22 53,1975,30  = 37m) 

 Vậy:   R = 4 + 37 = 41 (m) 

- Độ cao nhỏ nhất của cần trục tháp :  H = ho + h1 + h2 + h3 

  Trong đó :      ho : độ cao tại điểm cao nhất của công trình, ho = 22,2 (m) 

           h1 : khoảng cách an toàn (h1 = 0,5  1,0m ). 

          h2 : chiều cao của cấu kiện, h2 = 3 (m). 

          h3 : chiều cao thiết bị treo buộc, h3 = 2 (m). 

 Vậy:  H = 22,2 + 1 + 3 + 2 = 28,2 (m). 

Với các thông số yêu cầu như trên, có thể chọn cần trục tháp Turm 154-HC là hợp lí. 

Dưới đây bảng thể hiện khả năng làm việc của cần trục tháp Turm 154-HC ứng với 

từng chiều dài tay cần ( tối đa là 60m). 

 

R(m) 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 45 48 50 

Q(T) 6790 6140 5590 5120 4710 4360 4040 3770 3520 3300 3090 2820 2590 2450 

81.2.4. Chọn vận thăng : 

*Vận thăng được sử dụng để vận chuyển người lên cao.    

Sử dụng vận thăng TP 5 (X953) , có các thông số sau: 

Thông số Giá trị Đơn vị 

- Sức nâng  0.5 Tấn 

- Công suất động cơ  1.5 KW 

- Độ cao nâng  50 m 

- Chiều dài sàn vận tải 0.9 m 

- Tầm với   3.5 m 

- Trọng lượng máy 5.7 Tấn 

- Vận tốc nâng 7.0 m/s 

*Vận thăng chở hàng: 

Chọn vận thăng chở hàng 500 có các thông số: 

Thông số Đơn vị Giá trị 

Tải trọng 500 kG 500 

Chiểu cao nâng  M 75 

Chiều cao tối đa  M 85 
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Vận tốc máy  m/s 0,3-1 

Điện áp sử dụng  V 380 

Kích thước khung đỡ: M 3840 

Kích thước khung   755x630x300 

Công suất động cơ:  KW 7,3 

Trọng lượng  kG 6500 

 

m.Chọn phương tiện thi công bê tông : 

Phương tiện thi công bê tông gồm có :  

   +. « tô vận chuyển bê tông thương phẩm: Mã hiệu KamAZ-5511 

   +. ¤ tô bơm bê tông : NCP700-1 

    +. Máy đầm bê tông : Chọn máy đầm dùi U21  

Các thông số kỹ thuật đã được trình bày trong phần thi công đài cọc. 

8.2. Thi công cột 

8.2.1Thiết kế ván khuôn cột: 
8.2.1.1.Chọn ván khuôn cột . 
Tiết diện cột 300x300x3,100mm 
Chọn : Cạnh ngắn cột ( một phía ): 1 tấm  T1= 55x300x1800, 
                                                        1 tấm  T2= 55x300x1300 
            Cạnh dài cột (một phía) :    1 tấm  T1= 55x300x1800, 
                                                        1 tấm  T2= 55x300x1300 
Tiết diện cột 300x500x3,100mm 
Chọn : Cạnh ngắn cột ( một phía ): 1 tấm  T1= 55x300x1800, 
                                                        1 tấm  T2= 55x300x1300 
            Cạnh dài cột (một phía) :    2 tấm  T3= 55x220x1800, 
                                                        2 tấm  T4= 55x250x1300 
Tiết diện cột 400x600x3,100mm 
Chọn : Cạnh ngắn cột ( một phía ): 1 tấm  T1= 55x300x1800, 
                                                        1 tấm  T2= 55x300x1300 
        Cạnh dài cột (một phía) :        2 tấm  T1= 55x300x1800, 
                                                        2 tấm  T2= 55x300x1300 
 
                                       
                                           
        *Tính sườn ngang. 
            Cốp pha cột được tính toán như dầm liên tục tựa trên các sườn ngang.          
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Mmax=
qLg
10

2

 
 

 

 

a.Xác định tải trọng 

Tĩnh tải: 

  q1 = n .  . H . b 
 n: Hệ số vượt tải n = 1,2 b=50cm: kích thước cạnh dài cột 

 : Khối lượng riêng của bê tông  = 2500 (kg/m3)  
H: Chiều cao ảnh hưởng của đầm bê tông H = 0,75 (m) 
         q1 = 1,2 x 2500 x 0,75 x 0,5 = 1125 (kG/m) 
Hoạt tải do đầm bê tông: 
  q2 = 1,3 x 200 x 0,5 = 130 (kG/m) 
Tải trọng gió: 
áp lực gió hút cùng chiều áp lực nội tại trong ván khuôn cột, do đó có thể lấy gió hút: 
qhót=n .Wtt.h=0,5.n.W0.k.c.h 

W0 áp lực gió lấy theo bản đồ phân vùng  : 
Khu vực công trình  : Hà Nội thuộc khu vực 2B. 

Tra tiêu chuẩn việt nam 2737-1995 ta có W0=95 (KG/m2) 
K hệ số tính đến sự thay đổi áp lực gió theo độ cao, ở độ cao 14,2 m có k=0,77 
n=1,2 ,   e= 0,6 
qhót=0,5.1,2.95.0,77.0,6.0,5=13(kG/m) 
Tổng tải trọng tính toán: qtt=q1+q2+ qhút=1125+130+13=1268 (kG/m) 

Tổng tải trọng tiêu huẩn:qtc=
2,1

ttq
=1057(kG/m) 

b.Tính toán khoảng cách sườn ngang theo điều kiện chịu lực. 
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MChän = 
10

lq
2

g

tt

  R W 

Trong đó: 

 + R: Cường độ của cốp pha kim loại R = 2100KG/cm2 

Dùng ván khuôn thép định hình tra bảng dải rộng 30cm. 
 W = 5,56 (cm3) ;  J = 25,52 (cm4) 

  .90
68,12

56,5210010
cm

xx
l  

Chọn khoảng cách gông cột là 60cm 
Kiểm tra độ võng của cột: tra bảng ván khuôn định hình ta có EA=2,1.106kg/cm2, 
J=25,52cm4. 

  .025,0
52,25.10.1,2.128

60..57,10

..128

.
6

44

max cm
JE

lq
f

VKVK

tc

 

  .cm,l.]f[f 150
400

60

400

1
 

 Vậy f<[f] thoả mãn điều kiện. 
 

 

8.2.1.2. Lắp dựng: 

 Cốp pha cột ghép sẵn thành từng mảng bằng kích thước mặt cột, liên kết giữa 

chúng bằng chốt. 

 Cốp pha cột được lắp sau khi đã đặt cốt thép cột. Lúc đầu ghép 3 mảng với 

nhau, đưa vào vị trí mới ghép nốt mảng còn lại. 

Tiến hành lắp dựng gông cột theo thiết kế (khoảng cách các gông là 60cm). 

 Để giữ cho cốp pha ổn định,  ta cố định chúng bằng các cây chống xiên và neo 

dây đối với cột biên. 

 Kiểm tra lại độ thẳng đứng để chuẩn bị đổ bê tông. 

8.2.1.3.  Kiểm tra và nghiệm thu: 

 Sau khi lắp dựng, cân chỉnh giằng chống ổn định ta tiến hành nghiệm thu cốp 

pha trước khi đổ bê tông. 

 Các tấm ghép không có kẽ hở, độ cứng của tấm đảm bảo yêu cầu, mặt phải của 

tấm bằng phẳng không bị cong vênh, không bị thủng. 

 Kiểm tra độ kín khít của cốp pha. 
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 Kiểm tra tim cốt của vị trí kết cấu, hình dạng, kích thước. Kiểm tra độ ổn định, 

bền vững, của hệ thống khung, dàn, đảm bảo phương pháp lắp ghép đúng thiết kế thi 

công. 

 Kiểm tra hệ thống dàn giáo thi công, độ vững chắc của hệ giáo, sàn công tác 

đảm bảo yêu cầu. 

 Sau khi kiểm tra xong tiến hành nghiệm thu (như phần đài móng)  

8.2.1.4. Tháo dỡ: 

 Đối với bê tông cột, sau khi đổ bê tông 2 ngày có thể tháo dỡ cốp pha được khi 

tháo dỡ tuân theo các yêu cầu của qui phạm đã được trình bày ở phần yêu cầu chung; 

lưu ý khi bê tông đạt  50KG/cm2 mới được tháo dỡ cốp pha. 

8.2.2. Công tác cốt thép: 

8.2.2.1. Gia công: 

 Trước khi đưa vào vị trí cần thực hiện các công tác chuẩn bị sau: 

 + Nắn thẳng và đánh rỉ cốt thép (nếu cần): Có thể dùng bàn chải sắt hoặc kéo 

qua kéo lại trên bàn cát để làm sạch rỉ. Ngoài ra còn có thể dùng máy cạo rỉ chạy điện 

để làm sạch cốt thép có đường kính > 12mm . Việc nắn cốt thép được thực hiện nhờ 

máy nắn. 

 + Nhưng với cốt thép có đường kính nhỏ (nhỏ hơn hoặc bằng 8mm) thì ta 

dùng vam tay để uốn. Việc cạo rỉ cốt thép được tiến hành sau công tác uốn cốt 

thép. 

 - Cắt cốt thép: Lấy mức cắt cốt thép các thanh riêng lẻ thì dùng thước bằng thép 

cuộn và đánh dấu bằng phấn. Dùng thước dài để đo, tránh dùng thước ngắn đề phòng 

sai số tích luỹ khi đo. 

  Trường hợp máy cắt và bàn làm việc cố định, vạch dấu kích thước lên bàn làm 

việc, như vậy thao tác thuận tiện tránh được sai số. Hoặc có thể dùng một thanh mẫu để 

đo cho tất cả các thanh khác giống nó. 

 Để cắt cốt thép dùng dao cắt nửa cơ khí, cắt được các thanh thép có đường kính 

20mm. Máy này thao tác đơn giản, dịch chuyển dễ dàng, năng suất tương đối cao. 

 Với các thanh thép có đường kính lớn, ta dùng máy cắt cốt thép để cắt. 

- Uốn cốt thép: Với các thanh thép có đường kính nhỏ dùng vam và thớt uốn để uốn. 

Thớt uốn được đóng đinh cố định vào bàn gỗ để dễ thi công. 
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 - Thao tác: Khi uốn các thanh thép phức tạp cần phải uốn thử. Trước tiên phải 

lấy dấu, lưu ý độ dãn dài của cốt thép. Khi uốn cần đánh dấu lên bàn uốn tuỳ theo kích 

thước từng đoạn rồi căn cứ vào dấu đó để uốn. 

 Đối với các thanh có đường kính lớn thì phải dùng máy uốn. Nó có một thiết bị 

chủ yếu là mâm uốn. Mâm uốn làm bằng thép đúc, trên mâm có  

lỗ, lỗ giữa cắm trục tâm, lỗ xung quanh cắm trục uốn. Khi mâm quay trục 

tâm và trục uốn đều quay nhờ đó có thể nắn được thép. 

8.2.2.2. Lắp dựng: 

Cốt thép được gia công ở phía dưới, cắt uốn theo đúng hình dạnh kích thước  thiết kế. 

Xếp đặt bố trí theo từng chủng loại để thuận tiện cho thi công. 

 Để thi công cột thuận tiện, quá trình buộc cốt thép phải tiến hành trước khi ghép 

cốp pha. Cốt thép được buộc thành khung nhờ các dây thép mềm D=1mm. 

 Sau đó dùng cần trục đưa vào vị trí cần thiết. Định vị tạm thời khung thép bằng 

cột chống. Tiến hành hàn khung cốt thép vào những đoạn  thép đã chờ sẵn, chú ý 

không để các đoạn nói chùng nhau trên một tiết diện. Các khoảng các nối phải đảm 

bảo đúng kỹ thuật. 

 Để đảm bảo khoảng cách cần thiết cho các lớp bê tông bảo vệ cốt thép, dùng 

các miếng đệm bê tông cài vào các cốt đai. Khoảng cách giữa chúng khoảng 1m. 

       Đưa đủ số lượng cốt đai vào cốt thép chờ, luồn cốt thép dọc chịu lực vào và hàn với 

cốt thép chờ ở cột. Sau đó san đều cốt đai dọc theo chiều cao cột. Nếu cột cao có thể 

đứng trên sàn công tác để buộc, không được dẫm lên cốt đai. 

4. Kiểm tra và nghiệm thu: 

Kiểm tra số lượng cốt thép, vị trí đặt cốt thép phải đảm bảo như thiết kế. 

 Kiểm tra vị trí của các con kê để đảm bảo lớp bê tông bảo vệ cốt thép như thiết 

kế. 

 Sau khi kiểm tra xong tiến hành nghiệm thu (như phần đài móng)  

8.2.3. Công tác bê tông: 

8.2.3.1. Đổ và đầm bê tông cột: Tổng khối lượng bê tông cột tầng 11 = 17 m3 

 Trước khi đổ phải hành dọn rửa sạch chân cột, đánh sờn bề mặt bê tông cũ rồi 

mới đổ. 

 Tưới nước cốp pha. 

 Kiểm tra lại cốp pha lần cuối cùng. 
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Dùng máy bơm bêtông bơm bêtông trực tiếp vào cột: 

Đổ bê tông cột cần bố trí các giáo cạnh cột để  có nguời điều chỉnh vòi máy đổ bê 

tông. 

8.2.3.2. Kiểm tra chất lượng và bảo dưỡng: 

a. Kiểm tra: Như phần đài móng. 

b. Bảo dưỡng: Bê tông mới đổ xong phải được che chắn để không bị ảnh hưởng 

của nắng, mưa. 

Hai ngày đầu để giữ ẩm cho bê tông, cứ 2 giờ tưới nước 1 lần, lần đầu tưới nước 

sau khi đổ bê tông từ 4 7 giờ. Những ngày sau khoảng 3 10 giờ tưới nước 1 lần. 
 
 

8.3.Tính toán xà gồ, cột chống dầm sàn: 

8.3.1.Công tác cốp pha. 
8.3.1.1Thiết kế: 

-Chọn cốppha dầm :Tiết diện dầm : 300 x500 

Chọn tấm đáy dầm  :55x300x1800  

Chọn tấm thành dầm : Tấm  khuôn phẳng   300x 1800x55                                          

                               

a.Tính toán cột chống dầm. 

*Các tải trọng: 
 Tải trọng dầm BTCT tác dụng lên suốt dầm thành lực phân bố.  
 Tiết diện dầm : 250 x500. Lấy hệ số vượt tải n=1,2 

 q1= bt.h.nbt=0,5.2600.1,2 = 1560kG/m2. 
 Tải trọng do trọng lượng bản thân ván khuôn thành và đáy dầm. Lấy hệ số vượt 
tải mbt=1,1. 
  q2=pvk.mvk=20.1,1 = 22 kG/m2. 
 Hoạt tải do người và máy thi công: png=250 kG/m2  
  q3=png. n=250.1,3 =325 kg/m2. 
+ Trọng lượng do đổ bêtông bằng máy :qtc

4 = 400 KG/m2  ( n = 1.3) 

            q4=qtc
4. n=400.1,3 =520 kGm2. 

Tải trọng do chấn động rung khi đầm vữa bêtông: pđ=200kG/m2  

 q4=p®.n®=200.1,3 = 260 kG/cm2. 
 Tổng tải trọng tính toán phân bố đều suốt chiều dài ván đáy dầm là: 
  q=q1+q2+q3+q4+q5=1560 +22 + 325+ 520 = 2427kG/m2. 
Coi cốp pha đáy dầm  như dầm liên tục lên các xà gồ gỗ. Gọi khoảng cách giữa hai xà 

gồ gỗ là l. 

 Tải trọng tính toán trên một mét dài ván đáy dầm là: 

   qtt = qtt*  b = 2427  0,25 = 606,75kG/m 

*.Tính toán khoảng cách cột chống. 
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 Sơ đồ tính ván khuôn dầm phụ cũng là một dầm liên tục chịu tải trọng phân bố 
(trong đó các cột chống là các gối tựa) 
Từ điều kiện: 

   
W

M
σ    R = 2100KG/cm2  

 ở đây :      W = 5.56cm3 ; MChän = 
10

lq 2

 

 Ta sẽ có :   l  
0675,6

210056.51010

q

RW
 = 138cm 

Chọn khoảng cách cây chống l=60cm 

Chọn khoảng cách đà ngang đáy dầm là  l = 60cm, đà dọc 120 cm .  

+ Kiểm tra lại độ võng của cốp pha đáy dầm: 

 Tải trọng dùng để tính võng của cốp pha: 

  qtc = qtt/1.2 = 6,0675/1.2 = 5,056kG/cm 

 Độ võng tính toán: 

    f = 
56,5101,2128

60056,51
6

4

 = 0.04cm 

 Độ võng cho phép :  

                    [ f ] = 60
400

1
l

400

1
 = 0.15cm. 
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1-ván khuôn sàn

2- ván khuôn thành dầm

3- ván khuôn đáy dầm

4-đà ngang đỡ sàn

5-cây chống xiên thành dầm

6-con bọ

7-xà gồ đáy dầm

8-thanh nẹp đứng

9- cây chống dầm

10- giằng ngang

 

 

b.Tính toán số lượng cốp pha sàn: 

Ta tiến hành tính toán với ô sàn có kính thước lớn nhất (4,2x6,6 m) và thi công tương 
tự với các ô sàn khác nhỏ hơn.  
Ván khuôn sàn kích thước 4,2x6,6 m  ghép bởi: 
                        52tấm ván thép 55x300x1800 
                       14 tấm ván thép 55x300x1200 
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Các ô sàn còn lại ghép tương tự, tuỳ theo ô sàn cụ thể mà tổ hợp các tấm  thép cho hợp 
lý, nếu ván khuôn thép ghép chưa hết ô sàn thì có thể chèn thêm ván khuôn gỗ.                         

a.Các tải trọng: 

Tải trọng do bêtông cốt thép tác dụng lên ván khuôn sàn thành lực phân bố. Tách ra 1 
dải  rộng 1 m để tính toán: 
Lấy hệ số vượt tải nbt=1,2 
Dung trọng riêng của bêtông sàn:2500kG/m3 
Kể thêm trọng lượng của cốt thép: 100kG/m3  

q1= bt. s.l.mbt=0,0026.10.60.1,2 = 1,872(kg/cm). 
Tải trọng do trọng lượng bản thân ván khuôn sàn bằng thép: 
lấy bằng 0,0035kg/cm2. 
q2=1,1.0,0035.60=0, 231(kg/cm). 
Hoạt tải do đổ bằng máy bơm bêtông:lấy pđ=400 kg/m2 = 0,04 kg/cm2. 
q3=1,3.0,04.60=3,12(kg/cm). 
Hoạt tải do người và thiết bị thi công:png=250 kg/m2 = 0,025 kG/cm2. 
Tính cho dải rộng 1 m:   
q4=png.60.nng=60.0,025.1,3 = 1,95 (kG/cm). 
Tải trọng do chấn động rung khi đầm vữa bêtông:  
p®=200kG/m2=0,02 kG/cm2 
Tính cho dải rộng 1 m: q5=pđ.60.nđ=60.0,02.1,3 = 1,56 (kG/cm). 
Vậy tổng tải trọng phân bố suốt chiều dài ván khuôn là: 
 q=q1+q2+q3+q4 +q5=1,872+0,231+3,12+1,95+1,56=8,733(kG/cm) 

b.Tính toán toán đàn ngang:Ta dùng giáo PAL rộng 1,2 m nên phải bố trí đà ngang 
để tránh biến dạng lớn cho sàn, khoảng cáh giữa các đà ngang chọn là 60cm 
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                              MMax

1200 1200 1200 1200

 
Chọn kích thước bxh=10x10 cm 

Tải trọng trính toán: 
qtt =q+qbt 

 Khi cắt ra một dải ván khuôn sàn rộng 1m để tính toán, ta coi ván khuôn sàn 
như một dầm liên tục được kê lên các gối tựa là các xà gồ chịu tải trọng phân bố. 
Mômen các gối tựa và điểm giữa gối tựa đạt giá trị cực đại. 

 Lấy chung:  Mmax=
10

l.q 2

 =
10

21 2,.q
=0,144q 

 
W

M
   gç=150(kg/cm2) 

   

  Mmax= gç.W 0,144(873,3+1,1.b.h.600)=1500000.b.h2/12 
Chọn  h= 10cm 
  b=0,1 m 
chọn bxh=10x10 cm 
qtt= 873,3+1,1.0,1.0,1.600=879,9 kG/m 
qtc=879,9/1,2=733 kG/m 
Kiểm tra độ võng của đà: EA=1,1.105kg/cm2, J=b.h3/12=10.103/12=833 cm4. 

  .cm,
..,.

.,

J.E.

l.q
f

VKVK

max
130

8331011128

12037

128 5

44

 

  .cm3,0
400

120
l.

400

1
]f[f  

Vậy f<[f] thoả mãn điều kiện.   

Như vậy, có thể chọn khoảng cách giữa các đà ngang là B= 60 cm. 
c.Tính toán xà dọc: 

Khoảng cách giáo PAL có khoảng cách đều nhau 1,2m: 

MMax

600 600 600600 600600 600600

p p p p p p p p p

I IMaxM I

1200 1200 1200 1200

 



Đồ án tốt nghiệp KSXD                                                      

                 

Sinh viên : Phạm Quanh Thanh  - Lớp: XD1102 84 

P=
2

dndn
l.q

 (kG) 

Trong đó Lđn=1,2m ;   BGiáoPLA=1,2m 
Có thể tính gần đúng giá trị mômen Mmax  của đà dọc theo sơ đồ đàn hồi  
MmaxII=0,18.P.BGi¸oPAL=0,252P 
MmaxI=0,21.PB Gi¸oPAL=0,216P=0,21.879,9=184,78kG/m 

Tải bản thân đà dọc:  chọn tiết diện xà bxh : 10x12cm 
MBT=qbt.l

2/8=1,1.0,01.0,012.600.1,22/8=0,0142kG.m 
Mmax=MmaxI+MBT=184,78+0,0142=184,794kG.m 
Công thức kiểm tra : 

W

M
   gç=150(kg/cm2) 

W=b.h2/6=10.122/6=240cm3 

J= b.h3/12=10.123/12=1440cm4 

W

M
=

240

418479,
=77  gç=150(kg/cm2) 

kiểm tra điều kiện biến dạng 
Vì các tải trọng tập trung gần nhau cách nhau 0,6 m, ta có thể tính biến dạng của đà 
dọc gần đúng theo dầm liên tục đều nhịp với tai trọng phân bố đều: 

f=
J.E.

B.p tc

128

4

=
14401011128

120737
5

4

..,.

.,
=0,079cm .cm,l.]f[ 30

400

120

400

1
 

Vậy kích thước tiết diện đà dọc 10x12 cm đảm bảo chịu lực. 

8.3.1.2 Lắp dựng ván khuôn: 

a. Lắp dựng ván khuôn dầm: 

Việc lắp dượng ván khuôn dầm tiến hành theo các bước: 

 + Ghép ván khuôn dầm chính ( dầm khung). 

 + Ghép ván khuôn dầm phụ. 

- Ván khuôn dầm được đỡ bằng các cây chống đơn. 

- Lắp xà gồ đỡ ván đáy sàn. 

- Sau đó đặt ván đáy dầm vào vị trí, điều chỉnh đúng cao độ tim, cốt rồi mới lắp ván 
thành. 

- Ván thành được có định bằng 2 thanh nẹp, dưới chân đóng ghim vào thanh ngang đầu cột chống. Tại mép trên ván thành được ghép vào 
ván khuôn sàn. Khi không có sàn thì dùng thanh chéo chông xiên vào ván thành từ phía ngoài. 

- Vì dầm có chiều cao lớn nên bổ xung thêm bulông liên kết giữa 2 ván khuôn thành ( 
giữ lại trong dầm khi tháo dỡ ván khuôn). Tại vị trí giằng có thanh cữ bằng ống nhựa cố 
định bề rộng ván khuôn. 

b. Lắp dựng ván khuôn sàn: 

- Sau khi lắp xong ván dầm mới tiến hành lắp ván sàn. 

- Lặp hệ thống giáo PAL đỡ sàn. 

- Lắp dựng các  xà gồ đỡ sàn. 

- Ván khuôn sàn được lắp thành từng mảng và đưa lên các đà ngang 
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  - Kiểm tra cao độ bằng máy thuỷ bình  

 Kiểm tra và nghiệm thu: 

Sau khi lắp dựng, cân chỉnh giằng chống ổn định ta tiến hành nghiệm thu cốp pha trước 

khi đổ bê tông. 

 Các tấm ghép không có kẽ hở, độ cứng của tấm đảm bảo yêu cầu, mặt phải của 

tấm bằng phẳng không bị cong vênh, không bị thủng. 

 Kiểm tra độ kín khít của cốp pha. 

 Kiểm tra tim cốt của vị trí kết cấu, hình dạng, kích thước. Kiểm tra độ ổn định, 

bền vững, của hệ thống khung, dàn, đảm bảo phương pháp lắp ghép đúng thiết kế thi 

công. 

 Kiểm tra hệ thống dàn giáo thi công, độ vững chắc của hệ giáo, sàn công tác 

đảm bảo yêu cầu. 

 Sau khi kiểm tra xong tiến hành nghiệm thu (như phần đài móng)   

8.3.1.3 Tháo dỡ ván khuôn : 

- Ván khuôn sàn và đáy dầm là ván khuôn chịu lực bởi vậy khi bê tông đạt 70% cường 
độ thiết kế mới được phép tháo dỡ ván khuôn. 

- Đối với ván khuôn thành dầm được phép tháo dỡ trước nhưng phải đảm bảo bê tông 
đạt 25 (kg/cm2) mới được tháo dỡ. 

- Tháo dỡ ván khuôn, cây chống theo nguyên tắc cái nào lắp trước thì tháo sau và lắp 
sau thì tháo trước 

- Khi tháo dỡ ván khuôn cần chú ý tránh va chạm vào bề mặt kết cấu. 

8.3.2. Công tác cốt thép: 

8.3.2.1 Gia công cốt thép : Như phần cột.  

8.3.2.2 Lắp dựng: 

 Khi đã kiểm tra việc lắp dựng ván khuôn dầm sàn xong tiến hành lắp dựng cốt 
thép. Cần phải chỉnh cho chính xác vị trí cốt thép trước khi đặt vào vị trí thiết kế. 

Đối với cốt thép dầm sàn được gia công ở  dưới trước khi đưa vào vị trí cần lắp dựng 
bằng cẩu. 

- Biện pháp lắp dựng cốt thép dầm: Đặt dọc hai bên dầm hệ thống ghế ngựa mang 

các thanh đà ngang. Đặt các thanh thép cấu tạo lên các thanh đà ngang đó. Luồn cốt 
đai được san thành từng túm, sau đó luồn cốt dọc chịu lực vào. Sau khi buộc xong,rút 
đà ngang hạ cốt thép xuống ván khuôn dầm. 

 - Biện pháp lắp dựng cốt thép sàn: Cốt thép sàn đã gia công sẵn được trải đều theo 

hai phương tại vị trí thiết kế. Công nhân đặt các con kê bê tông dưới các nút thép và 
tiến hành buộc. Chú ý không được dẫm lên cốt thép. 

Kiểm tra lại cốt thép, vị trí những con kê để đảm bảo cho lớp bê tông bảo vệ cốt thép 
như thiết kế. 

8.3.2.3 Kiểm tra và nghiệm thu: Như phần cột.  
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8.3.3. Công tác bê tông: 

8.3.3.1 Đổ và đầm bê tông: 

- Bôi chất chống dính cho coffa . 

- Để khống chế chiều dày sàn, ta chế tạo những cột mốc bằng bê tông có chiều cao 
bằng chiều dày sàn (h=10 cm). 

- Sử dụng phương pháp đổ bê tông bằng máy bơm , đổ bê tông liên tục.Vòi bơm di 
chuyển nhờ cẩu cùng với sự điều khiển của người thợ đứng tại nơi thi công.  

- Đổ bê tông tới đâu thì tiến hành đầm tới đó. Việc đầm bê tông được tiến hành  bằng 
đầm dùi và đâm bàn. 

- Khi sử dụng đầm bàn cần chú ý: 

   + Khống chế thời gian đầm. 

   + Khoảng cách giữa 2 vị trí đầm phải gối lên nhau 3-5cm. 

8.3.3.2 Kiểm tra chất lượng và bảo dưỡng: 

a. Kiểm tra: Như phần móng. 

b. Bảo dưỡng:  Việc bảo dưỡng được bắt đầu sau khi đổ bê tông 4-5 h- Tưới nước để 

giữ độ ẩm cho bê tông như đối với bê tông cột. 

- Khi bê tông đạt 24 (kg/cm2) mới được phép đi lại trên bề mặt bê tông. 

8.3.2.3. Sửa chữa những khuyết tật khi thi công bê tông toàn khối : 

Khi thi công bê tông cốt thép toàn khối, sau khi tháo dỡ ván khuôn thường xảy ra 
những khuyết tật như sau: 

         - Hiện tượng rỗ bê tông. 

         - Hiện tượng trắng mặt. 

         - Hiện tường nứt chân chim. 

1. Các hiện tượng rỗ trong bê tông : 

   - Rỗ ngoài : Rỗ ngoài lớp bảo vệ cốt thép. 

   - Rỗ sâu : Rỗ qua lớp cốt thép chịu lực. 

   - Rỗ thấu suốt: Rỗ xuyên qua kết cấu, mặt nọ trong thấy mặt kia. 

Nguyên nhân rỗ:  

   - Do ván khuôn ghép không kín khít, nước xi măng chảy mất. 

   - Do vữa bê tông bị phân tầng khi vận chuyển và khi đổ.  

   - Do đầm không kỹ, đầm bỏ sót hoặc do độ dày của lớp bê tông quá lớn vượt quá 
phạm vi đầm. 

   - Do cốt liệu quá lớn, cốt thép dày nên không lọt qua được.  

Biện pháp sửa chữa: 

   - Đối với rỗ mặt: Dùng bàn chải sắt tẩy sạch các viên đá nằm trong vùng rỗ, sau đó 

dùng vữa bê tông sỏi nhỏ mác cao hơn thiết kế trát lại và xoa phẳng. 

   - Đối với rỗ sâu: Dùng đục sắt và xà beng cậy sạch các viên đá nằm trong vùng rỗ sau đó ghép ván khuôn (nếu cần) đổ vữa bê tông sỏi 
nhỏ mác cao hơn mác thiết kế, đầm chặt 

   - Đối với rỗ thấu suốt: Trước khi sửa chữa cần chống đỡ kết cấu nếu cần sau đó 
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ghép ván khuôn và đổ bê tông mác cao hơn mác thiết kế, đầm kỹ. 

2. Hiện tượng trắng mặt bê tông: 

Nguyên nhân:  

- Do không bảo dưỡng hoặc bảo dưỡng ít, xi măng bị mất nước. 

Sửa chữa:  

- Đắp bao tải cát hoặc mùn cưa, tưới nước thường xuyên từ 5 7 ngày. 

3. Hiện tượng nứt chân chim:  

Hiện tượng:  

- Khi tháo ván khuôn, trên bề mặt bê tông có những vết nứt nhỏ, phát triển không 
theo phương hướng nào như vết chân chim. 

Nguyên nhân:  

- Không che mặt bê tông mới đổ nên khi trời nắng to nước bốc hơi quá nhanh, bê 
tông co ngót làm nứt. 

Biện pháp sửa chữa:  

- Dùng nước xi măng quét và trát lại, sau phủ bao tải tưới nước, bảo dưỡng. Nếu vết 
nứt lớn thì phải đục rộng rồi trát hoặc phun bê tông sỏi nhỏ mác cao.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chương 9 

Tổ chức thi công 

9.1. lập tiến độ thi công: 

9.1.1. Mục đích.  

Lập tiến độ thi công để đảm bảo hoàn thành công trình trong thời gian quy 

định (dựa theo những số liệu tổng quát của Nhà nước hoặc những quy định cụ 

thể trong hợp đồng giao thầu) với mức độ sử dụng vật liệu, máy móc và nhân lực 

hợp lý nhất. 

9.1.2. Nội dung. 
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Tiến độ thi công là tài liệu thiết kế lập trên cơ sở các biện pháp kỹ thuật thi công 

đã được nghiên cứu kỹ. 

Tiến độ thi công nhằm ấn định: 
- Trình tự tiến hành các công việc. 

- Quan hệ ràng buộc gữa các dạng công tác với nhau. 

- Xác định nhu cầu về nhân lực, vật liệu, máy móc, thiết bị cần thiết phục vụ cho thi 

công theo những thời gian quy định. 

9.1.3. Căn cứ để lập tổng tiến độ. 

Ta căn cứ vào các tài liệu sau: 

- Bản vẽ thi công.  

- Qui phạm kĩ thuật thi công.  

- Định mức lao động.  

- Tiến độ của từng công tác.  

9.1.4. Tính khối lượng các công việc: 

a. Tính toán các công việc. 

- Trong một công trình có nhiều bộ phận kết cấu mà mỗi bộ phận lại có thể có nhiều 

quá trình công tác tổ hợp nên (chẳng hạn một kết cấu bê tông cốt hép phảI có các quá 

trình công tác như: đặt cốt thép, ghép ván khuôn, đúc bê tông, bảo dưỡng bê tông, tháo 

dỡ cốp pha). Do đó ta phải chia công trình thành những bộ phận kết cấu riêng biệt và 

phân tích kết cấu thành các công trình công tác cần thiết để hoàn thành công việc xây 

dựng các kết cấu đó và nhất là để có được đẩy đủ các khối lượng cần thiết cho việc lập 

tiến độ.  

- Muốn tính khối lượng các quá trình công tác ta phải dựa vào các bản vẽ kết cấu hoặc 

các bản vẽ thiết kế sơ bộ hoặc cũng có thể dựa vào các chỉ tiêu, định mức của Nhà 

nước.  

- Có khối lượng công việc, tra định mức sử dụng nhân công hoặc máy móc, sẽ tính 

dược số ngày công và số ca máy cần thiế; từ đó có thể biết được loại thợ và loại máy 

cần sử dụng. 

- Căn cứ vào bản vẽ kiến trúc và tra định mức dự toán xây dựng cơ bản số 

1242/1998/QĐ-BXD tính được khối lượng công việc và số nhân công sử dụng trong 

công trình. 

Khối lượng công tác của công trình được lập thành các bảng sau: 

                                        Khối lượng bê tông lót móng 

Cấu kiện Dài (m) Rộng (m) Cao (m) Số cấu kiện Vbt (m3) 

Móng M1 1,5 1,3 0,1 12 4,896 
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Móng M2 1,3 1,1 0,1 12 11,136 

      

Móng Thang máy 5 3 0,1 1 1,5 

Giằng  170 0,3 0,1  5,1 

Tổng cộng  31,824 

 

Bê tông đài, giằng móng: 

Cấu kiện  Dài (m) Rộng (m) Cao (m) Số cấu kiện Thể tích (
3m ) 

Móng M1 1,5 1,3 0,8 12 47,52 

Móng M2 1,3 1,1 0,8 12 116,64 

      

Móng Thang máy      5 3 1,2 1 18 

Giằng móng 170 0,3 0,6  30,6 

Tổng cộng     298,48 

 

Khối lượng sàn 

 Tổng diện tích 

(m2) 

Chiều dày 

(m) 

Vbt 

(m3) 

Fvk (m2) C. thép (T) 

Tầng 1-7 641,78 0,1 64,1 641,8 9,8 

Tầng mái 703,78 0,1 70,4 703,78 9,8 

  

                                                 Khối lượng cầu thang 

 Tổng diện 

tÝch(m2) 

Chiều dày (m) Vbt (m3) Fvk 

(m2) 

C.thÐp (T) 

Tầng 1 7 28,5 0,08 2,28 28,5 0,232 

Khối lượng dầm 

Tầng Dầm Tiết diện Chiều 

dài 

Số lượng Vbt (m3) Fvk 

(m2) 

C. thép 

(T) 

 

 

Tầng 1-

7 

 

 

Dầm 

 

0,3x0,5 

0,3x0,5 

0,3x0,4 

0,3x0,4 

12,9 

40 

2,1 

32 

12 

6 

12 

2 

23,8 

15,8 

1,66 

4,2 

14,76 

29,6 

18,6 

47,36 

0,864 

0,55 

0,15 

0,40 

T. cộng  45,46 101,32 3,942 
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Tầng 

mái 

 

 

Dầm 

 

0,3x0,5 

0,3x0,5 

0,3x0,4 

0,3x0,4 

12,9 

40 

2,1 

32 

12 

6 

12 

2 

23,8 

15,8 

1,66 

4,2 

14,76 

29,6 

18,6 

47,36 

0,864 

0,864 

0,15 

0,40 

T. cộng  45,46 101,32 3,942 

                                                         

                                                   Khối lượng cột 

Tầng 1,2 

 

   

Tiết diện (m) Cao (m) Số lượng Vbt (m3) Fvk (m2) C. thép 

(T) 

0,3 x 0,6 3,6 12 7,8 78 12 

      

      

    

 

Tầng 2-7 

0,3 0,6 3,3 12 7,8 78 12 

0,3x0.55 3,3 12 7 71 11 

0,3x0,45 3,3 21 10 102 11 

 25 250 34 

                                                         

 

 

 

 

 

                                                    Khối lượng tường 

 Tường Tổng chiều dài (m) Cao (m) Vkx (m3) 

Tầng 1 220 175 3,6 42 

 110 37,2 3,6 14,73 

 57 

Tầng 2 7 220 185 2,6 105,82 

 110 58,6 3,6 16,8 

 122,6 
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Lát nền 

Tầng 

1-7  

641,78 - (0,3 0,6 12) - (0,3 0,55 12)-(0,3x0,45x24) = 633,32 (m2) 

 

                 Từ các bảng thống kê khối lượng công trình, tiến hành lập tiến độ thi công công 

trình bằng phương pháp sơ đồ ngang. 

bảng khối lượng công việc 

stt tên công việc Đơn vị k.lượng định mức Nhu cầu 

 

1 Công tác chuẩn bị công 5   5 

  Phần Móng         

2 Thi công ép cọc m 5460 0.032 175 

3 Đào đất móng bằng máy m3  977,7 0.045 44 

4 Đào đất móng bằng thủ công m3 229,9 1.02 235 

5 Phá bê tông đầu cọc m3 10,53 4.7 50  

6 Đổ BT lót móng + giằng m3 31,84 1.65 53 

7 G.C.L.D CT móng + giằng Tấn 12,36 8.34 103 

8 G.C.L.D VK mãng + giằng m2 383,04 0.204 78 

9 Đổ BT móng + giằng m3 298,48 0.095 28 

10 Dỡ VK móng + giằng m2 383,04 0.05 19 

12 Tường móng m3 42,79 2,43 104 

13 Lấp đất m3 1025 0.67 687 

  Tầng 1         

15 G.C.L.D cốt thép cột  T 6 10.02 60 

16 G.C.L.D VK cột  m2 260 0.269 70 

17 Đổ BT cột m3 26 3.33 86 

19 Dỡ ván khuôn cột m2 260 0.05 13 

20 G.C.L.D VK dầm, sàn, CT m2 893 0.252 225 

21 G.C.L.D cốt thép dầm, sàn, CT T 5,3 11.43 60 

22 Đổ BT dầm, sàn, CT m3 112 0.095 10,6 

24 Dỡ V.K dầm, sàn, CT m2 1457 0.063 92 

25 Xây tường m3 57 1.92 109 

26 Lắp cửa m2 40 0.25 10 

27 Trát tường trong + trần m2      570 0.207 118 

28 Lát nền (Gạch Ceramic) m2 633 0.185 117 
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29 Công tác khác công       

  Tầng 2 + 3         

30 G.C.L.D cốt thép cột  T 34 10.02 340 

31 G.C.L.D VK cột  m2 260 0.269 70 

32 Đổ BT cột m3 26 3.33 85,8 

33 Bảo dưỡng bê tông cột công        

34 Dỡ ván khuôn cột m2 260 0.05 13 

35 G.C.L.D VK dầm, sàn, CT m2 1475 0.252 372 

36 G.C.L.D cốt thép dầm, sàn, CT T 21,8 11.43 249 

37 Đổ BT dầm, sàn, CT m3 112 0.095 10,6 

 

38 Bảo dưỡng BT dầm, sàn, CT công       

39 Dỡ V.K dầm, sàn, CT m2 1457 0.063 92 

40 Xây tường m3 57 1.92 109 

41 Lắp cửa m2 40 0.25 10 

42 Trát tường trong + trần m2      570 0.207 118 

43 Lát nền (Gạch Ceramic) m2 633 0.185 117 

44 Công tác khác công 34 10.02 340 

 Tầng 4 + 5 + 6         

45 G.C.L.D cốt thép cột  T 34 10.02 340 

46 G.C.L.D VK cột  m2 260 0.269 70 

47 Đổ BT cột m3 26 3.33 85,8 

48 Bảo dưỡng bê tông cột công        

49 Dỡ ván khuôn cột m2 260 0.05 13 

50 G.C.L.D VK dầm, sàn, CT m2 1475 0.252 372 

51 G.C.L.D cốt thép dầm, sàn, CT T 21,8 11.43 249 

52 Đổ BT dầm, sàn, CT m3 112 0.095 10,6 

53 Bảo dữơng BT dầm, sàn, CT công       

54 Dỡ V.K dầm, sàn, CT m2 1457 0.063 92 

55 Xây tường m3 57 1.92 109 

56 Lắp cửa m2 40 0.25 10 

57 Trát tường trong + trần m2      570 0.207 118 

58 Lát nền (Gạch Ceramic) m2 633 0.185 117 

59 Công tác khác công 34 10.02 340 

 Tầng 7         
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60 G.C.L.D cốt thép cột  T 34 10.02 340 

61 G.C.L.D VK cột  m2 260 0.269 70 

62 Đổ BT cột m3 26 3.33 85,8 

63 Bảo dưỡng bê tông cột công        

64 Dỡ ván khuôn cột m2 260 0.05 13 

65 G.C.L.D VK dầm, sàn, CT m2 1475 0.252 372 

66 G.C.L.D cốt thép dầm, sàn, CT T 21,8 11.43 249 

67 Đổ BT dầm, sàn, CT m3 112 0.095 10,6 

68 Bảo dữơng BT dầm, sàn, CT công       

69 Dỡ V.K dầm, sàn, CT m2 1457 0.063 92 

70 Xây tường m3 57 1.92 109 

71 Lắp cửa m2 40 0.25 10 

72 Trát tường trong + trần m2      570 0.207 118 

73 Lát nền (Gạch Ceramic) m2 633 0.185 117 

74 Công tác khác công 34 10.02 340 

 Tầng mái         

75 Xây tường vượt mái m3     25 2.43 62 

76 Đổ BT xỉ tạo dốc m3 46.8 1.67 78 

77 Lắp dựng cốt thép chống thấm T 1.032 10.02 10 

 

78 Bê tông chống thấm m3 23.347 3.56 83 

79 Lát gạch chống nóng m2 442.82 0.18 80 

80 Lát 2 lớp gạch lá nem m2 442.82 0.17 75 

81 Công tác khác công       

 Hoàn thiện         

82 Hoàn thiện khu vệ sinh công       

83 Trát ngoài toàn bộ m2 2720 0.197 536 

84 Quét vôi toàn bộ công trình m2 11592 0.091 1055 

85 Sơn cửa m2 598.9 0.16 96 

86 Lắp đặt điện + nước  công        

87 Thu dọn vệ sinh và bàn giao CT  công       

 

 

9.1.5. Thành lập tiến độ: 
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 Sau khi đã xác định được biện pháp và trình tự thi công, đã tính toán được thời 

gian hoàn thành các quá trình công tác chính là lúc ta có bắt đầu lập tiến độ. 

Chú ý: 

 - Những khoảng thời gian mà các đội công nhân chuyên nghiệp phải nghỉ việc 

(vì nó sẽ kéo theo cả máy móc phải ngừng hoạt động). 

- Số lượng công nhân thi công không được thay đổi quá nhiều trong giai đoạn 

thi công. 

Việc thành lập tiến độ là liên kết hợp lý thời gian từng quá trình công tác và sắp 

xếp cho các tổ đội công nhân cùng máy móc được hoạt động liên tục. 

9.1.6. Điều chỉnh tiến độ: 

 - Người ta dùng biểu đồ nhân lực, vật liệu, cấu kiện để làm cơ sở cho việc điều chỉnh tiến độ. 

 - Nếu các biểu đồ có những đỉnh cao hoặc trũng sâu thất thường thì phải điều 

chỉnh lại tiến độ bằng cách thay đổi thời gian một vài quá trình nào đó để số lượng 

công nhân hoặc lượng vật liệu, cấu kiện phải thay đổi sao cho hợp lý hơn. 

- Nếu các biểu đồ nhân lực, vật liệu và cấu kiện không điều hoà được cùng một 

lúc thì điều chủ yếu là phải đảm bảo số lượng công nhân không được thay đổi hoặc nếu 

có thay đổi một cách điều hoà. 

Tóm lại, điều chỉnh tiến độ thi công là ấn định lại thời gian hoàn thành từng quá trình 

sao cho: 

+ Công trình được hoàn thành trong thời gian quy định. 

+ Số lượng công nhân chuyên nghiệp và máy móc thiết bị không được thay đổi nhiều 

cũng như việc cung cấp vật liệu, bán thành phẩm được tiến hành một cách điều hòa                

9.2. tổng mặt bằng thi công: 

9.2.1. Cơ sở và mục đích tính toán : 

9.2.1.1 Cơ sở tính toán: 

- Căn cứ theo yêu cầu của tổ chức thi công, tiến độ thực hiện công trình xác định nhu 

cầu cần thiết về vật tư, vật liệu, nhân lực, nhu cầu phục vụ. 

- Căn cứ vào tình hình cung cấp vật tư thực tế . 

- Căn cứ vào tình hình thực tế và mặt bằng công trình, bố trí các công trình phục vụ,  

kho bãi, trang thiết bị để phục vụ thi công . 

9.2.1.2. Mục đích tính toán: 

- Tính toán lập tổng mặt bằng thi công để đảm bảo tính hợp lý trong công tác tổ chức, 

quản lý, thi công, hợp lý trong dây chuyền sản xuất, tránh hiện tượng chồng chéo khi 

di chuyển . 

-  Đảm bảo tính ổn định và phù hợp trong công tác phục vụ thi công, tránh trường hợp 

lãng phí hay không đủ đáp ứng nhu cầu . 

- Để đảm bảo các công trình tạm, các bãi vật liệu, cấu kiện, các máy móc, thiết bị được 

sử dụng một cách tiện lợi nhất. 
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- Để cự ly vận chuyển là ngắn nhất, số lần bốc dỡ là ít nhất. 

- Đảm bảo điều kiện vệ sinh công nghiệp và phòng chống cháy nổ. 

9.2.2. Tính toán lập tổng mặt bằng thi công. 

Tính toán dựa theo Giáo trình Tổ chức Thi công - NXB Xây dựng 2000. 

 

9.2.2.1. Số lượng cán bộ công nhân viên trên công trường : 

a) Số công nhân xây dựng cơ bản trực tiếp thi công : 

Theo biểu đồ tổng hợp nhân lực, số người làm việc trực tiếp trung bình trên công 

trường: 

A = Atb =158 công nhân 

b) Số công nhân làm việc ở các xưởng phụ trợ : 

B = K% A = 0,25 158 =40 công nhân 

(Công trình xây dựng trong thành phố nên K% = 25% = 0,25). 

c) Số cán bộ công nhân kỹ thuật : 

C = 6% (A+B) = 6% (158+40) = 12 người 

d) Số cán bộ nhân viên hành chính :  

D = 5% (A+B+C) = 5% (158+ 40+ 12) = 11người 

 

e) Số nhân viên phục vụ (y tế, ăn trưa) :  

E = S% (A+B+C+D) = 8% (158+ 40+ 12+ 11) = 18 người 

          (Công trường quy mô lớn, S%=8%)  

Tổng số cán bộ công nhân viên công trường (2% đau ốm, 4% xin nghỉ phép): 

G = 1,06 (A+ B+ C+ D+ E) =1,06 ( 158+40+12+11+18) = 253 người 

9.2.2.2. Diện tích kho bãi và lán trại: 

a) Kho Xi- măng (Kho kín): 

Căn cứ vào biện pháp thi công công trình, chọn giải pháp mua Bêtông thương 

phẩm từ trạm trộn của Công ty VINACONEX. Tất cả khối lượng Bêtông các kết cấu, 

vách, dầm, sàn, cầu thang của tất cả các tầng đều đổ bằng máy bơm. Bê tông cột dùng 

bê tông thương phẩm  vận chuyển đến công trường và được đổ bằng thủ công. Do vậy 

trên công trường có thể hạn chế kho bãi, trạm trộn.       

Dựa vào công việc được lập ở tiến độ thi công (Bản vẽ TC04) thì các ngày thi 

công cần đến Xi măng là các ngày xây và trát tường (Vữa tam hợp 100#). 

Do vậy việc tính diện tích kho Ximăng dựa vào các ngày xây trát tầng 1 (các 

ngày cần nhiều Ximăng nhất, trong tiến độ ta có 25ngày). Khối lượng xây là Vxây =600 

m3; Theo Định mức dự toán XDCB1999 (mã hiệu GE.2220) ta có khối lượng vữa xây 

là: Vv÷a = 600 0,325 = 195 m3; 
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Theo Định mức cấp phối vữa ta có lượng Xi măng (PC30) cần dự trữ đủ một đợt 

xây tường là: 

 Qdt = 195 376,04 = 73327,8 Kg = 73,33 TÊn 

Tính diện tích kho: 

F = 
max

dt

D

Q
 

Trong đó: 

 =1,4-1,6: Kho kín 

F     :         Diện tích kho 

Qdt    :          Lượng xi măng dự trữ 

Dmax:           Định mức sắp xếp vật liệu  = 1,3 T/m2  (Ximăng đóng bao) 

             F = 1,5
3,1

3,73
85m2. Chọn F = 100 m2(4x25m) 

 

 

b) Kho thép (Kho hở): 

Lượng thép trên công trường dự trữ để gia công và lắp đặt cho các Kết cấu bao 

gồm: Móng, Dầm, sàn, cột, cầu thang. Trong đó khối lượng thép dùng thi công dầm, 

sàn, cầu thang là nhiều nhất (Q = 33,94T). Mặt khác công tác gia công, lắp dựng cốt 

thép dầm,sàn cầu thang tiến độ tiến hành trong 12 ngày nên cần thiết phải tập trung 

khối lượng thép sẵn trên công trường. Vậy lượng lớn nhất cần dự trữ là:  Qdt = 33,94 T 

Định mức cất chứa thép tròn dạng thanh:  Dmax = 4 T/m2 

Tính diện tích kho: 

F = 
max

dt

D

Q

4

94,33
 8,4 m2 

Để thuận tiện cho việc sắp xếp vì chiều dài của thép thanh ta chọn: 

F = 4 20 m = 80 m2  

c) Kho chứa cốt pha + Ván khuôn (Kho hở): 

Lượng Ván khuôn sử dụng lớn nhất là trong các ngày gia công lắp dựng ván 

khuôn dầm,sàn,cầu thang  (S = 2435,68 m2), bao gồm các tấm ván khuôn thép (các tấm 

mặt và góc), các cây chống thép Lenex và đà ngang, đà dọc bằng gỗ. Theo mã hiệu 

KB.2110 ta có khối lượng: 

+ Thép tấm: 2435,68 51,81/100 = 1262kg = 1,262 T 

+ Thép hình: 2435,68 48,84/100 = 1190 = 1,19 T 

+ Gỗ làm thanh đà: 2435,68 0,496/100 = 12 m3 

Theo định mức cất chứa vật liệu:   

+ Thép tấm: 4 - 4,5 T/m2 
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+ Thép hình: 0,8 - 1,2 T/m2 

+ Gỗ làm thanh đà: 1,2 - 1,8 m3/m2 

 

Diện tích kho: 

F = 
maix

i

D

Q

2,1

12

8,0

19,1

4

262,1
11,8 m2 

Chọn kho chứa Ván khuôn có diện tích:  F = 4 10 = 40 (m2) để đảm bảo thuận tiện khi 

xếp các cây chống theo chiều dài.  

d) Diện tích bãi chứa cát (Lộ thiên): 

Bãi cát thiết kế phục vụ việc đổ Bt lót móng, xây và trát tường. Các ngày có khối lượng cao 

nhất là các ngày đổ bêtông lót giằng móng. 

Khối lượng Bêtông mác 75# là: V= 55,23 m3, đổ trong 5 ngày. 

Theo Định mức ta có khối lượng cát vàng: 

0,514 55,23 = 28,4 m3. 

Tính bãi chứa cát trong cả 5 ngày đổ bêtông lót.   

Định mức cất chứa (đánh đống bằng thủ công) : 2m3/m2 mặt bằng  

Diện tích bãi: 

F = 
2

4,28
2,1 = 17  m2 

Chọn diện tích bãi cát:  F = 20 m2, đổ đống hình tròn đường kính 

D= 5m; Chiều cao đổ cát h =1,5m. 

e) Diện tích bãi chứa gạch vỡ + đá dăm (Lộ thiên): 

Bãi đá thiết kế phục vụ việc đổ Bt lót móng. 

Khối lượng Bêtông mác 75# là: V= 55,23  m3, đổ trong 5 ngày. 

Theo Định mức ta có khối lượng gạch vỡ đá dăm: 

0,902 55,23 = 49,8 m3. 

Tính bãi chứa trong cả 5 ngày đổ bêtông.   

Định mức cất chứa (đánh đống bằng thủ công) : 2m3/m2 mặt bằng  

Diện tích bãi: 

F = 
2

8,49
2,1 = 30 m2 

Chọn diện tích bãi đá: F = 33 m2 

đổ đống hình tròn đường kính D = 6,5m; Chiều cao đổ đá h =1,5m. 

Nhận xét: Các bãi chứa cát và gạch chỉ tồn tại trên công trường khoảng 6 ngày (một 

ngày trước khi đổ BT và đổ trong hai ngày). Do vậy trong suốt quá trình còn lại sử 

dụng diện tích đã tính toán được sử dụng làm bãi gia công côppha, gia công cốt thép 

cho công trường. 

g) Diện tích bãi chứa gạch (Lộ thiên): 
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Khối lượng gạch xây cho các tầng 1-5 gần như nhau, bãi gạch thiết kế cho công tác 

xây tường (trong tiến độ ta có 25 ngày). 

Khối lượng xây là Vxây = 600 m3; Theo Định mức dự toán XDCB1999 (mã hiệu 

GD.2220) ta có khối lượng gạch là:   

539v 600 = 323400 viên. 

Do khối lượng gạch khá lớn, dự kiến cung cấp gạch làm 10 đợt cho công tác  xây 

một tầng, một đợt cung cấp là: 

Qdt = 323400/10 = 32340 viên 

Định mức xếp: Dmax = 700v/m2 

Diện tích kho: 

F = 256
700

32340
2,1 m . Chọn  F = 60 m2 

h) Lán trại: 

Căn cứ tiêu chuẩn nhà tạm trên công trường: 

- Nhà bảo vệ (2 người):  2 10 = 20 m2 

- Nhà chỉ huy (2 người):  32 m2 

- Trạm y tế:   Atb d = 158 0,04 = 7 m2. Thiết kế 20 m2 

- Nhà ở cho công nhân:   158 1,6 = 253 m2 

- Nhà tắm:  4 2,5 =10 m2 (3 phòng nam, 1 phòng nữ)  

- Nhà Vệ sinh:  4 2,5=10 m2 (3 phòng nam, 1 phòng nữ) 

Các loại lán trại che tạm: 

- Lán che bãi để xe CN (Gara): 28m2   

- Lán gia công vật liệu (VK, CT): 40 m2 

- Kho dụng cụ:  20m2 

9.2.2.3 Hệ thống điện thi công và sinh hoạt : 

a) Điện thi công: 

- Cần trục tháp TOPKIT POTAIN/23B:  P = 32 KW 

- Máy đầm dùi U21 ‟ 75 (2 máy):   P =  1,5 2 = 3 KW 

- Máy đầm bàn U7 (1 máy):             P =   2,0 KW 

- Máy cưa:                         P =  3,0 KW 

- Máy hàn điện 75 Kg:              P = 20 KW 

- Máy bơm nước:                        P =  1,5 KW 

b) Điện sinh hoạt: 

Điện chiếu sáng các kho bãi, nhà chỉ huy, y tế, nhà bảo vệ công trình, điện bảo 

vệ ngoài nhà. 

b.1) Điện trong nhà:  
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TT Nơi chiếu sáng 

Định mức 

(W/m2) 

Diện tích 

(m2) 

P 

(W) 

1 Nhà chỉ huy - y tế 15 15+10 375 

2 Nhà bảo vệ 15 20 300 

3 Nhà nghỉ tạm của công nhân 15 132 1980 

4 Ga-ra xe  5 30 150 

5 Xưởng chứa VK, cốt thép, Ximăng  5 12 + 16 + 40 340 

6 Xưởng gia công VL (VK, CT) 18 50 900 

7 Nhà vệ sinh+Nhà tắm  3 10 + 10 60 

 

b.2) Điện bảo vệ ngoài nhà: 

 

TT Nơi chiếu sáng Công suất 

1 Đường chính 6  50 W = 300W 

3 Các kho, lán trại 6  75 W  = 450W 

4 Bốn góc tổng mặt bằng 4  500 W = 2000W 

5 Đèn bảo vệ các góc công trình 8  75 W  = 600W 

Tổng công suất dùng: 

 P = 4433

2211 pkp.k
cos

p.k

cos

p.k
.1,1  

Trong đó: 

+ 1,1: Hệ số tính đến hao hụt điện áp trong toàn mạng. 

 + cos : Hệ số công suất thiết kế của thiết bị 

             Lấy  cos = 0,68 đối với máy trộn vữa, bêtông 

                     cos = 0,65 đối với máy hàn, cần trục tháp.  

+ k1, k2, k3, k4: Hệ số sử dung điện không điều hoà. 

    (k1 = 0,75 ; k2 = 0,70 ; k3 = 0,8; k4 = 1,0) 

 + 
1p , 2p , 3p , 4p là tổng công suất các nơi tiêu thụ của các thiết bị 

tiêu thụ điện trực tiếp, điện động lực, phụ tải sinh hoạt và thắp sáng. 

Ta có: PT
1 = 54,21

65,0

207,0
 KW;  

PT
2 = 

65,0

)5,132332(7,0
 = 44,69 KW; PT

3 = 0; 
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KW25,6

1

)6,0245,03,0(1)3,072,031,015,0725,118,024,0(8,0
PT

4  

Tổng công suất tiêu thụ: PT =1,1 (21,54 +44,69 +0 +6,25) = 79,73  KW. 

Công suất cần thiết của trạm biến thế: 

 S = KVA9,113
7,0

73,79

cos

P tt

 

Nguồn điện cung cấp cho công trường lấy từ nguồn điện đang tải trên lưới cho thành 

phố. 

 

 

c. Tính dây dẫn: 

+ Chọn dây dẫn theo độ bền : 

Để đảm bảo dây dẫn trong quá trình vận hành không bị tải trọng bản thân hoặc ảnh hưởng của mưa bão làm đứt dây gây nguy hiểm, ta phải 

chọn dây dẫn có tiết diện đủ lớn. Theo quy định ta chọn tiết diện dây dẫn đối với các trường hợp sau (Vật liệu dây bằng đồng): 

- Dây bọc nhựa cách điện cho mạng chiếu sáng trong nhà: S = 0,5 mm2 

- Dây bọc nhựa cách điện cho mạng chiếu sáng ngoài trời: S =1 mm2 

- Dây nối các thiết bị di động: S = 2,5 mm2. 

- Dây nối các thiết bị tĩnh trong nhà: S = 2,5 mm2. 

+ Chọn tiết diện dây dẫn theo điều kiện ổn áp: 

Đối với dòng sản xuất (3 pha) 

S = 100 P l/(k Vd
2 [ u]) 

Trong đó: P = 79,73 KW: Công suất truyền tải tổng cộng trên toàn mạng 

l: chiều dài đường dây, m. 

[ u]: tổn thất điện áp cho phép, V. 

k: hệ số kể đến ảnh hưởng của dây dẫn 

Vđ: điện thế dây dẫn,V. 

Tính toán tiết diện dây dẫn từ trạm điện đến đầu nguồn công trình: 

 Chiều dài dây dẫn: l =100m. 

* Tải trọng trên 1m đường dây (Coi các phụ tải phân bố đều trên đường dây): 

q = 79,73/100 = 0,8 KW/m. 

- Tổng mô men tải: 

         P l = q l2/2 = 0,8 1002/2 = 4000 KWm 

- Dùng loại dây dẫn đồng  k =57 

Tiết diện dây dẫn với [ u] = 5% 

S =100 4000 103/(57 3802 0,05) = 972 mm2. 

Chọn dây dẫn đồng có tiết diện S = 1000 mm2. Đường kính dây d=36 mm 
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- Tính toán tiết diện dây dẫn từ trạm đầu nguồn đến các máy thi công: 

Chiều dài dây dẫn trung bình: l = 80m. 

*Tổng công suất sử dụng:  

P = 1,1 (PT
1+ PT

2) = 1,1 (21,54+44,69) = 72,85 KW. 

*Tải trọng trên 1m đường dây (Coi các phụ tải phân bố đều trên đường dây): 

          q = 72,85/80 = 0,91 KW/m. 

- Tổng mô men tải: 

P l = q l2/2 = 0,91 802/2 = 2912 KW.m 

Dùng loại dây dẫn đồng k =57 

Tiết diện dây dẫn với [ u] =5% 

S =100 2912 103/(57 3802 0,05) = 566 mm2. 

Chọn dây dẫn có tiết diện S = 615 mm2. Đường kính dây d = 28 mm. 

- Tính toán dây dẫn từ trạm đầu nguồn đến mạng chiếu sáng: 

* Mạng chiếu sáng 1 pha (2 dây dẫn) 

* Chiều dài dây dẫn: l = 100m (Tính cho thiết bị chiếu sáng xa nhất) 

* Tổng công suất sử dụng P = PT
4 = 6,25 KW 

* Tải trọng trên 1m đường dây (Coi các phụ tải phân bố đều trên đường dây): 

          q = 6,25/100 = 0,0625 KW/m. 

Tổng mô men tải: 

P l = q l2/2= 0,0625 1002/2 = 312,5 KW.m 

Dùng loại dây dẫn đồng k =57 

Tiết diện dây dẫn với [ u] =5% 

S = 100 312,5 103/(57 3802 0,05) = 76 mm2. 

Chọn dây dẫn có tiết diện S = 113 mm2. Đường kính dây d = 12 mm 

9.2.2.4. Nước thi công và sinh hoạt : 

  Nguồn nước lấy từ mạng cấp nước cho thành phố, có đường ống chạy qua vị trí 

XD của công trình.   

a) Xác định nước dùng cho sản xuất: 

Do quá trình thi công các bộ phận của công trình dùng Bêtông thương phẩm nên hạn 

chế việc cung cấp nước. 

Nước dùng cho SX được tính với ngày tiêu thụ nhiều nhất là ngày đổ Bêtông lót móng. 

Q1 = 
g

i K
36008

A2,1
  (l/s); Trong đó: 

 Ai: đối tượng dùng nước thứ i (l/ngày).. 

 Kg = 2,25 Hệ số sử dụng nước không điều hoà trong giờ.  

 1,2  Hệ số xét tới một số loại điểm dùng nước chưa kể đến 
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Các điểm dùng nước Đơn vị K.lượng /ngày Định mức 
Ai 

(l/ngµy) 

Trộn Bêtông lót móng m3 49/2 =  24,5 300 l/m3 7350 

  

Q1 = 25,2
36008

73502,1
= 0,69 (l/s) 

b) Xác định nước dùng cho sinh hoạt tại hiện trường: 

Dùng ăn uống, tắm rửa, khu vệ sinh…  

Q2 = g

max K
36008

BN
   (l/s) 

Trong đó: 

Nmax: Số công nhân cao nhất trên công trường (Nmax = 230người). 

B = 20 l/người: tiêu chuẩn dùng nước của 1 người trong1 ngày ở công trường. 

 Kg : Hệ số sử dụng không điều hoà giờ (Kg = 2) 

Q2 = 
36008

220230
 0,32 (l/s) 

c) Xác định nước dùng cho sinh hoạt khu nhà ở : 

Dùng giữa lúc nghỉ ca, nhà chỉ huy, nhà nghỉ công nhân, khu vệ sinh…  

Q3 = ngg KK
360024

CNc
   (l/s) 

Trong đó :   

Nc: Số công nhân ở khu nhà ở trên công trường (Nc = 230 người). 

C= 50 l/người: tiêu chuẩn dùng nước của 1 người trong1 ngày-đêm ở công 

trường. 

 Kg : Hệ số sử dụng không điều hoà giờ (Kg = 1,8) 

 Kng : Hệ số sử dụng không điều hoà ngày (Kng = 1,5) 

Q3 = 5,18,1
360024

50230
 0,36 (l/s) 

d). Xác định lưu lượng nước dùng cho cứu hoả: 

Theo quy định:    Q4 = 5 l/s 

Lưu lượng nước tổng cộng: 

Q4 = 5 (l/s) > (Q1 + Q2 +Q3) = (0,69 +0,32+ 0,36) = 1,37 (l/s)  

QTæng = 70%.[Q1 + Q2 + Q3] + Q4 =  0,7 1,37 + 5 = 5,96 (l/s)      

Đường kính ống dẫn nước vào nơi tiêu thụ:  

 D = 
v.

1000.Q.4
=

5,11416,3

100096,54
 62 (mm) 
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Vận tốc nước trong ống có: D = 75mm là: v = 1,5 m/s. 

Chọn đường kính ống D = 75mm. 

9.3. An toàn lao động 

Khi thi công nhà cao tầng việc cần quan tâm hàng đầu là biện pháp an 

toàn lao động. Công trình phải là nơi quản lý chặt chẽ về số người ra vào trong 

công trình (Không phận sự miễn vào). Tất cả các công nhân đều phải được học 

nội quy về an toàn lao động trước khi thi công công trình. 

* Một số quy định chung 

- Tất cả các công nhân phải được học tập, phổ biến quy chế về an toàn lao động. 

- Có cán bộ giám sát việc thực hiện an toàn lao động. 

- Những nơi có dây cáp điện chạy qua phải có biển báo. 

- Khi làm việc vào ban đêm hoặc nơi có ánh sáng yếu phải đảm bảo đủ ánh sáng. 

- Công trường cần có các khẩu hiệu về an toàn lao động ở những nơi dễ nhìn để thường 

xuyên nhắc nhở mọi người về tầm quan trọng của công tác an toàn lao động. 

- Phải có lưới che chắn xung quanh nhà để vật liệu không thể rơi ra xung quanh. 

- Tại những khu vực nguy hiểm phải có biển báo hiệu, phải che chắn lối ra vào, phải 

quy định những đường đi lại nhất định trong công trình, tuyệt đối không được để người 

và phương tiện đi lại tự do trong công trình. Các phương tiện đi lại đều phải có còi và 

đèn báo hiệu. 

- Về thiết bị thi công: tất cả các thiết bị trước khi đem ra thi công đều phải có chứng 

chỉ sử dụng và phải được thử nghiệm. 

- Về bảo vệ an toàn cho cả công trình: toàn bộ công trình đều phải có hàng rào bảo vệ 

che chắn, chỉ quy định một số cửa ra vào nhất định ở những vị trí thích hợp với chức 

năng sử dụng nhất định.  

9.3.1. An toàn lao động trong thi công đào đất 

a. Đào đất bằng máy: 

- Trong thời gian máy hoạt động, cấm mọi người đi lại trên mái dốc tự nhiên, 

cũng như trong phạm vi hoạt động của máy, khu vực này phải có biển báo. 

- Khi vận hành máy phải kiểm tra tình trạng máy, vị trí  đặt máy, thiết bị an toàn phanh 

hãm, tín hiệu, âm thanh, cho máy chạy thử  không tải. 

- Không được thay đổi độ nghiêng của máy khi gầu xúc đang mang tải hay đang quay 

gần. Cấm hãm phanh đột ngột. 

Thường xuyên kiểm tra tình trạng của dây cáp, không dùng dây cáp đã nối. 

- Trong mọi trường hợp khoảng cách giữa cabin máy và thành hố đào phải > 1m. 

b. Đào đất bằng thủ công: 
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Phải trang bị đủ dụng cụ cho công nhân theo chế độ hiện hành. 

Đào đất hố móng sau mỗi trận mưa phải rắc cát vào bậc thanh lên xuống tránh trượt 

ngã. 

Cấm bố trí người làm việc trên miệng hố trong khi đang có việc ở bên dưới hố đào 

trong cùng một khoang mà đát có thể rơi, lở xuống người bên dưới. 

9.3.2. An toàn lao động khi đóng cọc 

- Khi thi công đóng cọc cần phải nhắc nhở công nhân, trang bị bảo hộ, kiểm tra an toàn 

các thiết bị phục vụ cho đóng. 

- Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định an toàn lao động về sử dụng, vận hành động 

cơ thuỷ lực, động cơ điện, cần cẩu, máy đóng cọc máy hàn điện, các hệ thống tời, cáp, 

ròng rọc. 

- Phải chấp hành nghiêm ngặt quy chế an toàn ở trên cao: phải có dây an toàn, thang 

sắt lên xuống.. . 

- Việc sắp xếp cọc phải đảm bảo thuận tiện, vị trí và các móng buộc cáp để cẩu cọc 

phải đúng theo quy định. 

- Trước khi dựng cọc phải kiểm tra an toàn. Những người không có nhiệm vụ phải đứng 

ra ngoài phạm vi đang dựng cọc bằng chiều cao tháp cộng thêm 2 m. 

- Khi đặt cọc vào vị trí  cần kiểm tra kỹ vị trí  cọc theo yêu cầu thiết kế rồi mới tiến 

hành đóng hoặc ép cọc. 

9.3.3. An toàn lao động trong công tác bê tông và cốt thép: 

a) Lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo: 

- Không được sử dụng dàn giáo: Có biến dạng, rạn nứt, mòn gỉ hoặc thiếu các bộ phận: 

móc neo, giằng ... 

- Khi hở giữa sàn công tác và tường công trình >0,05 m khi xây và 0,2 m khi trát. 

- Các cột giàn giáo phải được đặt trên vật kê ổn định. 

- Cấm xếp tải lên giàn giáo, nơi ngoài những vị trí đã qui định. 

- Khi dàn giáo cao hơn 6m phải làm ít nhất 2 sàn công tác: Sàn làm việc bên trên, sàn 

bảo vệ bên dưới. 

- Khi dàn giáo cao hơn 12 m phải làm cầu thang. Độ dốc của cầu thang < 60o 

- Lổ hổng ở sàn công tác để lên xuống phải có lan can bảo vệ ở 3 phía. 

- Thường xuyên kiểm tra tất cả các bộ phận kết cấu của dàn giáo, giá đỡ, để kịp thời 

phát hiện tình trạng hư hỏng của dàn giáo để có biện pháp sửa chữa kịp thời. 

- Khi tháo dỡ dàn giáo phải có rào ngăn, biển cấm người qua lại. Cấm tháo dỡ dàn giáo 

bằng cách giật đổ. 

- Không dựng lắp, tháo dỡ hoặc làm việc trên dàn giáo và khi trời mưa to, giông bão 

hoặc gió cấp 5 trở lên. 

b) Công tác gia công,  lắp dựng coffa :  
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- Coffa dùng để đỡ kết cấu bê tông phải được chế tạo và lắp dựng theo đúng yêu cầu 

trong thiết kế thi công đã được duyệt. 

- Coffa ghép thành khối lớn phải đảm bảo vững chắc khi cẩu lắp và khi cẩu lắp phải 

tránh va chạm vào các bộ kết cấu đã lắp trước. 

- Không được để trên coffa những thiết bị vật liệu không có trong thiết kế, kể cả không 

cho những người không trực tiếp tham gia vào việc đổ bê tông đứng trên coffa. 

- Cấm đặt và chất xếp các tấm coffa các bộ phận của coffa lên chiếu nghỉ cầu thang, 

lên ban công, các lối đi sát cạnh lỗ hổng hoặc các mép ngoài của công trình. Khi chưa 

giằng kéo chúng. 

- Trước khi đổ bê tông cán bộ kỹ thuật thi công phải kiểm tra coffa, nên có hư hỏng 

phải sửa chữa ngay. Khu vực sửa chữa phải có rào ngăn, biển báo. 

c) Công tác gia công, lắp dựng cốt thép : 

- Gia công cốt thép phải được tiến hành ở khu vực riêng, xung quanh có rào chắn và 

biển báo. 

- Cắt, uốn, kéo cốt thép phải dùng những thiết bị chuyên dụng, phải có biện pháp ngăn 

ngừa thép văng khi cắt cốt thép có đoạn dài hơn hoặc bằng 0,3m. 

- Bàn gia công cốt thép phải được cố định chắc chắn, nếu bàn gia công cốt thép có 

công nhân làm việc ở hai giá thì ở giữa phải có lưới thép bảo vệ cao ít nhất là 1,0 m. 

Cốt thép đã làm xong phải để đúng chỗ quy định. 

- Khi nắn thẳng thép tròn cuộn bằng máy phải che chắn bảo hiểm ở trục cuộn trước khi 

mở máy, hãm động cơ khi đưa đầu nối thép vào trục cuộn. 

- Khi gia công cốt thép và làm sạch rỉ phải trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân 

cho công nhân. 

- Không dùng kéo tay khi cắt các thanh thép thành các mẫu ngắn hơn 30cm. 

- Trước khi chuyển những tấm lưới khung cốt thép đến vị trí lắp đặt phải kiểm tra các 

mối hàn, nút buộc. Khi cắt bỏ những phần thép thừa ở trên cao công nhân phải đeo dây 

an toàn, bên dưới phải có biển báo. Khi hàn cốt thép chờ cần tuân theo chặt chẽ qui 

định của quy phạm. 

- Buộc cốt thép phải dùng dụng cụ chuyên dùng, cấm buộc bằng tay cho pháp trong 

thiết kế. 

- Khi dựng lắp cốt thép gần đường dây dẫn điện phải cắt điện, trường hợp không cắt 

được điện phải có biện pháp ngăn ngừa cốt thép và chạm vào dây điện. 

d) Đổ và đầm bê tông: 

- Trước khi đổ bê tôngcán bộ kỹ thuật thi công phải kiểm tra việc lắp đặt coffa, cốt 

thép, dàn giáo, sàn công tác, đường vận chuyển. Chỉ được tiến hành đổ sau khi đã có 

văn bản xác nhận. 

- Lối qua lại dưới khu vực đang đổ bê tông phải có rào ngăn và biến cấm. Trường hợp 

bắt buộc có người qua lại cần làm những tấm che ở phía trên lối qua lại đó. 
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- Cấm người không có nhiệm vụ đứng ở sàn rót vữa bê tông.Công nhân làm nhiệm vụ 

định hướng, điều chỉnh máy, vòi bơm đổ bê tông phải có găng, ủng. 

- Khi dùng đầm rung để đầm bê tông cần: 

 + Nối đất với vỏ đầm rung 

 + Dùng dây buộc cách điện nối từ bảng phân phối đến động cơ điện của đầm 

 + Làm sạch đầm rung, lau khô và quấn dây dẫn khi làm việc 

 + Ngừng đầm rung từ 5-7 phút sau mỗi lần làm việc liên tục từ 30-35 phút. 

 + Công nhân vận hành máy phải được trang bị ủng cao su cách điện và các phương 

tiện bảo vệ cá nhân khác. 

e) Bảo dưỡng bê tông: 

- Khi bảo dưỡng bê tông phải dùng dàn giáo, không được đứng lên các cột chống hoặc 

cạnh coffa, không được dùng thang tựa vào các bộ phận kết cấu bê tông đang bảo 

dướng. 

- Bảo dưỡng bê tông về ban đêm hoặc những bộ phận kết cấu bi che khuất phải có đèn 

chiếu sáng. 

g) Tháo dỡ coffa : 

- Chỉ được tháo dỡ coffa sau khi bê tông đã đạt cường độ qui định theo hướng dẫn của 

cán bộ kỹ thuật thi công. 

- Khi tháo dỡ coffa phải tháo theo trình tự hợp lý phải có biện pháp đề phăng coffa rơi, 

hoặc kết cấu công trình bị sập đổ bất ngờ. Nơi tháo coffa phải có rào ngăn và biển báo. 

- Trước khi tháo coffa phải thu gọn hết các vật liệu thừa và các thiết bị đất trên các bộ 

phận công trình sắp tháo coffa. 

- Khi tháo coffa phải thường xuyên quan sát tình trạng các bộ phận kết cấu, nếu có 

hiện tượng biến dạng phải ngừng tháo và báo cáo cho cán bộ kỹ thuật thi công biết. 

- Sau khi tháo coffa phải che chắn các lỗ hổng của công trình không được để coffa đã 

tháo lên sàn công tác hoặc nám coffa từ trên xuống, coffa sau khi tháo phải được để 

vào nơi qui định. 

- Tháo dỡ coffa đối với những khoang đổ bê tông cốt thép có khẩu độ lớn phải thực 

hiện đầy đủ yêu cầu nêu trong thiết kế về chống đỡ tạm thời. 

 

9.3.4. An toàn lao động trong công tác làm mái : 

- Chỉ cho phép công nhân làm các công việc trên mái sau khi cán bộ kỹ thuật đã kiểm 

tra tình trạng kết cấu chịu lực của mài và các phương tiện bảo đảm an toàn khác. 

- Chỉ cho phép để vật liệu trên mái ở những vị trí thiết kế qui định. 

- Khi để các vật liệu, dụng cụ trên mái phải có biện pháp chống lăn, trượt theo mái dốc. 

- Khi xây tường chắn mái, làm máng nước cần phải có dàn giáo và lưới bảo hiểm. 
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- Trong phạm vi đang có người làm việc trên mái phải có rào ngăn và biển cấm bên 

dưới để tránh dụng cụ và vật liệu rơi vào người qua lại. Hàng rào ngăn phải đặt rộng ra 

mép ngoài của mái theo hình chiếu bằng với khoảng > 3m. 

9.3.5. An toàn lao động trong công tác xây và hoàn thiện : 

a) Xây tường: 

- Kiểm tra tình trạng của giàn giáo giá đỡ phục vụ cho công tác xây, kiểm tra lại việc 

sắp xếp bố trí vật liệu và vị trí công nhân đứng làm việc trên sàn công tác. 

- Khi xây đến độ cao cách nền hoặc sàn nhà  1,5 m thì phải bắc giàn giáo, giá đỡ. 

- Chuyển vật liệu (gạch, vữa) lên sàn công tác ở độ cao trên 2m phải dùng các thiết bị 

vận chuyển.  Bàn nâng gạch phải có thanh chắc chắn, đảm bảo không rơi đổ khi nâng, 

cấm chuyển gạch bằng cách tung gạch lên cao quá 2m. 

- Khi làm sàn công tác bên trong nhà để xây thì bên ngoài phải đặt rào ngăn hoặc biển 

cấm cách chân tường 1,5m nếu độ cao xây < 7,0m hoặc cách 2,0m nếu độ cao xây > 

7,0m. Phải che chắn những lỗ tường ở tầng 2 trở lên nếu người có thể lọt qua được. 

- Không được phép : 

 + Đứng ở bờ tường để xây 

 + Đi lại trên bờ tường 

 + Đứng trên mái hắt để xây 

 + Tựa thang vào tường mới xây để lên xuống 

 + Để dụng cụ hoặc vật liệu lên bờ tường đang xây 

- Khi xây nếu gặp mưa gió (cấp 6 trở lên) phải che đậy chống đỡ khối xây cẩn thận để 

khỏi bị xói lở hoặc sập đổ, đồng thời mọi người phải đến nơi ẩn nấp an toàn. 

- Khi xây xong tường biên về mùa mưa bão phải che chắn ngay. 

b) Công tác hoàn thiện : 

- Sử dụng dàn giáo, sàn công tác làm công tác hoàn thiện phải theo sự hướng dẫn của 

cán bộ kỹ thuật. Không được phép dùng thang để làm công tác hoàn thiện ở trên cao. 

- Cán bộ thi công phải đảm bảo việc ngắt điện hoàn thiện khi chuẩn bị trát, sơn,...  lên 

trên bề mặt của hệ thống điện. 

 Trát : 

- Trát trong, ngoài công trình cần sử dụng giàn giáo theo quy định của quy phạm, đảm 

bảo ổn định, vững chắc. 

- Cấm dùng chất độc hại để làm vữa trát màu. 

- Đưa vữa lên sàn tầng trên cao hơn 5m phải dùng thiết bị vận chuyển lên cao hợp lý. 

- Thùng, xô cũng như các thiết bị chứa đựng vữa phải để ở những vị trí chắc chắn để 

tránh rơi, trượt. Khi xong việc phải cọ rửa sạch sẽ và thu gọn vào 1 chỗ. 
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Chương 12 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

12.1 Kết luận 

Sau 12 tuần được giao nhiệm vụ thiết kế tốt nghiệp, em đã cố gắng tới mức tối 

đa, cùng với sự giúp đỡ của các thầy giáo hướng dẫn, các thầy giáo trong tổ môn Xây 

dựng Khoa Công trình thuỷ, cũng như sự giúp đỡ của một số bạn cùng lớp, để hoàn 

thành đồ án tốt nghiệp của mình. Trong phạm vi đồ án tốt nghiệp, em đã thực hiện 

được các công việc sau: 

- Hoàn thành nhiệm vụ thiết kế kiến trúc: Thiết kế tổng mặt bằng, các mặt bằng, 

mặt đứng, mặt cắt của công trình. 

- Hoàn thành nhiệm vụ tính toán thiết kế kết cấu:  

+ Tính toán thiết kế các ô sàn tầng điển hình 

+ Tính toán thiết kế cầu thang bộ tầng điển hình. 

+ Tính toán thiết kế kết cấu khung trục 12. 

+ Tính toán thiết kế kết cấu móng dưới cột. 

- Hoàn thành nhiệm vụ thiết kế tổ chức thi công công trình. 

 

12.2 Kiến nghị 

12.2.1 Sơ đồ tính và chương trình tính 

Với sự trợ giúp đắc lực của máy tính điện tử việc thiết kế kết cấu nhà cao tầng đã 

trở nên dễ dàng hơn trước rất nhiều. Vì vậy, để có thể tính toán kết cấu sát với sự làm 

việc thực tế của công trình, chúng ta nên xây dựng mô hình khung không gian. So với 

việc xây dựng khung phẳng, việc xây dựng khung không gian sẽ tránh được các sai số 

trong quá trình quy tải cũng như xét đến khả năng làm việc thực tế của kết cấu công 

trình. 

Theo phân tích tại “2.3.1. Lựa chọn chương trình tính” (trang 27-28, chương 2), 

nên sử dụng phần mềm SAP 2000 cho kết cấu khung phẳng, sẽ giup ta đơn gian trong 

qua trình xây dựng mô hình.  

12.2.2 Kết cấu móng 

Hiện nay, có nhiều giải pháp kết cấu móng được sử dụng cho nhà cao tầng: 

Móng cọc ép, móng cọc đóng, móng cọc khoan nhồi... và việc lựa chọn giải pháp 

móng còn phụ thuộc vào điều kiện địa chất khu vực xây dựng. 

Nhìn chung địa chất TP Hà Nội, cùng với tải trọng trung bình của công trình nhà 

trung tầng, ta nên chon phương án cọc ép. Sử dụng phương pháp này sẽ giúp ta han 

chế được ảnh hưởng tới các công trình xung quanh so với phương án cọc đóng. Mặt 

khác phướng án móng cọc ép tiết kiệm được chi phí hơn so với phương án cọc khoan 

nhồi. 

 
 
 


